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phần mở đầu 

1.Tính cấp thiết của đề tài. 

Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế hoạt động và phát triển trên cơ 

sở hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hội nhập đL tạo điều kiện cho 

nền kinh tế của mỗi nước những cơ hội phát triển, song cũng đặt ra không ít 

thách thức, nhất là đối với những nền kinh tế đang phát triển. Nếu không có sự 

can thiệp hữu hiệu của Nhà nước bằng pháp luật quốc tế và các chính sách đối 

ngoại thì sẽ không thể khai thông được các nguồn lực nước ngoài kể cả vốn, 

công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý, đồng thời khó có thể khắc phục 

được những bất cập trong quá trình hội nhập, bao gồm kinh tế, văn hoá và chủ 

quyền quốc gia. 

Trong hội nhập quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò rất 

lớn: Nó là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, tạo 

điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xL hội theo chiều hướng tiến bộ, giảm 

nhẹ gánh nặng thất nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, từng bước hội nhập với nền 

kinh tế khu vực và thế giới. Qúa trình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

chịu tác động rất nhiều của cơ chế thị trường, ảnh hưởng của môi trường và cơ 

hội đầu tư, tình hình biến động kinh tế của thế giới và khu vực. Để đạt được 

mục tiêu đề ra đối với những nước thu hút FDI, trong mỗi giai đoạn nhất định 

cần phải nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với hoàn 

cảnh kinh tế trong nước cũng như bối cảnh chung của khu vực và thế giới. 

 Hà Nội là thủ đô, trái tim của Việt Nam, trung tâm chính trị - kinh tế - 

văn hoá - khoa học và là bộ mặt của cả nước. Song, trải qua hơn nửa thế kỷ bị 

chiến tranh tàn phá, đến nay Hà Nội vẫn là một trong những thủ đô còn lạc 

hậu, nhất là về kinh tế so với thủ đô của các nước trong khu vực và trên thế 

giới. Do vậy, việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xL hội của Hà Nội là một đòi 

hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, ngoài việc sử dụng có hiệu 

quả nguồn nội lực của quốc gia, Hà Nội cần có cơ chế, chính sách và các giải 

pháp, nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI. Những 

năm qua Chính phủ đL ban hành nhiều chính sách ưu đLi, áp dụng nhiều quy 

chế khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hà nội. Nhưng do cơ 

chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay của nước ta còn 
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nhiều bất hợp lý, chưa hấp dẫn và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, nên điều 

đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thu hút vốn FDI của Hà Nội. Cụ thể là 

từ năm 1997 tới nay dòng vốn FDI vào Việt Nam và Hà Nội có sự giảm sút rõ 

rệt, trong khi nhu cầu vốn FDI cho phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội thời 

gian tới là rất lớn. Theo chương trình phát triển kinh tế của Thành uỷ Hà Nội 

khoá XI đL đề ra [26]: Trong giai đoạn từ 2001 đến 2010 thành phố Hà Nội 

phấn đấu đạt 3,784 tỷ USD vốn FDI. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi Chính 

phủ phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Việt Nam nói 

chung và Hà Nội nói riêng. Với mong muốn góp phần vào việc giải quyết vấn 

đề có ý nghĩa quan trọng thiết thực và mang tính cấp bách này, đề tài: “Hoàn 

thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội 

trong giai đoạn 2001- 2010 ”, được chọn làm luận án tiến sỹ, chuyên ngành 

kinh tế chính trị.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài.  

 Đầu tư nước ngoài là vấn đề được nhiều học giả trong và ngoài nước quan 

tâm nghiên cứu. ở Việt Nam trong những năm gần đây đL xuất bản nhiều sách 

báo, công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước về đầu tư nước 

ngoài hoặc liên quan đến đầu tư nước ngoài.  Trước hết phải kể đến công trình 

“Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở 

Việt Nam”, của PGS.TS Mai Ngọc Cường làm chủ biên xuất bản năm 2000. 

Trong nghiên cứu này tác giả đL phân tích những chính sách trong nước có tác 

động mạnh đến quá trình thu hút FDI, cũng như đề xuất các biện pháp tổ chức 

thu hút FDI. Theo tác giả cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện phân 

cấp việc cấp phép đầu tư, giải quyết những vấn đề sở hữu, sử dụng đất đai, 

những ưu đLi và khuyến khích về tài chính, về chính sách tiền lương của người 

lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Tuy nhiên những đề xuất này đL được giải quyết phần lớn trong Luật Đầu tư 

nước ngoài năm 2000, Luật Đất Đai năm 2003,... Hơn nữa việc nghiên cứu của 

tác giả tập trung cho cả nước và phạm vi nghiên cứu mới chỉ đến năm 1999. 

 Một công trình nghiên cứu đáng chú ý khác có tựa đề  “Kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng x= hội chủ nghĩa ở 
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Việt Nam hiện nay; thực trạng và triển vọng”, đề tài cấp Bộ do PGS TS Trần 

Quang Lâm làm chủ nhiệm hoàn thành năm 2005.  

 Đề tài KX 01.05 “Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Vị trí vai trò 

của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng x= hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, 

do PGS TSKH Nguyễn Bích Đạt làm chủ nhiệm hoàn thành năm 2005. Có thể 

nói, hai đề tài trên được coi là các công trình nghiên cứu toàn diện đánh giá về 

tầm quan trọng của FDI đối với nền kinh tế thị trường định hướng xL hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam.   

Ngoài ra có thể đề cập đến một số tác phẩm như: Tiềm năng thu hút đầu 

tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, TS Hoàng Xuân Long, H.2001. Đầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, cơ sở pháp lý, hiện trạng, triển vọng, 

Nguyễn Anh Tuấn - Phan Hữu Thắng - Hoàng Văn Huấn, H1994. Tạo việc 

làm cho người lao động qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bùi Anh Tuấn, 

H2000. Một số luận án về đầu tư nước ngoài đL được bảo vệ thành công như: 

Luận án PTS Luật học của Lê Mạnh Tuấn “Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư 

trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam“ H.1996. Luận án TS Kinh tế của Nguyễn 

Huy Thám “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở các nước ASEAN 

và vận dụng vào Việt Nam” H.1999. Luận án TS Kinh tế của Nguyễn Văn 

Thanh “Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển bền vững 

của các nước Đông á và bài học đối với Việt Nam” H.2000. Luận án TS Kinh 

tế của Đỗ Thị Thuỷ “Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự công nghiệp hoá, Hiện 

đại hoá ở Việt Nam giai đoạn 1988 – 2005” H.2001. Luận án tiến sỹ kinh tế 

của Nguyễn Thị Kim NhL “Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) ở Việt Nam” H.2005. Song chưa có công trình nào đi sâu nghiên 

cứu việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở 

Hà Nội, vì vậy tác giả muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 

 Mục đích của luận án là: 

 - Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI. 

- Nghiên cứu tác động của quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút 

FDI đến kết quả thu hút FDI vào Hà Nội.  
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- Nghiên cứu việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng cường thu hút 

FDI ở thủ đô Hà Nội đến năm 2010. 

 Để đạt được mục tiêu trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hoá những cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế, chính sách thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thu hút FDI, chỉ ra những nhân tố cơ bản tác động đến kết quả thu hút FDI ở 

Hà Nội trong thời gian qua.  

- Đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân của nó để có định hướng cho việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI trong thời gian tới. 

- Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đề xuất phương hướng và các 

giải pháp cho việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu 

hút FDI vào Hà Nội đến năm 2010.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án.  

• Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước 

ngoài và quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đL tác động 

đến kết quả thu hút FDI ở Hà Nội dưới giác độ khoa học kinh tế chính trị. 

• Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu thực trạng quá trình hoàn thiện 

cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Việt Nam và tác động của nó đến kết quả 

thu hút FDI vào Hà Nội (bao gồm cả những dự án của Trung ương quản lý 

và những dự án của Hà Nội quản lý) thời kỳ 1988 - 2005.  

• 5. Phương pháp nghiên cứu.  

Để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, luận án sử dụng một số phương 

pháp nghiên cứu kinh tế phổ biến sau đây. 

- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp hệ 

thống: Việc nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Hà Nội được thực 

hiện một cách đồng bộ, gắn với hoàn cảnh, điều kiện và các giai đoạn cụ thể. 

Các chính sách thu hút FDI được xem xét trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau 

cả về không gian và thời gian, đồng thời được đặt ra trong bối cảnh chung của 

toàn bộ nền kinh tế cũng như của riêng Hà Nội trong quá trình đổi mới và mở 

rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam. 
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- Phương pháp thống kê: Luận án sử dụng các số liệu thống kê thích hợp 

để phục vụ cho phân tích quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở 

Hà Nội. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Trên cơ sở phân tích quá trình hoàn 

thiện cơ chế, chính sách tác động đến kết quả thu hút FDI ở Hà Nội. Luận án 

đL đưa ra những đánh giá chung có tính khái quát về hệ thống cơ chế, chính 

sách thu hút FDI ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: Cơ chế, chính sách thu hút FDI của 

Việt Nam được xem xét trên cơ sở có sự so sánh tác động của nó đối với sự 

tăng trường và phát triển kinh tế của Hà Nội qua từng giai đoạn hoàn thiện, 

cũng như thực tiễn việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI của một số 

nước trong khu vực.  

6. Những đóng góp của luận án.  

Những đóng góp mới của luận án được thể hiện ở các điểm sau đây: 

- Luận án đL góp phần hệ thống hoá và phân tích những vấn đề lý luận và 

thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Việt Nam nói 

chung và Hà Nội nói riêng. 

- Luận án đL phân tích thực trạng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 

hút FDI và tác động của nó đối với sự tăng trưởng kinh tế - xL hội của Hà Nội. 

- Trên cơ sở phân tích thực trạng cơ chế, chính sách thu hút FDI, luận án 

đL đúc kết chỉ ra những hạn chế tồn tại cần phải hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thu hút FDI của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. 

- Luận án đL đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện cơ chế, 

chính sách nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hà Nội đến năm 2010. 

7. Kết cấu của luận án.  

Ngoài phần mở đầu, giải trình những chữ được viết tắt trong luận án, mục 

lục, các bảng biểu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, luận án được 

kết cấu thành 3 chương. 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, chính 

sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
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 Chương 2: Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu 

tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến kết quả thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Hà Nội. 

       Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ 

chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội đến năm 2010. 
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chương 1 

cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

 Để phát triển và tăng trưởng nền kinh tế, mỗi quốc gia đều đòi hỏi phải 

có nguồn vốn đầu tư, để khắc phục khó khăn về sự khan hiếm vốn, hầu hết các 

nước đL sử dụng biện pháp thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Vào những năm 

đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, thế giới bùng lên phong trào đầu tư và thu hút 

đầu tư vào sản xuất hàng thay thế nhập khẩu nhằm hạn chế nhập siêu và chảy 

máu ngoại tệ. Thế nhưng, chính sách này hầu như không đem lại kết quả khả 

quan mà có xu hướng làm triệt tiêu các ngành hàng sản xuất truyền thống. 

Trước tình hình này, vào cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, 

hàng loạt nước lại chuyển sang chính sách thu hút FDI vào các ngành hàng 

thúc đẩy xuất khẩu, điển hình là Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN. 

Nhờ theo hướng đi đúng này, nhiều nước đang từ chậm phát triển, có nền kinh 

tế nghèo nàn, lạc hậu sống phụ thuộc vào viện trợ đL trở thành các nước công 

nghiệp xuất khẩu, các trung tâm tài chính của khu vực. Điển hình là Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore,..., được mệnh danh là những con Rồng 

Châu á. Đạt được kết quả trên là nhờ chính phủ các nước này đL có những 

bước hoạch định đường lối, chiến lược đúng đắn, ban hành hệ thống cơ chế, 

chính sách thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI có hiệu quả. Điều này được thể 

hiện rõ, ngay sau khi khủng hoảng tài chính khu vực Châu á năm 1997 xẩy ra, 

để ổn định nền kinh tế và giảm thiểu thiệt hại, chính phủ các nước trong khu 

vực nhờ nhanh chóng ban hành ban hành hệ thống cơ chế, chính sách mới nên 

đL tăng cường thu hút được FDI vào quá trình thúc đẩy sản xuất kinh doanh 

trong nước, qua đó khắc phục được hậu quả do khủng hoảng gây ra, đưa nền 

kinh tế trở lại ổn định và tiếp tục phát triển. Chương đầu tiên của luận án được 

trình bày với mục đích giúp hiểu rõ hơn vai trò của vốn FDI và cơ sở lý luận về 

hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. 
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1.1. Những vấn đề lý luận chung về cơ chế, chính sách đầu tư nước 

ngoài và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

1.1.1.  Vai trò và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế.  

1.1.1.1. Tính tất yếu khách quan và vai trò của FDI trong phát triển 

kinh tế ở các nước đang và chậm phát triển. 

Lý luận của chủ nghĩa Mac-Lênin về tư bản và xuất khẩu tư bản cho 

rằng: Sở dĩ có xuất khẩu tư bản vì một số nước có hiện tượng thừa tư bản, 

nhưng lại thiếu địa bàn đầu tư có lợi, điều này xẩy ra trong thực tiễn khi tư bản 

tài chính trong quá trình phát triển đL xuất hiện “tư bản thừa”. Hiện tượng 

“thừa” tư bản ở đây cần được hiểu, các nhà tư bản sẽ nhận được tỷ suất lợi 

nhuận thấp nếu đầu tư trong nước, còn nếu đầu tư ra nước ngoài thì tỷ suất lợi 

nhuận cao hơn. Trong khi đó, ở các nước thuộc địa nền kinh tế còn lạc hậu lại 

cần tư bản để đầu tư phát triển nền kinh tế, đổi mới kỹ thuật và công nghệ, 

nhưng lại thiếu vốn. Lý do này dẫn đến sự gặp nhau giữa nước xuất khẩu tư 

bản và nước tiếp nhận tư bản. Từ đó hình thành đầu tư trực tiếp nước ngoài.      

Theo quan điểm của J.M.Keynes: Đầu tư là nhân tố quan trọng trong việc 

giải quyết việc làm, vì vậy nhà nước phải sử dụng các công cụ tài chính để 

điều tiết nền kinh tế, đặc biệt phải có các chương trình đầu tư quy mô lớn để 

sử dụng lao động thất nghiệp và tư bản nhàn rỗi. Đây chính là nguyên nhân 

dẫn đến sự ra đời của việc thu hút đầu tư để phát triển nền kinh tế.    

Cả P.A.Sammuelson và R. Nurkse đều cho rằng các nước đang phát triển 

phải có "cú huých từ bên ngoài" để phá vỡ "cái vòng luẩn quẩn" của sự nghèo 

đói, lạc hậu. “Cú huých bên ngoài" theo hai ông chính là việc thu hút đầu tư 

nước ngoài nhằm nâng tổng vốn đầu tư xL hội, cũng qua đó để tiếp thu công 

nghệ, giải quyết việc làm, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. 

Quan điểm của các nhà kinh tế vĩ mô  -  vi mô về đầu tư quốc tế.  

 Trong các tài liệu về đầu tư nước ngoài, các lý thuyết kinh tế vĩ mô về lưu 

chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế thường chiếm vị trí quan trọng và được coi là 

lý thuyết cơ bản của đầu tư quốc tế. Các lý thuyết này, giải thích hiện tượng 

đầu tư quốc tế dựa trên nguyên tắc lợi thế so sánh của các yếu tố đầu tư (vốn, 
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lao động, thị trường) giữa các nước, trong đó đặc biệt là giữa các nước phát 

triển và đang phát triển. 

Trên cơ sở mô hình lý thuyết thương mại quốc tế của Heckcher & Ohlin  

- HO (1933), Richard, S. Eckaus (1987) đL loại bỏ giả định không có sự di 

chuyển các yếu tố sản xuất (vốn, công nghệ) giữa các nước để mở rộng phân 

tích nguyên nhân hình thành đầu tư quốc tế. Theo tác giả, từ mục tiêu tối đa 

hoá lợi nhuận ở phạm vi toàn cầu nhờ vào chênh lệch hiệu quả sử dụng vốn đL 

hình thành nên dòng lưu chuyển vốn đầu tư giữa các nước [39]. 

   Dựa vào các quan điểm trên, ta có thể thấy rõ thực chất nguồn vốn FDI là 

nguồn vốn của nước này đầu tư vào nước khác để tận dụng các lợi thế của 

nước sở tại (tài nguyên, thị trường tiêu thụ, lao động, hiệu quả sử dụng vốn,...), 

nhằm mục đích đem lại lợi nhuận cho cả hai phía. Theo luật đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam (1996) "đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước 

ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành 

hoạt động đầu tư theo quy định của luật này"[36]. 

Để thúc đẩy nền kinh tế phát triển cần phải tăng cường đầu tư cho sản 

xuất, kinh doanh, nhưng muốn tăng cường đầu tư cho sản xuất, kinh doanh lại 

cần có vốn. Với những nước đang hoặc chậm phát triển, tình trạng thiếu vốn 

đầu tư là một thực tế hiển nhiên. Bên cạnh việc huy động các nguồn vốn trong 

nước, thu hút đầu tư từ bên ngoài là biện pháp quan trọng để khắc phục tình 

trạng thiếu vốn nói trên.  

 Trong cuốn "Những vấn đề hình thành vốn ở các nước chậm phát triển"  

R. Nurkse đL trình bày một cách hệ thống về việc giải quyết vấn đề vốn cho 

công nghiệp hoá ở các nước lạc hậu. Ông đL phân tích vòng luẩn quẩn của sự 

nghèo đói như sau: "Xét về lượng cung, người ta thấy khả năng tiết kiệm ít ỏi, 

tình hình đó là do mức độ thu nhập thực tế thấp. Mức thu nhập thực tế thấp 

phản ánh năng suất lao động thấp, đến lượt mình năng suất lao động thấp phần 

lớn do tình trạng thiếu tư bản đầu tư gây ra. Thiếu tư bản là kết quả của khả 

năng tiết kiệm ít ỏi đưa lại và thế là vòng tròn được khép kín". Theo ông tình 

trạng thiếu vốn ở các nước lạc hậu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tồn tại 
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của cái vòng luẩn quẩn nói trên. Do vậy ông cho rằng: Mở cửa cho đầu tư trực 

tiếp nước ngoài là cách làm thiết thực nhất đối với các nước chậm phát triển để 

họ có thể vươn tới những thị trường mới, tiếp thu được kỹ thuật hiện đại và 

những phương pháp quản lý tiên tiến, từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nền 

kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp cho các nước sở tại “tránh được 

những đòi hỏi về lLi suất chặt chẽ và điều kiện thanh toán nợ mà những điều 

này tác động đến việc vay nợ quốc tế"[40]. Tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng, 

những luật lệ ngặt nghèo và việc quản lý xL hội lỏng lẻo của các nước chậm 

phát triển là trở ngại đáng kể đối với quá trình thu hút nguồn vốn bên ngoài. 

Nhiệm vụ của nước sở tại là phải xoá bỏ những trở ngại trên để tạo điều kiện 

dễ dàng cho đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động có hiệu quả. Thực tế cho 

thấy các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài không chỉ tham gia vào việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo tay nghề cho lao động nước sở tại, mà còn đóng 

góp vào sự phát triển của kinh tế địa phương. Có thể khẳng định rằng, dù 

chẳng bao giờ đạt được sự cân bằng tuyệt đối về lợi ích kinh tế của nhà ĐTNN 

và nước sở tại, song đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn phải tồn tại, vì nó là đòi 

hỏi tự nhiên, tất yếu của quá trình vận động thị trường. Như vậy, mặc dù đầu 

tư trực tiếp nước ngoài trước hết phục vụ cho lợi ích của các nước công nghiệp 

xuất vốn chứ không phải của các nước nhận vốn (thậm chí phần nào còn làm 

cho nền kinh tế của nước sở tại mất cân đối), nhưng xét một cách toàn diện, 

các nước chậm phát triển vẫn nên mở cửa hơn là đóng cửa. Như vậy có thể kết 

luận rằng: Với những nước đang hoặc chậm phát triển, muốn đẩy nhanh tốc độ 

tăng trưởng và hội nhập với nền kinh tế thế giới, tất yếu phải mở cửa đồng thời 

có các biện pháp tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI. 

 Cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài, các công ty tư bản độc quyền quốc 

tế còn đem vào các nước sở tại những kiến thức quản lý kinh tế - xL hội cơ bản 

và hiện đại. Thông qua hoạt động giao dịch hoặc đầu tư hỗn hợp với các hLng 

nước ngoài, một cộng đồng các nhà doanh nghiệp có đủ năng lực cần thiết để 

điều hành mọi hoạt động kinh tế ở nước sở tại được hình thành, đội ngũ này 

đóng vai trò rất tích cực cho quá trình phát triển kinh tế đất nước. Chính sách 



 

17 

phát triển kỹ thuật thông qua việc sử dụng là nhằm mục đích khai thác chất 

xám của các nước đi trước, quyết tâm du nhập công nghệ tiên tiến để rút ngắn 

khoảng cách chênh lệch về kinh tế với các nước công nghiệp phát triển.  

 Singapore là một minh chứng điển hình cho thấy tác dụng của FDI đối 

với việc giúp các nước chậm phát triển rút ngắn khoảng cách với các nước 

công nghiệp phát triển. Là một quốc gia nhỏ, ít tài nguyên thiên nhiên (chỉ 

được biết đến như là kho chứa hàng tái xuất khẩu trong khu vực Đông - Nam 

¸), Singapore đL nhanh chóng phát triển thành một quốc gia có nền kinh tế 

hàng đầu khu vực Đông -Nam á nhờ coi trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Ngay từ khi tuyên bố thành lập năm 1965, chính phủ Singapore đL có 

chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài vào các cơ sở công nghiệp xuất khẩu. 

Sau khi lên cầm quyền, ông Lý Quang Diệu đưa ra quan điểm "hoan nghênh 

đầu tư hơn viện trợ". Nhờ vậy, tính đến năm 1980 đầu tư trực tiếp nước ngoài 

đL chiếm 98% tổng số vốn đầu tư của cả nước (toàn bộ số vốn đầu tư là 1,41 tỷ 

USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài chiếm 1,189 tỷ USD). Đến năm 1989 

con số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đL lên tới 1,198 tỷ USD. Chỉ sau hơn 20 

năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ 

cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hướng tới xuất khẩu, Singapore từ một quốc 

gia nghèo nàn, lạc hậu, sống nhờ vào viện trợ nước ngoài đL trở thành nước 

xuất khẩu tư bản và là trung tâm tài chính của khu vực [40]. Không những đối 

với Singapore, mà đối với tất cả các nước được mệnh danh là “con Rồng Châu 

¸”, đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là nguồn lực tài chính, kỹ thuật chủ 

yếu giúp họ tạo nên sự thần kỳ về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Như vậy rõ ràng 

FDI là chiếc chìa khoá vàng giúp cho tất cả các nước đang, hoặc chậm phát 

triển mở cửa vào một tương lai tốt đẹp hơn. 

       1.1.1.2. Tác động của FDI đối với nền kinh tế các nước đang phát triển. 

Khác với các nguồn vốn khác, khi đổ vào các nước đang phát triển, FDI 

bao giờ cũng đem theo các nguồn lực bổ sung khác như bí quyết công nghệ, 

kỹ thuật hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, cách thức tiếp cận thị trường 
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xuất khẩu mới,...đó là những nhân tố mà các nước đang phát triển hết sức cần. 

FDI cũng là hình thức đầu tư không trở thành nợ và có tính chất "bén rễ" ở 

nước sở tại (không dễ rút đi trong thời gian ngắn), đồng thời FDI còn giúp đẩy 

nhanh tiến độ phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, thúc đẩy nền kinh tế 

hướng ngoại và hội nhập vào sự phân công lao động, hợp tác quốc tế. Để thấy 

được tác động to lớn của FDI đối với nền kinh tế của các nước đang phát triển 

chúng ta cần tiến hành phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế thế giới trong 

các giai đoạn vừa qua. Vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, với tốc độ phát triển 

rất cao của khoa học, công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin), cùng với nó 

là mối liên kết sản xuất được đẩy lên ở mức qui mô lớn làm cho năng suất lao 

động tăng cao. Để phát huy các yếu tố này nhằm thu lợi nhuận lớn, các nhà 

đầu tư  không những mở rộng sản xuất trong nước mà còn vươn ra bên ngoài 

tìm kiếm thêm thị trường và tận dụng những lợi thế về lao động, tài nguyên 

thiên nhiên ở các nước sở tại. Nhật bản là một ví dụ cụ thể cho vấn đề này: 

Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi năm Nhật chỉ đầu tư khoảng 1,2 

tỷ USD cho khu vực châu á, mười năm sau con số này đL tăng gấp 6 lần [40]. 

Nhờ những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và mức đầu tư lớn, kinh tế 

thế giới đL tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Trong 230 năm của thời đại công 

nghiệp (1740 - 1970) kinh tế thế giới tăng 1000 lần, 20 năm sau đó (1970 - 

1990) giá trị sản xuất lại được tăng lên gấp đôi [52]. Cùng với việc đem lại tốc 

độ tăng trưởng kinh tế đến chóng mặt cho thế giới nói trên, FDI còn giúp hình 

thành nhiều quốc gia từ chỗ nghèo nàn lạc hậu trở thành nước sản xuất công 

nghiệp tiên tiến (điển hình như Trung Quốc, Hàn Quốc...). Qua đó ta có thể 

khẳng định rằng: Ngày nay bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển ổn định 

và nhanh chóng, hoặc biến đổi nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá (đặc 

biệt là các nước đang phát triển) đều phải vận dụng đồng thời hai quá trình: 

Thứ nhất, đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các phát minh, sáng chế và 

những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào nền kinh tế, đồng thời đổi mới, 

hiện đại hoá thường xuyên công nghệ sản xuất. 
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Thứ hai, không ngừng tăng cường mở rộng qui mô và tính hiệu quả các 

nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn FDI   

Dù phải chịu sự chi phối của chính phủ, nhưng hoạt động đầu tư trực tiếp 

nước ngoài ít lệ thuộc vào mối quan hệ chính trị giữa quốc gia của nhà đầu tư 

và quốc gia sở tại. Do bên nước ngoài trực tiếp quản lý sản xuất, kinh doanh 

trong các doanh nghiệp có vốn FDI, nên mức độ khả thi của dự án khá cao (vì 

họ có phương thức quản lý tiên tiến và đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tiếp cận thị trường quốc tế để mở rộng xuất khẩu). Hiệu quả kinh 

doanh là cái đích cuối cùng mà các nhà đầu tư muốn vươn tới. Muốn đạt được 

nó, họ phải tìm các biện pháp để nâng cao năng suất lao động và tiêu thụ sản 

phẩm của mình trên thị trường. Một trong những biện pháp đó là chú trọng lựa 

chọn công nghệ thích hợp, nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ và tay nghề 

cho công nhân trong doanh nghiệp của mình. Như vậy FDI không những có 

vai trò to lớn đối với việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế ở các nước đầu 

tư mà còn cả ở nước sở tại. 

Một trong những tác động quan trọng nhất của FDI đối với nước sở tại là 

góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, phục vụ cho mục 

tiêu công nghiệp hóa. Thông qua FDI, chính phủ các nước này có thể chú 

trọng ưu tiên phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, các ngành kinh tế phù 

hợp đặc điểm của từng vùng lLnh thổ, các ngành kinh tế phục vụ cho nhu cầu 

thiết yếu của nhân dân. Vì phần lớn các dự án có vốn FDI được triển khai trên 

lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, nên đL đáp ứng đúng nhu cầu của các nước 

đang phát triển (thực hiện công nghiệp hoá và cải thiện điều kiện dân sinh). 

Như vậy, FDI không những góp phần làm tăng nhanh sản lượng sản phẩm 

hàng hoá của các ngành công nghiệp, dịch vụ mà còn tạo thêm nhiều việc làm 

cho người lao động. Đánh giá về những tác động của FDI đối với nền kinh tế 

các nước đang phát triển có thể khái quát những tác động đó trên các mặt sau: 

Thứ nhất, tạo điều kiện để tăng thêm nguồn vốn đầu tư và cán cân thanh 

toán quốc tế. Do khả năng tích luỹ kém của nền kinh tế nên các nước đang 

phát triển luôn ở trong tình trạng thiếu vốn, để thực hiện mục tiêu công nghiệp 
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hoá nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư trong nước thì không đủ, vì vậy cần bổ sung 

cho sự thiếu hụt này bằng các nguồn vốn từ bên ngoài, trong đó FDI là nguồn 

quan trọng nhất. Lý do để đưa ra nhận định này là vì FDI có nhiều ưu điểm 

hơn trong tương quan so sánh với các nguồn vốn khác từ bên ngoài (chẳng hạn 

như đối với khoản vay từ ngân hàng tư nhân thì bắt buộc phải trả lLi xuất, bất 

kể việc sử dụng các khoản tiền vay có mang lại lợi nhuận hay không), còn đối 

với FDI khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thì các nhà đầu tư phải tìm cách tháo 

gỡ khó khăn (như tăng thêm vốn đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn, mở 

rộng thị trường đầu tư hoặc chuyển đổi mặt hàng kinh doanh), nhằm xoay 

chuyển tình thế, bảo toàn được vốn và đem lại lợi nhuận. Trường hợp các biện 

pháp trên không mang lại hiệu quả, các nhà đầu tư phải tự gánh chịu thiệt hại.  

Thứ hai, thực hiện mục tiêu chuyển giao và phát triển công nghệ. Song 

hành cùng FDI, máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến cũng như các 

thành tựu khoa học - kỹ thuật mới của thế giới cũng thâm nhập vào nước sở 

tại. Nhờ có sự thâm nhập này mà khoảng cách về trình độ sản xuất của nước sở 

tại được rút ngắn lại so với các nước phát triển trên thế giới. Phần lớn các công 

nghệ của TNCs được chuyển giao sang nước sở tại thông qua các chi nhánh 

của nó (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh có 

phần lớn vốn nước ngoài) bao gồm: Những tiến bộ công nghệ, sản phẩm công 

nghệ mới, công nghệ thiết kế và xây dựng, công nghệ quản lý, marketing,...  

Thứ ba, góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm. Phát triển 

nguồn nhân lực và tạo việc làm là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, bởi vì nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động sản xuất, 

các vấn đề xL hội và mức độ tiêu dùng của dân cư. Phần lớn các doanh nghiệp 

có vốn FDI đều tổ chức các khoá đào tạo nghề tại nước sở tại, trường hợp cần 

thiết họ còn gửi lao động đi để được đào tạo ở nước ngoài. Bên cạnh giúp nước 

sở tại có được đội ngũ lao động với trình độ chuyên môn cao, có tác phong 

công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ.  

Thứ tư, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp có vốn FDI luôn phải 

nhập nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của mình và 
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đưa các sản phẩm đL qua gia công chế biến ra bán ở thị trường trong và ngoài 

nước, qua đó đL thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của nước sở tại. Đối với 

các nhà ĐTNN, xuất khẩu là yếu tố quan trọng giúp họ thu được lợi nhuận 

cao, thông qua xuất khẩu những lợi thế so sánh của các yếu tố sản xuất được 

khai thác có hiệu quả hơn. Bởi vậy, đẩy mạnh xuất khẩu luôn là ưu tiên đặc 

biệt của các doanh nghiệp có vốn FDI. Đối với nước sở tại, xuất khẩu là nhân 

tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Như vậy, tác dụng thúc 

đẩy xuất khẩu của FDI đL mang lại lợi ích cho cả hai phía. 

 Thứ năm, hình thành liên kết các ngành công nghiệp. Trong thực tế, luôn 

tồn tại hiện tượng đầu ra của doanh nghiệp này lại là đầu vào của doanh 

nghiệp kia, do đó nhu cầu trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong nước 

và các doanh nghiệp có vốn FDI thường xuyên xẩy ra. Xuất phát từ nhu cầu 

này, mối liên kết giữa các ngành công nghiệp được hình thành và phát triển. 

Việc hình thành mối liên kết này là cơ sở quan trọng để chuyển giao công 

nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy xuất nhập khẩu của nước sở tại.  

Ngoài những tác động trên, FDI trong một chừng mực nào đó có thể góp 

phần nâng cao chất lượng môi trường, xoá bỏ độc quyền, tăng cường an ninh 

quốc gia, phát triển văn hoá - xL hội,... Tuy nhiên, những tác động này chỉ có 

thể có khi nước sở tại ban hành và thực thi được các chính sách nhằm quản lý 

tốt các hoạt đầu tư nước ngoài. 

1.1.2. Cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

Để điều tiết nền kinh tế ở tầm tế vĩ mô, Nhà nước vừa có chức năng 

hoạch định, thực thi các chính sách kinh tế vừa trực tiếp là một thành viên của 

nền kinh tế đa thành phần. Với chức năng hoạch định, Nhà nước quyết định 

chủ trương, định hướng và quy hoạch các chương trình kinh tế, xác định mục 

tiêu chiến lược phát triển kinh tế chung của đất nước. Với chức năng điều 

hành, Nhà nước tạo lập môi trường đầu tư, ban hành pháp luật đưa ra cơ chế, 

chính sách khuyến khích và các biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô, hướng dẫn, 

giám sát và kiểm tra việc thực thi pháp luật. Là một trong những thành phần 

kinh tế, Nhà nước trực tiếp tham gia đầu tư vào các cơ sở hạ tầng kinh tế - xL 
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hội (có thể sản xuất hàng hoá song rất hạn chế), thông qua các doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu của mình. 

 1.1.2.1 Khái niệm về cơ chế, chính sách thu hút FDI 

 Sự sụp đổ của hệ thống các nước XHCN Đông âu và sự phát triển mạnh 

mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới đL dẫn đến tiến trình 

cải tổ toàn bộ hệ thống thể chế và thiết chế ở nhiều nước. Công cuộc cải tổ 

được thể hiện qua việc các quốc gia đL ban hành hàng loạt các chính sách mới, 

phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất và thực thi cơ chế mới phù 

hợp với nền kinh tế thị trường. Vào thời điểm này, dưới góc độ thuộc lĩnh vực 

khoa học chuyên ngành, các nhà kinh tế đL có những quan điểm khác nhau về 

khái niệm cơ chế, chính sách. Theo tác giả quan điểm sau đây là sát thực với 

chuyên ngành kinh tế chính trị nhất. 

 Cơ chế kinh tế xét dưới dạng trừu tượng nhất, đó là một hệ thống hữu cơ 

của sự tự thích ứng lẫn nhau, tự điều tiết và điều hoà lẫn nhau của các yếu tố 

cấu thành nền kinh tế dưới tác động của các quy luật khách quan. Trong nền 

kinh tế thị trường, cơ chế được hiểu là sự điều tiết, điều hoà và thích ứng lẫn 

nhau của các yếu tố cung, cầu, giá cả dưới tác động của các quy luật thị 

trường. Theo A.Smith thì đó là “bàn tay vô hình” chi phối hoạt động của các 

chủ thể thị trường. ở dạng khái quát nhất: Cơ chế của nền kinh tế, là tổng hoà 

của các thể chế và thiết chế kinh tế mà nhờ đó con người có thể tác động vào 

sự vận động của nền kinh tế một cách tích cực và có hiệu quả, nhằm định 

hướng vào các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản. ở đây, cơ chế kinh tế còn biểu 

thị quan hệ chế ước và tác động lẫn nhau giữa các yếu tố cấu thành trong một 

thể chế kinh tế xác định. 

Trong đó: Thể chế kinh tế được hiểu là các khuôn khổ pháp lý được xL 

hội xác lập, dựa trên quyền tài sản để chuẩn mực hoá hành vi kinh tế của các 

chủ thể và xác định phạm vi hoạt động, cũng như thụ hưởng các lợi ích nhờ 

hoạt động kinh tế đó sinh ra, còn thiết chế kinh tế là bộ máy điều hành nền 

kinh tế. 
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ở dạng cụ thể, thể chế kinh tế là một hệ thống các quy tắc pháp quy và 

các phương thức vận hành, được Nhà nước xác lập để điều khiển sự vận động 

của các lĩnh vực kinh tế và hành vi của các chủ thể trong sản xuất, lưu thông 

phân phối các sản phẩm sau hoạt động kinh tế [33]. 

Vì cơ chế kinh tế phát huy được tác dụng trong vận hành thể chế kinh tế 

nên còn được gọi là cơ chế vận hành kinh tế. Vận hành nền kinh tế thị trường 

là cơ chế thị trường. Nó là cơ chế tự điều tiết và chỉ chịu chi phối bởi các qui 

luật khách quan. Chỉ khi nào có nhận thức đúng đắn về các qui luật khách 

quan, con người mới đưa ra được cơ chế vận hành nền kinh tế phù hợp. 

Thể chế kinh tế và cơ chế vận hành nền kinh tế là hai mặt của một hệ 

thống. Thể chế kinh tế xây dựng khuôn khổ, xác định phạm vi hoạt động cho 

các chủ thể hành vi phải tuân theo trong hệ thống, còn cơ chế vận hành kinh tế 

chỉ ra cho các chủ thể phương thức hoạt động trong phạm vi đL được quy định 

và mối quan hệ giữa các chủ thể đó. Thomas. L. Friedmxir coi hệ thống kinh 

tế xL hội là phần cứng, còn thể chế kinh tế là phần mềm. Như vậy, phần cứng 

chứa đựng nền kinh tế và cơ chế hoạt động của nó, còn phần mềm vận hành sự 

hoạt động đó. 

  Trong thực tiễn, để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế - xL hội, Nhà 

nước với tư cách là chủ thể quản lý đL tạo lập và sử dụng các công cụ quản lý 

để truyền dẫn các tác động của mình lên các đối tượng, khách thể quản lý. 

Chính nhờ các công cụ quản lý mà Nhà nước truyền tải được các ý định và ý 

chí của mình lên mỗi con người, mỗi bộ phận trong hệ thống, trên toàn bộ các 

vùng, các khu vực, các ngành của nền kinh tế. Các công cụ quản lý kinh tế - xL 

hội được Nhà nước sử dụng bao gồm: Kế hoạch, Pháp luật, các chính sách 

kinh tế - xL hội, bộ máy nhà nước, tài sản của nhà nước, hệ thống thông tin 

nhà nước, văn hoá dân tộc [29]. 

 Chính sách là một loại quyết định quản lý mà tầm ảnh hưởng của nó lớn 

hơn các quyết định tác nghiệp. Đó là các quyết định chung, hướng dẫn đối 

tượng quản lý thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Chính sách tồn tại ở các 

cấp của hệ thống quản lý nó bao gồm: Chính sách quốc gia, chính sách ngành, 



 

24 

chính sách địa phương, vùng lLnh thổ, công ty và bao gồm nhiều lĩnh vực của 

đời sống chính trị xL hội. Trong kinh tế có các chính sách cơ bản sau: Chính 

sách tài chính, tiền tệ, giá cả, đầu tư, thu nhập, ngân sách, tiết kiệm,... Chính 

sách là những tài liệu chỉ dẫn, nó có phạm vi co dLn nhất định, việc đề ra các 

chính sách phù hợp sẽ khơi dậy nhiều tiềm năng mới nhờ nó mà nền kinh tế 

tăng trưởng và phát triển. Vì đối tượng quản lý luôn vận động và biến đổi qua 

từng thời kỳ, nên một chính sách cứng nhắc sẽ mất đi tính hợp lý của nó theo 

thời gian. Bởi vậy, việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách luôn là điều 

cần thiết trong bất kể giai đoạn phát triển nào của nền kinh tế. 

Là một trong những công cụ quản lý quan trọng nhất của Nhà nước, các 

chính sách kinh tế - xL hội có vai trò hết sức to lớn được thể hiện: 

- Là công cụ quan trọng góp phần định hướng hành vi của các chủ thể kinh 

tế - xL hội để cùng hướng tới những mục tiêu của nền kinh tế.  

- Được Nhà nước ban hành để giải quyết những vấn đề bức xúc phát 

sinh trong đời sống kinh tế - xL hội, điều tiết những mất cân đối, những hành 

vi không phù hợp, nhằm tạo một hành lang pháp lý cho các hoạt động xL hội theo 

các mục tiêu đL đề ra. 

- Khác với các công cụ quản lý khác, phần lớn chính sách của Nhà nước 

có vai trò kích thích, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xL hội. 

Bản thân mỗi chính sách khi hướng vào việc giải quyết một vấn đề bức xúc đL 

làm cho sự vật phát triển thêm một bước, đồng thời lại tác động lên các vấn đề 

khác, làm nảy sinh những nhu cầu phát triển mới. 

Về bản chất, chính sách phản ánh đường lối phát triển kinh tế - xL hội của 

đất nước, các quan điểm, tư tưởng phát triển đất nước. Đó là các nguyên tắc 

thể hiện bản chất của chế độ xL hội, được dùng làm cơ sở để điều hành trong 

tiến trình xây dựng nền kinh tế đất nước. Các quan điểm phản ánh trong chính 

sách là kim chỉ nam cho hoạt động của tất cả các ngành, lĩnh vực và địa 

phương trên cả nước.  

Nếu tiếp cận theo hệ thống, thì chính sách là một hệ thống gồm hai nhóm 

lớn: Nhóm thứ nhất là các chính sách kinh tế, chủ yếu gồm có chính sách cơ 
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cấu kinh tế, chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính sách giá cả, chính 

sách kinh tế đối ngoại. Nhóm thứ hai là các chính sách xL hội, chủ yếu bao 

gồm có chính sách dân số và lao động, chính sách giáo dục, chính sách y tế, 

chính sách bảo đảm xL hội, chính sách văn hoá, chính sách khoa học công 

nghệ, chính sách bảo vệ môi trường.  

Có thể thấy rằng chính sách đầu tư nước ngoài là một bộ phận của chính 

sách kinh tế đối ngoại (thuộc nhóm thứ nhất), có liên kết chặt chẽ với các 

chính sách nêu trên thành một hệ thống, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện mục tiêu 

chung của chính sách kinh tế - xL hội 

Theo dòng chảy của vốn đầu tư, chính sách đầu tư nước ngoài được phân 

thành chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế trong nước 

và chính sách đầu tư ra nước ngoài. 

Theo tính chất, chính sách đầu tư nước ngoài có thể được chia thành 

chính sách đầu tư tự do và chính sách đầu tư hạn chế. 

Theo nội dung, chính sách đầu tư nước ngoài có thể được chia thành: 

- Chính sách mặt hàng (ngành và lĩnh vực đầu tư). 

- Chính sách thị trường (đối tác và địa bàn đầu tư). 

- Chính sách hỗ trợ đầu tư (tài chính, lao động, đất đai,...). 

Theo chức năng quản lý và điều tiết nền kinh tế, chính sách đầu tư nước 

ngoài có các vai trò:  

- Khuyến khích hay hạn chế dòng vốn đầu tư vào trong nước hoặc dòng 

vốn đầu tư ra nước ngoài. 

- Bảo vệ thị trường trong nước khi có khả năng bị đầu tư nước ngoài xâm 

lấn nghiêm trọng.  

- Là công cụ quan trọng góp phần định hướng hành vi của các chủ thể kinh 

tế có yếu tố nước ngoài để cùng hướng tới những mục tiêu của đất nước.  

- Để giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh và điều tiết những mất 

cân đối, những hành vi không phù hợp, nhằm tạo một hành lang pháp lý cho các 

hoạt động đầu tư nước ngoài theo các mục tiêu đL đề ra. 
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  - Điều chỉnh mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư, các hình thức đầu tư, 

mối quan hệ giữa các ngành, các vùng lLnh thổ trong việc thu hút đầu tư. 

Chính sách đầu tư nước ngoài được ban hành nhằm điều chỉnh và giải 

quyết các vấn đề của đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đó là 

công cụ của Nhà nước đưa ra để ứng xử với tình hình đầu tư nước ngoài trong 

từng giai đoạn cụ thể. Qua nghiên cứu chính sách, các đối tác kinh tế biết được 

Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài hay thu hút đầu tư vào trong 

nước, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào khu vực nào và ngành kinh tế nào. 

 Các lý thuyết về đầu tư đL chỉ ra rằng: Đối với mỗi quốc gia, việc thu hút 

đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài có một mối quan hệ mật thiết với 

nhau. Đối với các nước đang phát triển thời kỳ đầu do thiếu vốn nên họ phải 

tăng cường thu hút FDI, sau một thời gian, khi các doanh nghiệp trong nước 

đL tích luỹ đủ vốn họ sẽ có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. 

Nếu xét trên phương diện cụ thể, trong quản lý và điều hành nền kinh tế 

của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, có thể khái quát: Cơ chế, 

chính sách đầu tư nước ngoài, là tổng thể các thể chế và thiết chế được cụ thể 

hoá thành các quyết định của Nhà nước, của các cấp, nhằm quản lý và sử 

dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ 

mô cơ bản. Cơ chế, chính sách đầu tư nước ngoài phản ảnh các quan điểm, tư 

tưởng, các giải pháp, công cụ, các nguyên tắc và phương thức hành động của 

Nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu 

nhất định theo định hướng của đất nước.  

 Để thực hiện mục tiêu thu hút FDI nhằm thúc đẩy tiến trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, các nước đang phát triển đL hoạch định những 

chính sách riêng phù hợp với những đặc thù của mình. Tuy có nhiều nét riêng 

biệt, song chính sách thu hút FDI của tất cả các nước đều là một dạng chính 

sách thuộc lĩnh vực kinh tế đối ngoại, được ban hành nhằm tăng cường thu hút 

đầu tư nước ngoài để tận dụng hết các nguồn lực trong nước như tài nguyên, 

đất đai, lao động, phục vụ cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế vĩ mô đL 

định. Chính sách thu hút FDI của Nhà nước là một dạng chính sách thuộc lĩnh 
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vực kinh tế đối ngoại, được hiểu là các quyết định thu hút đầu tư nước ngoài 

theo quy hoạch tổng thể của nền kinh tế để phát triển kinh tế, đảm bảo sự phân 

bổ hợp lý về lực lượng sản xuất, sử dụng có hiệu quả nguồn lực quốc gia như 

tài nguyên, đất đai, lao động nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ 

bản. Chính sách thu hút FDI còn là cầu nối quan trọng nối liền nền kinh tế 

quốc gia vào hệ thống phân công lao động quốc tế. Như vậy, chúng ta có thể 

hiểu chính sách thu hút FDI dưới dạng khái quát: 

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm một hệ thống các 

quyết định thích hợp mà Nhà nước áp dụng, để điều chỉnh các hoạt động thu 

hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực của nền 

kinh tế quốc gia trong một thời kỳ nhất định, nhằm đạt được mục tiêu kinh tế 

vĩ mô ®= định trong chiến lược phát triển kinh tế - x= hội của quốc gia đó. 

Để việc thực hiện các chính sách đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất 

theo mục tiêu chung của Nhà nước, cần thiết phải có một cơ chế phù hợp kèm 

theo, ở dạng khái quát ta có thể hiểu: Cơ chế đầu tư nước ngoài, là tổng hoà 

các thiết chế và thể chế kinh tế cụ thể về lĩnh vực đầu tư nước ngoài, trong đó 

bao gồm một hệ thống các nguyên tắc, phương thức điều hành các quá trình 

đầu tư nước ngoài theo đường lối chủ trương, kế hoạch của Nhà nước trong 

từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. 

Để có thể tác động vào nền kinh tế có hiệu quả, cơ chế đầu tư nước ngoài có 

những phương thức tác động riêng của nó. Phương thức tác động của cơ chế đầu 

tư nước ngoài có tính chu kỳ và thường được vận dụng theo trình tự sau: 

- Cơ chế dẫn dắt, là một phương thức tác động với cường độ yếu, thông 

qua con đường thuyết phục hoặc chỉ đạo có tính dẫn dắt như thuyết minh, trình 

bày, tuyên truyền, quảng bá để tác động vào ý chí tự do, năng lực phân biệt, 

tăng cường nhận thức, tinh thần trách nhiệm của chủ thể hành vi kinh tế liên 

quan với hoạt động đầu tư nước ngoài.  

- Cơ chế kích thích, là một phương thức tác động mang tính gián tiếp có 

quan hệ mật thiết với lợi ích vật chất của chủ thể kinh tế. Đặc điểm của cơ chế 
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này là sử dụng các đòn bẩy kinh tế (như giá thành, lợi nhuận, thu nhập) để 

hướng hành vi của các chủ thể kinh tế vào việc thực hiện mục tiêu quản lý và 

điều tiết nền kinh tế. Mở rộng vận dụng cơ chế kích thích không những tăng 

cường khả năng thu hút FDI mà còn giúp cho chính phủ quản lý và điều tiết 

nền kinh tế thuận lợi hơn.   

- Cơ chế cưỡng chế, là phương thức sử dụng quyền lực nhà nước để tác 

động trực tiếp vào nền kinh tế. Thực hiện cơ chế cưỡng chế có nghĩa là nhà 

nước sử dụng quyền uy và lực lượng vật chất lớn mạnh của mình để can thiệp 

trực tiếp vào các hoạt động kinh tế - xL hội, buộc các hoạt động này phải tuân 

theo những quyết định của mình. Khi áp dụng cơ chế này, điều đặc biệt cần 

chú ý là phải tôn trọng tính khách quan của các quy luật kinh tế . Trong hoạt 

động đầu tư nước ngoài, cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng cơ chế này (chỉ sử 

dụng khi lợi ích của quốc gia bị xâm phạm), vì nếu mắc sai lầm sẽ gây nên 

những hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho nền kinh tế.  

Từ những cơ sở lý luận trên, có thể hiểu cơ chế thu hút FDI dưới dạng 

khái quát sau: Cơ chế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, là hệ thống các 

phương thức, cách thức, phương pháp nhằm dẫn dắt, kích thích và cưỡng chế 

để tác động đến quá trình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đường lối, 

chủ trương, kế hoạch của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển khác nhau 

của nền kinh tế. 

1.1.2.2. Vai trò của cơ chế, chính sách đối với hoạt động thu hút FDI. 

Mục đích tối thượng của các nhà đầu tư là tìm kiếm lợi nhuận, bởi vậy 

trước khi quyết định đầu tư vào nước nào, lĩnh vực nào họ nghiên cứu rất kỹ 

các yếu tố liên quan đến khả năng sinh lợi khi tổ chức sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh việc tìm hiểu các điều kiện cần thiết cho sản xuất như cơ sở hạ tầng, 

nguyên nhiên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị ..., các nhà đầu tư còn xem 

xét khả năng tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là các cơ chế, chính sách về đầu tư 

nước ngoài mà nước sở tại ban hành. Có nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro, dẫn 

đến đầu tư bị thua lỗ, bên cạnh các nguyên nhân bất khả kháng như: Thiên tai, 

địch hoạ, sự bất ổn về mặt chính trị xL hội, là các nguyên nhân có thể khắc 
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phục được thông qua việc ban hành các qui định, chính sách hợp lý. Ví dụ như 

chính sách đất đai, việc qui định giá thuê đất, thời gian cho thuê đất hợp lý, tạo 

điều kiện cho các nhà đầu tư không những thu hồi được vốn mà còn tạo ra lợi 

nhuận. Các chính sách về thuế, về tuyển dụng lao động, về sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên, về bảo vệ môi trường. Một khi tất cả các chính sách liên quan đến 

đầu tư nước ngoài được ban hành, đảm bảo sự hài hoà giữa quyền lợi của nước 

sở tại và quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ khuyến khích họ tăng 

vốn đầu tư nhằm thu được lợi ích kinh tế cao hơn. Một cơ chế bất hợp lý với 

các thủ tục rườm rà, gây phiền phức cho các nhà đầu tư trong việc tổ chức, 

điều hành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng là một trong những lý do 

khiến họ phân vân, trước câu hỏi có nên bỏ vốn ra để đầu tư hay không. Một 

thực tế hiển nhiên, là không ai có thể ép buộc các nhà đầu tư phải xuất vốn đầu 

tư vào khu vực này, lĩnh vực kinh tế này, mà đó là quyền tự quyết của họ. Tuy 

nhiên mỗi quốc gia có thể dùng cơ chế, chính sách để lái họ đi theo hướng mà 

quốc gia đó đL định. Ví dụ một quốc gia muốn ưu tiên phát triển ngành kinh tế 

mũi nhọn nào đó, tại một địa bàn nào đó thì có thể ban hành mức thuế ưu tiên 

cho ngành đó, địa bàn đó và có một cơ chế đầu tư thuận lợi, với động thái này 

khả năng thu hút vốn đầu tư cho ý định đL đề ra là rất lớn. Qua những phân 

tích trên chúng ta có thể thấy rõ vai trò quan trọng của cơ chế, chính sách 

không những có tác dụng thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài 

mà còn có thể lái được các nhà đầu tư hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, địa 

bàn kinh tế mà chúng ta lựa chọn. 

1.1.2.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 

Trong phần trình bày ở trên, đL cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của 

cơ chế, chính sách đối với hoạt động thu hút FDI, bởi vậy việc hoàn thiện nó 

phải là tất yếu, nếu các nước đang phát triển muốn đẩy nhanh quá trình tăng 

trưởng nền kinh tế. Ngoài ra, sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thu hút FDI vào phát triển nền kinh tế quốc gia còn bắt nguồn từ những đòi hỏi 

khách quan sau đây:  



 

30 

Một là, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, trong nền kinh tế toàn cầu 

hình thành hai hệ thống kinh tế TBCN và kinh tế XHCN, cùng với nó là sự xác 

lập thể chế kinh tế kế hoạch và thể chế kinh tế thị trường TBCN. Sau sự sụp đổ 

của chế độ kinh tế xL hội ở Liên Xô và các nước XHCN Đông âu vào thập kỷ 

cuối của thế kỷ XX, quá trình chuyển đổi và cải cách thể chế kinh tế diễn ra 

trên phạm vi toàn cầu. Trên góc độ tổng thể, sự biến đổi này chủ yếu diễn ra 

trong quá trình chuyển đổi từ thể chế kế hoạch hoá tập trung cao của các nước 

XHCN (cũ) sang thể chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước ở các 

mức độ khác nhau và sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự điều tiết 

của Nhà nước ở các nước TBCN nhằm thích ứng với sự phát triển cao của lực 

lượng sản xuất. Sự chuyển đổi và hoàn thiện thể chế kinh tế quốc gia diễn ra 

trên bình diện toàn cầu đL thúc đẩy nhanh hơn quá trình hội nhập kinh tế quốc 

gia vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó làm nảy sinh và phát triển thể 

chế khu vực và quốc tế [33]. 

Hai là, ngày nay dưới tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, 

lực lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh mẽ dẫn đến sự biệt lập của các 

quốc gia bị phá vỡ, tạo ra sự gắn kết, giao lưu, thông thương giữa các nước, 

các dân tộc trong sự vận động phát triển chung. để tồn tại và phát triển, các 

quốc gia nhất thiết phải tham gia vào quá trình toàn cầu hoá, mà khi tham gia 

quá trình này các quốc gia buộc phải mở cửa để cho đầu tư nước ngoài du 

nhập. Một khi có sự du nhập của đầu tư nước ngoài thì nước sở tại phải có hệ 

thống cơ chế, chính sách để hướng dẫn, điều khiển hoạt động này đi đúng 

hướng mà mình đL định. Nhằm mục đích thu hút và sử dụng FDI có hiệu quả 

nhất, nước sở tại cần thiết phải liên tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách 

cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. 

Ba là, sự có mặt và phát triển của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đL 

thúc đẩy hàng loạt các cải cách thể chế, từng bước đưa những nước tham gia 

hội nhập vận động theo cơ chế thị trường. Không chỉ riêng Luật Đầu tư, các 

nước còn phải thay đổi cũng như hoàn thiện hàng loạt luật pháp, chính sách và 

cơ chế quản lý như: Luật Cạnh tranh và chống độc quyền, Luật Chống bán phá 
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giá, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và hoàn thiện các Luật Thuế, 

sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế và có tác dụng khuyến khích thu hút đầu 

tư nước ngoài. Tham gia hội nhập, các quốc gia có cơ hội và điều kiện tiếp cận 

với dòng vốn, công nghệ, mở rộng thị trường, tiếp nhận kỹ năng và kinh 

nghiệm quản lý từ các nền kinh tế phát triển. Nhờ tham gia hội nhập, các nước 

đang phát triển sẽ có cơ hội đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước 

thông qua việc thụ hưởng những tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nước tiên 

tiến và tận dụng triệt để các nguồn lực trong cũng như ngoài nước. Từ những 

phân tích trên ta thấy chủ trương đi tắt, đón đầu thông qua việc tăng cường thu 

hút FDI không chỉ Việt Nam mà các nước khác trong khu vực cũng áp dụng. 

Tuy nhiên, mức độ thành công khi thực hiện chủ trương này ở các nước trong 

thời gian qua là rất khác nhau. Có nhiều lý do dẫn đến kết quả khác biệt này, 

một trong số đó là do cơ chế, chính sách thu hút FDI của mỗi nước không 

cùng chung phiên bản. Nước nào có cơ chế, chính sách thu hút FDI hợp lý 

hơn, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hơn thì nước đó sẽ thành công hơn. Để 

có được hệ thống cơ chế chính sách thu hút FDI hợp lý, các nước phải không 

ngừng hoàn thiện nó, bởi lẽ tình hình phát triển kinh tế - xL hội ở trong nước 

cũng như trên thế giới không bao giờ là hằng số, nó luôn biến động qua mỗi 

thời kỳ. Hiện nay trên thế giới, quá trình quốc tế hoá sản xuất và tiêu thụ đang 

trở thành xu hướng chủ đạo. Có thể nói, không một nước, một ngành kinh tế 

nào muốn phát triển lại đứng ngoài quá trình phân công lao động quốc tế, bởi 

lẽ ngày nay việc cung cấp đầu vào cho quá trình sản xuất và tìm đầu ra cho 

quá trình tiêu thụ sản phẩm không chỉ bó hẹp trong phạm vi mỗi nước mà diễn 

ra trên toàn thế giới. Muốn thực hiện công cuộc cải cách, mở cửa và từng bước 

tham gia hội nhập quốc tế, tất yếu phải đổi mới và hoàn thiện hệ thống cơ chế 

chính sách thu hút FDI, nhằm phù hợp với tình hình, bối cảnh chung của khu 

vực và thông lệ quốc tế.  

Bốn là, nếu xem xét trong hoàn cảnh cụ thể nền kinh tế của Việt Nam ta 

thấy: Việt Nam quá độ lên CNXH từ một nền kinh tế phát triển ở trình độ thấp 

của thế giới, để thúc đẩy tiến trình CNH, HĐH gắn liền với kinh tế tri thức 
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nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH như Nghị quyết đại hội X 

của Đảng chỉ ra thì thu hút đầu tư nước ngoài là rất quan trọng, bởi lẽ FDI là 

vật truyền dẫn KHCN và là cầu nối giữa nền kinh tế Việt Nam với kinh tế tri 

thức đang phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia tiên tiến của thế giới như: Mỹ, 

EU, Nhật Bản. Do đó Việt Nam cần phải hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút 

FDI nhằm tìm kiếm nguồn vốn và công nghệ hiện đại của các nước công 

nghiệp phát triển. 

Thực chất hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI là việc điều chỉnh, 

sửa đổi, bổ xung những cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư 

nước ngoài cho phù hợp với đường lối chính trị, kinh tế của nước mình và 

thông lệ quốc tế, nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn được 

các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó thu hút được một lượng lớn FDI, phục vụ 

cho mục đích đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế theo mục tiêu ®= định của 

quốc gia. 

Có thể thấy, sự cần thiết phải liên tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính 

sách thu hút FDI bắt nguồn từ những nguyên nhân cơ bản sau: 

 Một là, trong quá trình phát triển, nền kinh tế không ngừng có những 

biến động. Để giải quyết những biến cố mới phát sinh, các quốc gia cần phải 

có các biện pháp can thiệp. Một trong những biện pháp can thiệp kịp thời và 

mang lại hiệu quả cao là sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với 

tình hình thực tế. Thu hút FDI là một hoạt động mà kết quả của nó không chỉ 

phụ thuộc vào những lợi thế so sánh của nước sở tại có được mà còn phụ thuộc 

vào tình hình phát triển kinh tế - xL hội của nước đó. Bởi vậy, để có được kết 

quả khả quan nhất trong thu hút FDI, cần phải liên tục hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách sao cho tương xứng với tình hình phát triển kinh tế - xL hội. 

 Hai là, quá trình ban hành và thực hiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 

để đạt được mục tiêu đặt ra là một quá trình khó khăn, là công việc đòi hỏi 

phải có thời gian, không thể một sớm một chiều mà có ngay kết quả mong 

muốn. Bởi vậy cần phải nghiên cứu, theo dõi tính xác thực của các cơ chế, 
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chính sách đL ban hành để kịp thời chỉnh sửa những bất hợp lý còn tồn tại 

trong đó. 

 Ba là, các thông tin ban đầu cần thiết cho việc hoạch định chính sách 

cũng không bao giờ được thu thập đầy đủ hoàn toàn. Do vậy, khi có thông tin 

và biến động mới cần phải có sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình mới. 

 Bốn là, các sai sót, các sự cố bất thường, do con người, do môi trường, 

do hoàn cảnh, do tác động của những chính sách khác v.v.. là khó tránh khỏi, 

do đó dẫn đến sự xuất hiện những sai lệch của cơ chế, chính sách thu hút FDI 

với thực tế. 

Năm là, trong hệ thống công cụ quản lý nền kinh tế, cơ chế và chính sách 

là bộ phận năng động nhất, có độ nhạy cảm và co dLn cao trước những biến 

động trong đời sống kinh tế xL hội của đất nước. Bởi vậy để giải quyết những 

vấn đề bức xúc xuất hiện và tồn tại trong xL hội thì việc điều chỉnh, sửa đổi cơ 

chế,  chính sách là biện pháp mang lại hiệu quả cao và kịp thời nhất. Thực tiễn 

ở nước ta và nhiều nước trên thế giới cho thấy, phần lớn những thành công 

trong công cuộc đổi mới và cải cách kinh tế, đều bắt nguồn từ việc lựa chọn và 

áp dụng những cơ chế, chính sách thích hợp với điều kiện thực tế . 

 Như vậy, một hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp với yêu cầu 

phát triển của đất nước trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, sẽ bảo đảm vững 

chắc cho sự vận hành có hiệu quả nền kinh tế thị trường. Thông qua hệ thống 

này có thể khơi dậy được các tiềm năng, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các 

nguồn lực, phát huy tính tích cực, sáng tạo và ý chí vươn lên làm cho dân giầu 

nước mạnh.  

   

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện cơ chế, chính 

sách thu hút FDI.  

Phần nghiên cứu trên đL chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết phải hoàn 

thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI trong từng giai đoạn nhất định 

để đẩy mạnh tăng trưởng nền kinh tế, đặc biệt là đối với những nước đang phát 
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triển. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện được hệ thống này, trước hết cần nghiên 

cứu các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoàn thiện. 

1.2.1. Môi trường chính trị - Xã hội. 

Sự ổn định về chính trị, thể chế chính trị, sự nhất quán trong chủ trương, 

đường lối chính sách cơ bản của Nhà nước luôn là yếu tố tạo môi trường đầu 

tư kinh doanh hấp dẫn các nhà đầu tư. Đặc trưng nổi bật về sự tác động của 

những yếu tố chính trị đối với hoạt động đầu tư thể hiện ở những mục đích mà 

thể chế chính trị nhằm tới. Thể chế chính trị giữ vai trò định hướng, chi phối 

toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư thông qua vai trò của 

nhà nước cầm quyền. Với vai trò là tạo lập, thúc đẩy, điểu chỉnh và duy trì tốc 

độ phát triển kinh tế, Nhà nước tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi, quy định những khuôn khổ pháp lý, duy trì trật tự kỷ cương trong xL 

hội và các hoạt động kinh tế duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, quyết định tiền 

đồ kinh tế của một đất nước. Sự ổn định về chính trị sẽ tạo ra môi trường kinh 

doanh thuận lợi, một nhà nước mạnh, thực thi hữu hiệu các chính sách phát 

triển kinh tế, xL hội đáp ứng được yêu cầu chính đáng của nhân dân sẽ đem lại 

lòng tin và tính hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong một xL 

hội ổn định về chính trị, các nhà đầu tư được đảm bảo an toàn về đầu tư, quyền 

sở hữu tài sản, các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng bỏ vốn đầu tư lớn và dài hạn, mức độ 

yên tâm của các nhà đầu tư được củng cố thông qua sự đánh giá về mức độ rủi 

ro chính trị (rủi ro chính trị là mức độ mà các biến cố và hoạt động chính trị có 

khả năng gây ra những tác động tiêu cực đối với môi trường đầu tư, với lợi 

nhuận dài hạn tiềm tàng của các dự án đầu tư). Ngoài ra còn có một số yếu tố 

rất quan trọng của môi trường chính trị là xu thế chính trị, đây là định hướng 

chính trị của Nhà nước sẽ áp dụng trong chính sách điều hành quốc gia. 

Những chính sách đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các khía cạnh trong nền kinh 

tế và các nhà đầu tư. Xung đột với nước ngoài là mức độ thù địch của một 

quốc gia đối với một quốc gia khác, khi xảy ra xung đột, các quốc gia thường 

áp dụng chính sách cấm vận, trừng phạt kinh tế, chính trị mà hậu quả hay các 

thiệt hại của nó thì các nhà đầu tư sẽ gánh chịu đầu tiên.  
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Có thể nói môi trường chính trị - xL hội là nhân tố hàng đầu, có ảnh 

hưởng mang tính quyết định đến quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 

hút FDI. ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho tất cả hệ thống 

thể chế, chính sách phát huy vai trò chỉ đạo nền kinh tế của mỗi quốc gia. Một 

khi môi trường chính trị, xL hội bất ổn, các cơ chế, chính sách được ban hành 

(kể cả trong lĩnh vực thu hút FDI) đều mất đi tính hiệu lực của nó. Vì lí do 

này, việc tạo lập sự ổn định về chính trị xL hội luôn là ưu tiên số một của tất cả 

các quốc gia, nó phải được bảo đảm chắc chắn trước khi xây dựng và hoàn 

thiện các hệ thống cơ chế, chính sách. Song song với việc tạo lập sự ổn định về 

chính trị xL hội, cần thiết phải có hoạch định và xây dựng chiến lược thu hút 

đầu tư nước ngoài. Không có chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, việc hoạch 

định các chính sách dễ đi sai hướng và vì vậy không những nó không mang lại 

hiệu quả kinh tế mà đôi khi còn gây ra các hậu quả đáng tiếc (ví dụ có thể gây 

« nhiểm môi trường hoặc tạo ra sự mất cân đối giữa các vùng, các nghành kinh 

tế, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên). Nguồn vốn đầu tư nước ngoài và 

nguồn vốn trong nước cần phải đạt được một tỷ lệ nhất định. Một khi tỷ lệ này 

chênh lệch quá lớn, nghiêng về phía vốn đầu tư nước ngoài sẽ làm cho nền 

kinh tế trong nước bất ổn định và dễ dàng rơi vào tình trạng phụ thuộc. Bởi 

vậy, việc xây dựng chiến lược hoạch định chính sách thu hút FDI không thể 

không được tiến hành. Tình hình chính trị - xL hội cũng như các tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công nghệ trên thế giới và trong nước luôn thay đổi qua những 

thời kỳ khác nhau, do đó mỗi quốc gia cần phải xây dựng định hướng phát 

triển kinh tế cho từng giai đoạn. Trên cơ sở định hướng kinh tế được xác lập, 

việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI mới tạo ra động lực thúc đẩy 

nền kinh tế phát triển đúng hướng, lành mạnh và đạt được tốc độ tăng trưởng 

theo mong muốn. 

1.2.2. Môi trường đầu tư. 

1.2.2.1 Khái niệm về môi trường đầu tư. 

Môi trường được hiểu một cách đơn giản là một không gian hữu hạn bao 

quanh những hiện tượng sự vật, yếu tố hay một quá trình hoạt động nào đó 
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như: Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường văn hoá, môi trường 

thể chế, môi trường sống, môi trường làm việc vv... Nói một cách chính xác 

hơn, môi trường là tập hợp các yếu tố, những điều kiện tạo nên khung cảnh tồn 

tại và phát triển của một chủ thể. Môi trường đầu tư là một thuật ngữ đL được 

đề cập, nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh ở nhiều nước 

trên thế giới. Tại Việt Nam khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, thực thi 

chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế hội nhập với thế giới, thu hút vốn đầu 

tư nước ngoài thì vấn đề môi trường đầu tư mới được quan tâm nghiên cứu 

nhiều hơn và vấn đề cải thiện môi trường đầu tư được đặt ra như một giải pháp 

cho phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế thế giới và thực thi các cam kết của 

Việt Nam với quốc tế. 

Tuy nhiên môi trường đầu tư được nghiên cứu và được xem xét theo 

nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào mục đích, phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

và cách tiếp cận vấn đề. Với phạm vi nhất định, có thể nghiên cứu môi trường 

đầu tư của một doanh nghiệp, một ngành, môi trường đầu tư trong nước, môi 

trường đầu tư khu vực và môi trường đầu tư quốc tế. Nhưng nếu tiếp cận môi 

trường đầu tư theo một khía cạnh, một yếu tố cấu thành nào đó thì ta lại có 

môi trường pháp lý, môi trường công nghệ, môi trường kinh tế, môi trường 

chính trị,... Chính vì vậy, trong thực tiễn và lý luận có nhiều quan niệm khác 

nhau về môi trường đầu tư và sau đây là một số khái niệm về môi trường đầu 

tư tiêu biểu. 

Khái niệm 1: Môi trường đầu tư được hiểu là tổng hợp các yếu tố, điều 

kiện về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hoá - xL hội, các yếu tố về cơ sở hạ 

tầng, năng lực thị trường và cả các lợi thế của một quốc gia, v.v...có ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư tại một quốc gia. 

Khái niệm 2: Môi trường đầu tư là một tập hợp các yếu tố có tác động tới 

các cơ hội, các ưu đLi, các lợi ích của các doanh nghiệp khi đầu tư mới, mở 

rộng sản xuất kinh doanh, các chính sách của chính phủ có tác động chi phối 

tới hoạt động đầu tư thông qua chi phí, rủi ro, cạnh tranh, vv... 
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Khái niệm 3: Môi trường đầu tư là số lượng và chất lượng các dòng vốn 

đầu tư đổ vào một quốc gia hay một khu vực cụ thể nào đó, phụ thuộc hoàn 

toàn vào các lợi ích, lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ thu được như dự tính, kể cả 

những lợi ích kinh tế thu được do các yếu tố tác động ngoài dự tính. 

Những yếu tố tác động đến các lợi ích của các nhà đầu tư mà có thể dự 

tính, được phân loại dựa trên các yếu tố có liên hệ tương tác lẫn nhau như các 

vấn đề cơ sở thượng tầng hay vĩ mô liên quan tới kinh tế, các chính sách về 

ngoại thương và đầu tư nước ngoài mà ta thường gọi là kinh tế vĩ mô. Một hệ 

thống pháp luật hiệu quả và minh bạch, đây là các vấn đề mà nhà đầu tư quan 

tâm nhất, đó là các thủ tục khi tiến hành kinh doanh, nguồn nhân lực, quyền sở 

hữu tài sản, hệ thống thuế, tài chính và một số quy định liên quan tới môi 

trường, y tế, an ninh và các vấn đề khác liên quan tới cộng đồng. Ngoài ra còn 

các yếu tố quan trọng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, giao thông vận 

tải, thông tin liên lạc, dịch vụ tài chính ngân hàng, trình độ lao động, v.v... 

Như vậy các khái niệm về môi trường đầu tư dù tiếp cận ở những góc độ 

nào cũng đều đề cập đến môi trường tiến hành các hoạt động đầu tư kinh 

doanh của các nhà đầu tư, những yếu tố, điều kiện có ảnh hưởng, tác động đến 

sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Do đó có thể khẳng định: Môi 

trường đầu tư là tổng hợp các yếu tố và điều kiện khách quan, chủ quan bên 

ngoài, bên trong của doanh nghiệp hay các nhà đầu tư, có mối quan hệ tương 

tác lẫn nhau, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các nhà đầu tư. 

1.2.2.2 Đặc điểm của môi trường đầu tư. 

Môi trường đầu tư có các đặc điểm sau: 

- Tính khách quan của môi trường đầu tư: Không có một nhà đầu tư hay 

một doanh nghiệp nào có thể tồn tại một cách biệt lập mà không đặt mình 

trong môi trường đầu tư kinh doanh nhất định, ngược lại cũng không thể có 

môi trường đầu tư nào mà lại không có một nhà đầu tư hay một đơn vị sản 

xuất kinh doanh. Môi trường đầu tư tồn tại một cách khách quan, nó có thể tạo 

điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho các nhà đầu tư. Môi trường đầu tư 
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một mặt tạo ra các ràng buộc cho các hoạt động đầu tư, mặt khác lại tạo ra 

những cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

- Môi trường đầu tư có tính tổng hợp: Tính tổng hợp của nó bao gồm 

nhiều yếu tố cấu thành có quan hệ qua lại ràng buộc lẫn nhau. Số lượng và 

những bộ phận cấu thành cụ thể của môi trường đầu tư tuỳ thuộc vào trình độ 

phát triển kinh tế xL hội, trình độ quản lý và ngay chính những bộ phận cấu 

thành môi trường đầu tư. 

- Môi trường đầu tư có tính đa dạng: Môi trường đầu tư là sự đan xen của 

các môi trường thành phần, các yếu tố của môi trường thành phần có tác động 

và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, do đó khi nghiên cứu, phân tích môi trường đầu 

tư phải xem xét tổng thể trong mối tương quan giữa các môi trường thành phần 

và giữa các yếu tố với nhau, hơn nữa giữa các môi trường lại có đặc trưng 

riêng của từng loại.  

- Môi trường đầu tư có tính động: Môi trường đầu tư và các yếu tố cấu 

thành luôn vận động và biến đổi. Sự vận động và biến đổi này chịu sự tác động 

của các quy luật vận động nội tại của từng yếu tố cấu thành môi trường đầu tư 

và của nền kinh tế, chúng vận động theo xu thế ngày càng phát triển và hoàn 

thiện. Môi trường đầu tư luôn vận động và biến đổi bởi ngay hoạt động nội tại 

của hoạt động đầu tư, cũng như một quá trình vận động trong môi trường thay 

đổi không ngừng. Các yếu tố và điều kiện của môi trường đầu tư tác động đến 

hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư hay doanh nghiệp một cách thường xuyên 

liên tục. Do đó, sự ổn định của môi trường đầu tư chỉ mang tính tương đối hay 

ổn định trong sự vận động. Các nhà đầu tư muốn nâng cao hiệu quả đầu tư của 

mình cần có được một dự báo về sự thay đổi của môi trường đầu tư, để từ đó 

có được các quyết định đầu tư chuẩn xác phù hợp với môi trường đầu tư. 

Mặt khác để cải thiện môi trường đầu tư ta phải tìm cách ổn định các yếu 

tố của môi trường đầu tư trong xu thế luôn vận động của nó và phải cải thiện 

nó liên tục. Nói cách khác khi nghiên cứu và phân tích môi trường đầu tư phải 

đứng trên quan điểm động, phải xem xét và phân tích các yếu tố của môi 
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trường đầu tư trong trạng thái vừa vận động, vừa tác động tương hỗ lẫn nhau, 

tạo thành động lực chính cho sự vận động và phát triển của môi trường đầu tư. 

- Môi trường đầu tư có tính hệ thống: Môi trường đầu tư có mối liên hệ và 

chịu sự tác động của các yếu tố thuộc môi trường rộng lớn hơn, theo từng cấp 

độ như: Môi trường đầu tư ngành, môi trường đầu tư quốc gia, môi trường đầu 

tư quốc tế... Trong một môi trường ổn định, mức độ biến đổi của các yếu tố 

thấp và có thể dự báo trước được, còn trong môi trường càng phức tạp thì các 

nhà đầu tư càng khó đưa ra những quyết định hiệu quả. Sự ổn định của môi 

trường đầu tư còn phụ thuộc vào tính phức tạp và tính biến động của các môi 

trường tương tác, tính phức tạp của môi trường đầu tư còn có đặc trưng của 

một loạt các yếu tố có tính quyết định của nhà đầu tư. Do tính phức tạp của 

môi trường đầu tư, nên cần phải được coi trọng khi xem xét các yếu tố, điều 

kiện của môi trường đầu tư kinh doanh tổng quát, vì nó có nhiều yếu tố ngoại 

cảnh và yếu tố khách quan tác động tới các nhà đầu tư. 

1.2.2.3.  ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến quá trình hoàn thiện cơ 

chế, chính sách thu hút FDI.  

Hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư đều chịu sự tác động của các 

yếu tố cấu thành môi trường đầu tư, các yếu tố môi trường đầu tư lại luôn biến 

động, luôn thay đổi tuỳ theo từng thời điểm, từng ngành, từng khu vực, và từng 

quốc gia. Do vậy, việc phân chia thành các nhóm yếu tố môi trường chỉ có tính 

chất tương đối và khi phân tích nó khó tránh khỏi trùng lắp. Về tổng quát, 

nhân tố môi trường đầu tư bao gồm các nội dung sau: 

Hệ thống pháp luật: Việc điều hành các hoạt động của một đất nước được 

tiến hành thông qua hệ thống pháp luật. Điều hành hoạt động đầu tư nước 

ngoài không thể là một ngoại lệ. Nói như vậy, có nghĩa là các hoạt động đầu tư 

nước ngoài phải tuân thủ các điều khoản mà pháp luật của nước sở tại đề ra. 

Trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI, những thay đổi về 

các điều luật, các qui định là tất yếu phải xẩy ra. Bản thân hệ thống pháp luật 

của một đất nước cũng có những thay đổi cho phù hợp với tình hình của từng 

giai đoạn. Vì lẽ này, khi hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút FDI không chỉ 
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nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đầu tư trong giai đoạn cụ thể, mà còn 

phải xem xét đến các qui định của pháp luật quốc tế ở thời kỳ đó, để khi ban 

hành sửa đổi cơ chế, chính sách không có điểm nào vi phạm các điều luật của 

hệ thống pháp luật quốc tế. 

Trong những năm qua, với chủ trương tăng cường thu hút nguồn vốn FDI, 

nhà nước ta đL ban hành một số văn bản, qui phạm pháp luật cho đầu tư nước 

ngoài (1977 - Điều lệ về đầu tư của nước ngoài ở nước CHXHCN Việt nam, 

1984 - Nghị quyết 19 của bộ chính trị về quan hệ kinh tế giữa Việt nam và 

nước ngoài, 1987 - Luật đầu tư). Về bộ Luật Đầu tư chúng ta đL nhiều lần sửa 

đổi và bổ sung (sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990, 1992, 1996, 2000 và 

2005), song không thể nói như vậy đL là hoàn chỉnh cả về “nội dung” lẫn “kỹ 

thuật lập pháp”. Để nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của nhà nước, nhằm 

mục đích thu hút thêm một lưọng lớn vốn đầu tư nước ngoài, việc tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài ở 

việt nam cần phải được tiến hành thường xuyên. 

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: Các yếu tố này có ảnh hưởng đến quyết 

định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty xuyên quốc 

gia ở các mặt chi phí chuyên chở, khả năng cung cấp nguyên liệu và ảnh 

hưởng của khí hậu, thời tiết. Do đó, khi nghiên cứu chính sách thu hút FDI cần 

phải đánh giá một cách chính xác những yếu tố trên về mức độ ảnh hưởng của 

nó đến sự hấp dẫn đầu tư. Nếu địa điểm đầu tư không gần nơi tiêu thụ, cảng 

biển, địa hình phức tạp, tức là không thuận lợi thì cần phải có các chính sách 

hỗ trợ để giảm chi phí đầu tư như giá thuê đất, hỗ trợ đầu tư hạ tầng,... Trong 

đó, đặc biệt là quy định về quyền của nhà đầu tư nước ngoài trong quan hệ sở 

hữu đất đai, thời hạn và giá thuê đất, quyền chuyển nhượng và thế chấp. Đồng 

thời cần có các chính sách thuế và các cơ chế khuyến khích khác như tỷ lệ 

thuế mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp cho Nhà nước, 

thời gian nộp thuế kể từ khi doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận. Sau khi 

nộp thuế này, các doanh nghiệp có thể được giảm thuế trong một thời gian nào 



 

41 

đó. Nếu đầu tư tại các địa bàn đặc biệt khó khăn cần được khuyến khích ưu đLi 

về thuế doanh thu, thuế thu nhập và có cơ chế ưu đLi về xuất, nhập khẩu,...  

Môi trường kinh doanh: Đây cũng là một lĩnh vực mà các nhà đầu tư 

nước ngoài có mối quan tâm, được thể hiện trong việc công bằng đối xử giữa 

các hLng nước ngoài với các hLng địa phương, rút ngắn danh mục các ngành 

công nghiệp thuộc loại cấm hoặc hạn chế đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

Coi đầu tư trực tiếp nước ngoài như bộ phận cấu thành hết sức quan trọng 

trong việc hình thành tổng lượng vốn cần thiết, các thoả thuận hợp tác quốc tế 

mở rộng thị trường... Một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch giữa 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài sẽ tạo ra sự cạnh tranh tuy gay gắt nhưng lành mạnh. Việc cạnh 

tranh này một mặt thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường áp dụng các thành 

tựu của khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả 

đầu tư, mặt khác buộc các nhà đầu tư trong và ngoài nước phải tìm cách mở 

rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh để tồn tại và phát triển. Có thể nói, 

môi trường kinh doanh của Việt Nam trong thời gian qua còn thiếu lành mạnh, 

thiếu công bằng trong phân biệt đối xử giữa các thành phần doanh nghiệp. 

Mặc dù đL có bộ Luật Đầu tư chung, Luật Doanh nghiệp chung nhưng quá 

trình triển khai thực hiện còn mắc những khó khăn cần phải tháo gỡ dần những 

tồn tại cũ, những vấn đề do thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật của ta. Do 

đó, trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI chúng ta cần đề 

ra các qui định nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo sự bình đẳng, 

minh bạch và có sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hơn.   

Trình độ phát triển của nền kinh tế: Đây cũng là một nội dung quan 

trọng thuộc nhân tố môi trường đầu tư, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với 

việc hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư. Đặc điểm này liên qua đến hàng loạt 

các yếu tố ổn định kinh tế vĩ mô (tiền tệ, tài chính...) cơ sở hạ tầng (hệ thống 

các dịch vụ), kết cấu thị trường (cơ cấu ngành hàng nông nghiệp, công 

nghiệp...), thu nhập dân cư (sức mua của dân chúng, giá cả lao động...), chất 
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lượng lao động (trình độ, số lượng đội ngũ lao động kỹ thuật), các thủ tục 

quản lý hành chính, hệ thống trọng tài (đảm bảo minh bạch, quốc tế hoá),... 

+ Cơ sở hạ tầng kinh tế: Cơ sở hạ tầng kinh tế bao gồm hệ thống đường 

xá giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước. Hầu như, tất cả các nhà đầu tư 

đều rất quan tâm đến vấn đề này, trước khi có quyết định đầu tư. Cơ sở hạ tầng 

kinh tế tốt luôn là một trong những ưu thế để thu hút đầu tư nước ngoài. Nói 

như vậy không có nghĩa các nước có cơ sở hạ tầng kinh tế kém không hấp dẫn 

các nhà đầu tư. Vấn đề ở đây là khi hoàn thiện cơ chế, chính sách cần phải có 

các điều khoản sao cho các nhà đầu tư không bị thiệt thòi về lợi ích kinh tế (ví 

dụ nếu chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng phía các nhà đầu tư chịu thì họ sẽ được 

ưu đLi về mức thuế, hoặc xác định thời hạn hoàn thành các cơ sở hạ tầng sau 

khi cấp phép hoạt động cho các nhà đầu tư). 

+ Lao động và tài nguyên. Một trong những yếu tố quan trọng của môi 

trường đầu tư là nguồn nhân lực và giá cả sức lao động, đây là những yếu tố 

rất cần thiết để các nhà đầu tư lập kế hoạch kinh doanh. Những nước có dân số 

đông thường có lợi thế về lực lượng lao động dồi dào, giá lao động rẻ, sức tiêu 

thụ lớn,... và ngược lại. Một nhà đầu tư muốn mở một nhà máy thì trên phương 

diện nguồn nhân lực nhà đầu tư sẽ chọn khu vực có thể đáp ứng được những 

yêu cầu về số lượng và chất lượng lao động. Ngoài ra giá cả sức lao động là 

một trong những chỉ tiêu đánh giá của các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư kinh 

doanh sử dụng nhiều lao động đL phải rút lui ý định đầu tư khi giá cả sức lao 

động tại nơi đầu tư không cạnh tranh. Chất lượng lao động là một lợi thế cạnh 

tranh đối với các nhà đầu tư vào lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao hoặc có 

sử dụng công nghệ hiện đại. Ngoài ra yếu tố văn hoá cũng ảnh hưởng tới yếu 

tố lao động như sự cần cù trong lao động, tính kỷ luật, ý thức lao động, hoạt 

động của các tổ chức của người lao động như công đoàn, hiệp hội. Như vậy, 

yếu tố lao động là một trong những điều kiện thuận lợi hay khó khăn cho các 

nhà đầu tư khi tiến hành kinh doanh. Tuy nhiên để có một lực lượng lao động 

tốt thì lại phụ thuộc vào hệ thống giáo dục và đào tạo cơ bản, đào tạo nghề và 

phát triển chiến lược nguồn nhân lực của Chính phủ. 



 

43 

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm các khoáng sản tài nguyên 

của một quốc gia, khối lượng hay dung lượng của từng loại tài nguyên, khả 

năng khai thác tài nguyên. Tuy nhiên với nguồn tài nguyên ngày càng khan 

hiếm cùng với sự lạm dụng tài nguyên đL gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng 

đL buộc các Chính phủ thường xuyên khuyến khích thăm dò khảo sát, tìm 

kiếm tài nguyên tại những vùng xa và có khả năng phục hồi, khuyến khích sử 

dụng tài nguyên hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn. Sự hạn chế về tài nguyên này 

đL khiến các nhà đầu tư thường tìm kiếm nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên 

và Chính phủ nước sở tại có những chính sách thông thoáng về quản lý tài 

nguyên thiên nhiên để đầu tư. 

+ Thủ tục hành chính: Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

thường có thời cơ nhất định, nếu thủ tục cấp phép phức tạp không những làm 

tăng chi phí ban đầu, mà còn làm lỡ cơ hội đầu tư. Đừng cho rằng thủ tục hành 

chính chỉ là một vấn đề nhỏ, không đáng để quan tâm, mà nên hiểu đây là biểu 

hiện thái độ ứng xử ban đầu của cơ chế quản lý hành chính có khoa học hay 

không ở nước sở tại đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, cơ chế thu hút 

FDI cần được nghiên cứu kỹ trong quá trình hoàn thiện, đặc biệt là khâu cấp 

phép đầu tư. Kinh nghiệm ở một số nước cho thấy rằng, việc đơn giản hoá các 

thủ tục hành chính cũng làm cho các nhà đầu tư nước ngoài thêm quyết tâm 

trước ý định đầu tư vào nước sở tại. 

+ Hệ thống trọng tài kinh tế: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc 

xẩy ra tranh chấp về lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp là điều không thể 

tránh khỏi. Trọng tài kinh tế là tổ chức có tư cách pháp nhân để đứng ra phân 

xử các tranh chấp này. Một hệ thống trọng tài kinh tế được tổ chức tốt, làm 

việc dựa trên các qui định của pháp luật sẽ đem lại sự công bằng cho các 

doanh nghiệp. ở nước ta, công tác trọng tài kinh tế bước đầu đL có những hoạt 

động nhất định, tuy nhiên để có thể phân xử nhanh, chính xác các vụ tranh 

chấp, bên cạnh việc xây dựng một đội ngũ trọng tài kinh tế có năng lực, còn 

phải ban hành các qui định cụ thể về xét xử (ví dụ như  thời hạn mở toà xét xử 

là bao lâu sau khi nhận đơn, các thủ tục hành chính, án phí,…) và đặc biệt là 
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phải hoàn thiện bộ Luật Kinh tế để lấy nó làm cơ sở đảm bảo cho việc xét xử 

luôn diễn ra chính xác công bằng. Một khi kết quả xét xử của các trọng tài 

kinh tế luôn làm cho các bên tranh chấp phải tâm phục, khẩu phục thì hệ thống 

trọng tài kinh tế mới thực sự trở thành người bảo vệ đáng tin cậy cho các lợi 

ích kinh tế chính đáng của các nhà đầu tư. Với những lý do trên, vấn đề trọng 

tài kinh tế thực sự đáng được quan tâm trong quá trình hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI ở Việt nam. 

+ Xúc tiến đầu tư: Sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính và được cấp 

phép, các nhà đầu tư bắt đầu xúc tiến các hoạt động tổ chức sản xuất kinh 

doanh của mình. Bên cạnh việc triển khai xây dựng nhà xưởng, đầu tư trang 

thiế bị, máy móc, hình thành bộ máy quản lý, tuyển dụng lao động, lập kế 

hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, các chủ đầu tư còn lo quan hệ 

với chính quyền địa phương, các đối tác kinh doanh để ký các hợp đồng kinh 

tế. Qúa trình xúc tiến đầu tư là quá trình bận rộn nhất, phức tạp nhất, nó quyết 

định sự thành bại của hoạt động đầu tư. Tuy bận rộn, phức tạp nhưng việc xúc 

tiến đầu tư không thể diễn ra mà không tuân thủ pháp luật và các qui định của 

nước sở tại. Trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI, nếu 

chúng ta luôn nghiên cứu các điều kiện cụ thể để ban hành các qui định sửa 

đổi, tạo thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp đạt 

hiệu quả cao thì chắc chắn nguồn vốn FDI không thể không có mức tăng 

trưởng đáng kể. 

Môi trường quốc tế. Thực tế đL chứng minh, những vấn đề quốc tế hay 

những yếu tố kinh tế chính trị quan trọng vượt ra khỏi biên giới có tác động rất 

lớn tới môi trường đầu tư của một quốc gia. Mối quan hệ giữa các Chính phủ 

có tác động mạnh đến môi trường đầu tư, khi mối quan hệ là đối kháng thì sự 

mâu thuẫn giữa hai Chính phủ sẽ có thể hoàn toàn phá huỷ các mối quan hệ 

kinh tế giữa hai nước. Nếu mối quan hệ chính trị song phương được cải thiện, 

sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp trong kinh doanh. Các tổ chức quốc tế cũng đóng vai trò 

quan trọng trong sự phát triển và vận dụng các chính sách biểu lộ các nguyện 
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vọng chính trị của các quốc gia thành viên. Hệ thống luật pháp quốc tế, những 

hiệp định và thoả thuận được các quốc gia tuân thủ có ảnh hưởng sâu rộng đến 

hoạt động đầu tư, thương mại, kinh doanh quốc tế, có thể không ảnh hưởng 

trực tiếp đến từng doanh nghiệp từng nhà đầu tư riêng lẻ, nhưng lại có ảnh 

hưởng gián tiếp thông qua việc tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh quốc 

tế ổn định và thuận lợi. Những cam kết bảo đảm cho các nhà đầu tư không bị 

tước đoạt (sung công), quyền chuyển ngoại hối, quyền sở hữu trí tuệ,... 

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế có ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư đang 

hoạt động trên thị trường quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra theo 

nhiều hình thức khác nhau, nhưng tập trung chủ yếu vào hợp tác kinh tế được 

thiết lập để mang lại sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau nhiều hơn giữa các quốc 

gia. Tổ chức đơn giản nhất là hiệp định thương mại ưu đLi, các quốc gia thành 

viên giảm các hạn chế thương mại với nhau nhưng vẫn duy trì hàng rào với 

hàng nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của hiệp định. Khu vực 

mậu dịch tự do và liên minh thuế quan có những đặc điểm hạn chế như hàng 

rào thương mại cho các thành viên và duy trì các hạn chế thương mại của riêng 

họ đối với hàng hoá nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên. Thị 

trường chung được hình thành khi liên minh thuế quan được mở rộng, bao 

gồm việc bLi bỏ các hạn chế đối việc di chuyển lao động và tư bản giữa các 

thành viên, ngoài ra còn có các liên minh tiền tệ, liên minh kinh tế... Nói 

chung, các hình thức hội nhập kinh tế thường nhằm đưa ra sự thoả thuận và 

thống nhất để giảm bớt các hàng rào thương mại giữa các nước thành viên. 

 Như vậy có thể thấy rằng môi trường đầu tư có vai trò rất quan trọng tới 

sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ quyết định bỏ 

vốn đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư kinh doanh nếu như họ tìm được một môi 

trường đầu tư tốt. Khi thu hút được vốn đầu tư, các chính phủ nước sở tại sẽ 

giải quyết được nhiều vấn đề liên quan tới tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Chính vì vậy, hoàn thiện môi trường đầu tư luôn là nhiệm vụ trọng tâm của  

chính phủ các quốc gia, trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế. 
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1.3 Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI  

Nghiên cứu tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước 

trong khu vực mấy thập kỷ qua ta thấy ở mỗi nước đều có những mặt thành 

công và những mặt còn hạn chế. Có thể đưa ra nhận định rằng: Kết quả thu hút 

FDI khác nhau ở mỗi nước phần nào là do sự khác biệt về cơ chế, chính sách 

gây nên. Là nước đi sau so với nhiều nước khác trong khu vực về việc kêu gọi 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm 

của các nước đi trước và đL thành công (nhất là các NIEs châu á) trên lĩnh vực 

hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút FDI đạt hiệu quả cao, thúc đẩy 

nền kinh tế tăng trưởng mạnh. 

1.3.1. Kinh nghiệm Trung Quốc. 

Trung Quốc được coi là nước thành công nhất trong việc thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài trong những năm vừa qua. Chính sách cơ bản mà Trung 

Quốc sử dụng để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài là chính sách thuế. Đối 

với các địa bàn khác nhau, các hình thức đầu tư khác nhau, Trung Quốc ban 

hành các sắc thuế khác nhau. Cụ thể như:  

Các xí nghiệp sản xuất có thời gian hoạt động hơn 10 năm tại khu công 

nghệ cao được hưởng chính sách ưu đLi như sau: 2 năm miễn thuế sau năm 

đầu tiên có lLi, và 3 năm giảm thuế 50% từ năm thứ ba đến năm thứ năm. Các 

xí nghiệp công nghệ cao có thể được hưởng 3 năm giảm thuế tiếp theo từ năm 

thứ sáu đến năm thư tám với tỷ lệ giảm là 10%. Thuế doanh thu trong những 

năm còn lại là 15%. Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 70% sản 

lượng sản phẩm xuất khẩu trong một năm sẽ được giảm thuế doanh thu còn 

10% trong năm đó.   

Tại 14 thành phố ven biển, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được 

giảm thuế lợi tức 10% so với các khu vực khác. Các liên doanh đầu tư 10 năm 

trở lên được miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi có lLi và giảm 50% thuế cho 3 

năm tiếp theo. Nếu liên doanh đầu tư vào vùng khó khăn sẽ được giảm tiếp từ 

15 đến 30% trong vòng 10 năm. Nếu liên doanh có sản phẩm xuất khẩu trên 
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70% được giảm 50% thuế hàng năm. Nếu doanh nghiệp áp dụng công nghệ 

tiên tiến được giảm tiếp 50% trong 3 năm so với các doanh nghiệp cùng loại 

nhưng không áp dụng công nghệ cao. Nếu thời gian đầu tư vào 14 thành phố 

ven biển trên 10 năm thì được miễn thuế 2 năm và được giảm thuế 3 năm tiếp 

theo [30]. 

Nghiên cứu quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút vốn ĐTNN 

của Trung Quốc cho thấy: Vào tháng 7/1979, Luật hợp tác đầu tư giữa Trung 

Quốc với nước ngoài (gọi tắt là Luật doanh nghiệp liên doanh) được thông 

qua, đL đánh dấu một giai đoạn chuyển hướng cơ bản từ chính sách đóng cửa 

sang thực hiện cải cách, mở cửa nền kinh tế và đồng thời chính thức đặt nền 

móng cho quá trình hình thành khuôn khổ pháp lý đối với FDI ở Trung Quốc. 

Kể từ khi bắt đầu mở cửa đến giữa thập kỷ 80, tổng số vốn ĐTNN vào Trung 

Quốc tăng không đáng kể (do giai đoạn này mang tính chất thử nghiệm). Chỉ 

sau năm 1986, nhờ quy định khuyến khích đầu tư được ban hành (Luật doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài được thông qua, quy định về khuyến khích đầu 

tư nước ngoài với 22 điều khoản) và thủ tục thẩm định liên doanh được đơn 

giản hoá dần dần,... nên tổng vốn ĐTNN vào Trung Quốc tăng nhanh. Vốn 

ĐTNN đăng ký giữa thập kỷ 80 đến năm 1990 tăng bình quân 46%/năm, đặc 

biệt trong 3 năm 1991 - 1993 đạt tốc độ tăng trưởng rất cao, với tổng số là 

182.593 triệu USD. 

Vào năm 1991, Luật thuế thu nhập thống nhất đối với các doanh nghiệp 

FDI được thông qua, chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với các hình 

thức FDI khác nhau. Vào cuối năm 1992, Trung Quốc chính thức công bố 

chiến lược xây dựng nền kinh tế thị trường xL hội chủ nghĩa và bắt đầu khuôn 

khổ pháp lý thống nhất. Chính sách mới cho phép các công ty nước ngoài đầu 

tư vào các lĩnh vực trước đây còn bị cấm hoặc hạn chế như: Dịch vụ bán lẻ, bất 

động sản, vận tải, tài chính ngân hàng và được thành lập các công ty cổ phần. 

Từ năm 1993, một loạt các luật và quy định mới được thông qua, trong đó phải 

kể đến Luật Bản quyền, Quy định về bảo vệ phần mềm, Luật Phát minh sáng 

chế sửa đổi, Luật NhLn hiệu, Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Luật Ngân 
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hàng và Quy định về kiểm soát ngoại hối. Việc ban hành các văn bản pháp 

luật này thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm đạt được sự tương đồng giữa 

khuôn khổ pháp lý đối với môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước với   

các chuẩn mực quốc tế [81].   

Do việc thiết lập mối liên hệ với các nhà thương mại và đầu tư nước ngoài 

có thể gặp khó khăn, nên các nhà đầu tư rất cần đến sự hỗ trợ của chính phủ. 

Trung Quốc đL triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, Uỷ ban xúc 

tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) là tổ chức xúc tiến thương mại 

lớn nhất hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Quốc vụ viện. Hiện CCPIT 

đảm nhiệm hoạt động xúc tiến thương mại của Trung Quốc với nước ngoài, là 

đầu mối giao dịch và quảng bá để các nhà ĐTNN tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội 

đầu tư, triển khai các hoạt động dịch vụ ở Trung Quốc. Đồng thời Trung Quốc 

rất chú trọng thực hiện chính sách tạo lập năng lực công nghệ thông qua nhập 

khẩu công nghệ. Để quản lý hoạt động nhập khẩu công nghệ, Trung Quốc đL 

ban hành một số văn bản pháp lý quan trọng, cụ thể là ban hành Luật Hợp 

đồng nhập khẩu công nghệ (1/1988), quy định hướng dẫn định hướng đầu tư 

nước ngoài (6/1995 có hiệu lực từ tháng 10/1996), Danh mục hướng dẫn đầu 

tư nước ngoài trong các ngành công nghiệp (10/1996). 

Chính sách tăng cường thu hút FDI đóng vai trò hết sức quan trọng trong 

việc hình thành năng lực công nghệ của Trung Quốc. Do phần lớn FDI tập 

trung vào các ngành công nghiệp chế tạo và sản lượng công nghiệp của các 

doanh nghiệp FDI ngày càng tăng nên quy mô nhập khẩu máy móc thiết bị 

của các doanh nghiệp FDI ngày càng mở rộng. Trong giai đoạn 1987-1995, 

các doanh nghiệp có vốn FDI nhập khẩu máy móc, thiết bị nhiều gấp đôi so 

với các doanh nghiệp trong nước. Nhập khẩu máy móc thiết bị là một trong 

những nhân tố quan trọng có tác dụng thúc đẩy tiến bộ công nghệ “tàng ẩn”, 

nên các doanh nghiệp có vốn FDI đL góp phần đáng kể vào việc nâng cao trình 

độ công nghệ của các ngành công nghiệp Trung Quốc. Với nhiều cơ chế, 

chính sách ưu đLi và gia tăng kinh phí giành cho hoạt động nghiên cứu phát 

triển công nghệ cao, công nghệ tiên tiến cùng với việc tăng cường thu hút FDI, 
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trong thời gian qua Trung Quốc đL đạt được những kết quả khả quan trong 

việc thúc đẩy công cuộc đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 

Để đào tạo nhân tài cho đất nước và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng cho 

nhu cầu sử dụng công nghệ cao, kể từ năm 1978 Trung Quốc đL thực hiện 

nhiều biện pháp cải cách giáo dục thuộc tất cả các cấp, cử người ra nước ngoài 

học tập, nên tính đến năm 1990 đL có khoảng 28 vạn lượt người được đào tạo ở 

nước ngoài [81], năm 1998 số người được đào tạo tại các nước OECD là 

86.000 người, năm 2001 là 124.000 người. Hiện tại số lượng sinh viên học ở 

Mỹ là 54.000 người, trong vòng 10 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, 

Mỹ đL đào tạo cho Trung Quốc hơn 100 ngàn sinh viên. Trung Quốc đL mở 

nhiều trường đào tạo cán bộ có chức năng chuyên biệt trong các lĩnh vực ngoại 

ngữ, kế toán và kiểm toán để dáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp FDI. 

Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những ưu tiên của Trung Quốc nhằm 

tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, những tỉnh ở Trung 

Quốc có cơ sở hạ tầng tốt và mạng lưới vận chuyển hàng hoá tới thị trường 

nước ngoài thuận tiện thường thu hút được nhiều FDI (đó là các tỉnh duyên hải 

phía Đông Nam Trung Quốc). Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng của Trung 

Quốc đL đạt được những thành tựu to lớn, trong giai đoạn 2001-2005, Trung 

Quốc đL xây dựng 350.000 km đường bộ, trong đó có 24.000 km đường cao 

tốc, 126 sân bay dân dụng và 1.143 tuyến bay trong và ngoài nước (đứng thứ 6 

trên thế giới về phát triển hàng không dân dụng). Đến hết năm 2003 Trung 

Quốc có 271,6 triệu điện thoại cố định, 271 triệu người sử dụng điện thoại di 

động và 79,5 triệu thuê bao. 

Chính sách định hướng theo vùng mục tiêu của Trung Quốc gắn liền với 

chính sách thu hút FDI. Trong năm 1979, Trung Quốc đL thành lập 4 đặc khu 

kinh tế là Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu (thuộc tỉnh Quảng Đông), Hạ Môn 

(thuộc tỉnh Phúc Kiến). Mục tiêu chủ yếu của việc thành lập các đặc khu kinh 

tế là thử nghiệm cải cách trong phạm vi hẹp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu 

tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư định hướng xuất khẩu, tiếp nhận công nghệ và 

kỹ năng quản lý của nước ngoài, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động 
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trong môi trường chính sách định hướng theo thị trường, nếu thử nghiệm thành 

công thì sẽ được nhân rộng ra phạm vi toàn quốc. Vào năm 1988, đảo Hải 

Nam được công nhận là một tỉnh và trở thành đặc khu kinh tế lớn nhất của 

Trung Quốc. Ngoài việc được hưởng những ưu đLi về thuế tương tự như ở các 

đặc khu thuộc 14 thành phố mở cửa, các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Nam 

còn có thể nhận thêm nhiều ưu đLi về thuế khác. Cụ thể là các doanh nghiệp 

có dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (như cảng biển, sân bay, đường bộ, 

đường sắt, nhà máy điện) được hưởng mức ưu đLi về thuế cao hơn. Các doanh 

nghiệp định hướng xuất khẩu (xuất khẩu từ 70% sản lượng sản phẩm trở lên) 

và các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao được tiếp tục hưởng mức giảm 

10% thuế thu nhập sau khi thời hạn giảm thuế 3 năm kết thúc [82]. 

Cuộc khủng hoảng tài chính Châu á diễn ra vào cuối năm 1997 đầu năm 

1998 đL có tác động xấu đến toàn bộ kinh tế Châu á. Dù có tiềm lực khá 

mạnh, kinh tế Trung Quốc không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng 

hoảng này. Trước tình hình đó, tháng 1/1998 Trung Quốc đL thực hiện miễn 

thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các thiết bị sản xuất nhập khẩu và 

đưa ra một loạt danh mục các ngành dành cho ĐTNN. Ngoài ra Trung Quốc 

còn giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở những khu 

vực kém phát triển. Tháng 3/1999, Trung Quốc cho phép mở cửa thêm một số 

lĩnh vực mà trước đây người nước ngoài không được đầu tư như viễn thông, 

bảo hiểm. Cấm hoàn toàn các hoạt động thanh tra trái phép, thu lệ phí không 

hợp pháp, áp đặt thuế và xử phạt vô cớ... Sau hàng loạt các nỗ lực của chính 

phủ Trung Quốc trong việc hoàn thiện cơ chế và môi trường đầu tư, hoạt động 

thu hút đầu tư nước ngoài có dấu hiệu phục hồi trở lại, năm 2000 đạt 42 tỷ 

USD, năm 2001 đạt 46,6 tỷ USD. 

Để phù hợp với quy định của WTO, Trung Quốc ban hành văn bản hướng 

dẫn ĐTNN, trong đó có nhiều quy định cho phép tự do đầu tư vào các lĩnh vực 

dịch vụ, hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, ngoại thương, du lịch, 

truyền thông, vận tải, các dịch vụ về kế toán và pháp lý là những dịch vụ trước 

đây bị hạn chế. Danh mục các ngành nghề nhà nước khuyến khích đầu tư đL 



 

51 

được mở rộng từ 168 lên 262 ngành nghề, riêng Bắc Kinh đL mở cửa hoàn toàn 

cho phép tất cả các thành phần kinh tế được đầu tư vào 265 lĩnh vực khác 

nhau. Trong khi đó, danh mục các ngành nghề nhà nước hạn chế đầu tư nước 

ngoài giảm từ 112 xuống còn 75 ngành nghề, những dự án nằm trong danh 

mục ngành nghề bị hạn chế đầu tư nước ngoài mà có khả năng đạt doanh thu 

xuất khẩu từ 70% tổng doanh thu trở lên được cấp phép đầu tư. Theo Quy định 

sửa đổi có hiệu lực từ tháng 1/2005 các dự án đầu tư nước ngoài thuộc diện 

khuyến khích được miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT đối với thiết bị máy 

móc nhập khẩu. Có thể nói chính sách định hướng thu hút FDI vào các ngành 

xuất khẩu, các ngành công nghệ mới - công nghệ cao cộng với các chính sách 

khuyến khích đầu tư nước ngoài khác ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với 

các nhà ĐTNN, nên đL giúp Trung Quốc thu hút được một lượng rất lớn vốn 

FDI, nhờ đó đL góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển 

dịch mạnh mẽ nền kinh tế của Trung Quốc từ năm 1990 trở lại đây. 

Về tổng quát, ta có thể nhận định rằng: Qua ba lần Trung Quốc sửa đổi, 

hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI thì lần sau bao giờ cũng 

cởi mở, thông thoáng hơn lần trước, nhờ đó lượng vốn FDI Trung Quốc thu 

hút được cũng tăng lên rõ rệt sau mỗi lần hoàn thiện. Sau khi có luật đầu tư, 

giai đoạn từ 1979 - 1991 được coi là giai đoạn thử nghiệm, lượng FDI thu hút 

được ở giai đoạn này không nhiều, quy mô dự án nhỏ (bình quân mỗi năm đạt 

2,5 tỷ USD, trong khi vay nợ bên ngoài gần 10 tỷ USD mỗi năm). Giai đoạn 

1992 - 2000, nhờ điều chỉnh lại một số ưu đLi đầu tư, bình quân mỗi năm thu 

hút được 35,92 tỷ USD gấp 17 lần so với giai đoạn trước. Từ 2001 đến nay, 

(nhất là sau khi gia nhập WTO tháng 11/2001), Trung Quốc đL tiến hành một 

loạt cải cách mở cửa phù hợp với thông lệ quốc tế, nhờ đó một khối lượng 

khổng lồ vốn FDI đL được thu hút (trung bình mỗi năm đạt 56,2 tỷ USD gấp 

1,72 lần giai đoạn trước đó) [81]. 

 Khi gia nhập WTO, chính phủ Trung Quốc đL công bố một bản danh 

sách mới bao gồm 371 lĩnh vực cho phép triển khai các dự án đầu tư nước 

ngoài, đồng thời Hội đồng nhà nước cũng phê chuẩn Luật Đầu tư đL được sửa 
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đổi (có hiệu lực từ 1/4/2001). Các sự kiện này đL mở ra một tương lai sáng sủa 

cho việc thu hút FDI của Trung Quốc, kết quả năm 2003 Trung Quốc đL thu 

hút   được 57,42 tỷ USD , năm 2004 thu hút được 59 tỷ USD FDI. Như vậy là 

hai năm liên tiếp Trung Quốc đL vượt Hoa Kỳ để trở thành nước đứng đầu thế 

giới về thu hút FDI. Tính đến hết năm 2004 tổng vốn FDI vào Trung Quốc qua 

các thời kỳ đL lên tới con số 943,6 tỷ USD. Qua các số liệu dẫn trên có thể 

thấy, sau mỗi lần hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI, Trung Quốc lại 

đạt được kết quả to lớn hơn trong việc thu hút vốn FDI và nhờ đó đL thúc đẩy 

được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.    

1.3.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 

Lộ trình để thu hút đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc có những điểm khác 

biệt so với những nước khác trong khu vực trước đây, do hậu quả chiến tranh 

để lại, nên nền kinh tế của Hàn Quốc nghèo nàn và lạc hậu. Để thu hút đầu tư 

nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc chủ trương trước hết tập trung phát triển cơ 

sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay tín dụng quốc tế. Hạ tầng cơ sở không đơn 

thuần chỉ là các dịch vụ công cộng, giao thông, điện, nước, khu chế xuất tập 

trung mà còn là ngân hàng, các cơ sở dành cho hoạt động tài chính và khách 

sạn (vốn đầu tư cho lĩnh vực này bằng 2/3 số vốn dành cho công nghiệp). Tuy 

nhiên, nợ quốc tế của Hàn Quốc khác hoàn toàn với trường hợp nợ khó trả 

hoặc không thể trả được của một số nước đang phát triển khác. Mặc dù đến  

năm 1994 Hàn Quốc nợ nước ngoài tới 54,2 tỷ USD, nhưng họ hoàn toàn 

không lo ngại về khả năng thanh toán. Nhờ sản xuất phát triển, năm 1994 Hàn 

Quốc có khả năng xuất khẩu 92,3 tỷ USD, thâm hụt cán cân thương mại và 

giao dịch quốc tế không lớn (chỉ 4,8 tỷ USD), dự trữ ngoại tệ đạt 22,3 tỷ USD. 

Theo nhận định của các nhà kinh tế, Hàn Quốc là nước điển hình thành công 

trong việc sử dụng vay tín dụng quốc tế cho phát triển [40]. Điều đó chứng tỏ: 

Bản thân nợ nước ngoài không phải là vấn đề đáng lo ngại, điều quan trọng là 

sử dụng vốn vay như thế nào để có khả năng trả được nợ và tăng trưởng kinh 

tế nhanh. 
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Kinh nghiệm của Hàn quốc về quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thu hút FDI. Do là một quốc gia ít tài nguyên, nên Chính phủ Hàn quốc không 

chú trọng thu hút ĐTNN vào các lĩnh vực khai thác tài nguyên, sơ chế sản 

phẩm. Trước những năm 80, các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với 

đầu tư nước ngoài là tương đối khắt khe, họ không muốn để các doanh nghiệp 

trong nước phải cạnh tranh với các doanh nghiệp có vốn FDI. Do đó, tổng vốn 

FDI vào Hàn Quốc từ năm 1962 đến 1966 chỉ là 47,6 triệu USD, từ năm 1967 

đến 1976 là 1.120,9 triệu USD. Trước tình hình này, năm 1980, Chính phủ 

Hàn Quốc sửa đổi lại Luật Đầu tư theo hướng mở rộng hơn đối với đầu tư nước 

ngoài. Cụ thể: Cho phép nhà ĐTNN được tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn, cho 

phép họ tham gia góp vốn vào liên doanh với tỷ lệ cao hơn, cho phép doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực trước đây bị cấm. 

Nhờ biện pháp này, không những số dự án đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc 

tăng cao, mà quy mô của dự án cũng được mở rộng. Kết quả thu được là tổng 

vốn FDI đầu tư vào Hàn Quốc giai đoạn 1997 đến 1986 đạt 4.323 triệu USD, 

giai đoạn 1987 đến 1991 đạt 7.967,1 triệu USD.  

Nhằm khắc phục những hậu quả do tác động của khủng hoảng tài chính 

và tiền tệ trong khu vực gây ra, Chính phủ Hàn Quốc chủ trương tăng cường 

khuyến khích hơn nữa đầu tư nước ngoài để ổn định và thúc đẩy kinh tế phát 

triển. Thực hiện chủ trương này, Chính phủ Hàn Quốc đL tiến hành sửa đổi 

"Luật đầu tư" theo hướng cho phép các nhà đầu tư nước ngoài hưởng nhiều ưu 

đLi hơn và được mở rộng phạm vi đầu tư của mình trên nhiều địa bàn cũng như 

nhiều lĩnh vực. Cụ thể tháng 11/1998, Chính phủ Hàn Quốc đL ban hành Luật 

xúc tiến đầu tư nước ngoài mới. So với luật cũ, luật mới đL có sự thay đổi về 

quan điểm, đó là chuyển từ việc Nhà nước điều tiết và kiểm soát sang thúc đẩy 

và hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo luật này, thì trong 1.148 ngành 

nghề của nền kinh tế, Hàn Quốc chỉ đóng cửa 13 ngành và hạn chế 18 ngành 

đối với ĐTNN, dành cho các nhà ĐTNN quy chế đLi ngộ quốc gia trong việc 

thành lập và kinh doanh tại Hàn Quốc, đơn giản hoá thủ tục đầu tư (thay chế 

độ cấp phép bằng chế độ thông báo và đăng ký đầu tư). Luật mới cũng quy 
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định áp dụng chế độ giao dịch ngoại hối tự do kể từ 1/4/1999, từng bước thực 

hiện mở cửa đối với thị trường đất đai và bất động sản. Các chính sách ưu đLi 

được ban hành cụ thể như sau [23]: 

- Bỏ thuế đăng ký và thuế trước bạ trong các trường hợp sau: 

+ Diện tích đất đầu tiên cần cho xây dựng nhà máy của doanh nghiệp và 

5 năm sau khi mua đất. 

+ Thuế đánh vào nhà hay các toà nhà xây trước khi mua đất lần đầu. 

+ Đối với đất do các doanh nghiệp ở các thành phố khác mua và được sử 

dụng để tiếp tục kinh doanh. 

- Bỏ thuế sở hữu và giảm thuế đất chung cho xây dựng nhà máy.  

+ Nhà: Giảm 50% thuế (trong vòng 5 năm kể từ ngày xây dựng) 

+ Đất: Giảm 50% thuế (trong vòng 5 năm kể từ khi mua đất ) 

- Đơn giản hoá hoá thủ tục xây dựng nhà máy 

- Giảm điều chỉnh tỷ lệ nhà xưởng tiêu chuẩn của các công ty vừa và nhỏ, 

đồng thời mở rộng thời hạn hoàn thành. 

- Miễn trừ tiền điện bắt buộc cho các công ty sản xuất. 

- Giảm nhẹ thể chế đối với các đề án xây dựng trong khu vực đất trống. 

- Rút ngắn thời gian cấp bản quyền. 

- Cải tiến hệ thống về yêu cầu phí đào tạo. 

Kết quả, chỉ tính riêng năm 2002 Hàn Quốc đL thu hút được lượng vốn 

FDI là 1.972 triệu USD, tổng vốn FDI đầu tư vào Hàn Quốc tính đến hết năm 

2002 là 43,7 tỷ USD và đến hết năm 2004 là 56,7 tỷ USD [34]. 

1.3.4.  Kinh nghiệm các nước ASEAN. 

Số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN giai đoạn 81 - 

90, giai đoạn mà đầu tư nước ngoài ồ ạt chảy vào khu vực này cho thấy tầm 

quan trọng của FDI đối với tăng trưởng kinh tế. ở giai đoạn này, trong khi 

kinh tế thế giới nói chung lâm vào suy thoái thì tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng 

năm của ASEAN cũng vẫn khá cao. Cụ thể là tốc độ tăng GDP bình quân hàng 

năm của 5 nước ASEAN là trên 6% (riêng Philippines tỷ lệ tăng trung bình chỉ 

đạt 3,8%/năm) [39]. Trong nội bộ các nước ASEAN, nước nào có tốc độ gia 
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tăng FDI lớn hơn, nước đó đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn. Chứng minh 

cho nhận định này là ví dụ sau: Năm 1950, Philippines có nền kinh tế phát 

triển cao hơn cả Singapore, Malaysia, Thailand nhưng đến giai đoạn 1980 - 

1990 nền kinh tế Philippines tụt xuồng hàng thứ 5 trong 6 nước của khối 

ASEAN. Nguyên nhân của sự tụt hậu chính là do thiếu kinh nghiệm quản lý 

kinh tế, mất ổn định về chính trị, dẫn đến lượng FDI thu hút được là rất thấp. 

Sau nhiều năm tăng trưởng với tốc độ rất cao (gấp đôi so với mặt bằng thế 

giới), thì kinh tế các nước ASEAN có dấu hiệu chững lại và xuống dốc do ảnh 

hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực gây ra. Từ năm 2000 đến nay, 

các nước ASEAN có những điều chỉnh để nền kinh tế của mình tăng trưởng ổn 

định hơn so với thập kỷ trước. Họ đL tích cực tiến hành cải cách kinh tế, chú 

trọng thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn FDI. Kết quả là nguồn vốn FDI 

mà khu vực này thu được trung bình hàng năm tăng 21%.  

Nhờ hoạt động đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh, trong những năm qua 

xuất nhập khẩu của các nước ASEAN đL có những bước tiến đáng kể. Hàng 

hoá của ASEAN đL tiếp cận được thị trường khu vực và thế giới, ngày càng 

tăng cao cả về số lượng, chất lượng, cũng như về chủng loại. Với việc sử dụng 

công nghệ tiên tiến hơn cùng với nguồn lao động rẻ, các nước ASEAN đL sản 

xuất ra các mặt hàng đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới cả về chất 

lượng lẫn giá cả. Tỷ trọng hàng công nghiệp của các nước trong khối tăng cao 

so với tổng số hàng hoá xuất khẩu. Có thể nói sự phát triển kinh tế của các 

quốc gia thuộc khối ASEAN trong thời gian qua là nhờ có đóng góp to lớn của 

các công ty nước ngoài thông qua hoạt động đầu tư của họ. Nếu như theo dự 

báo tình hình thương mại thế giới sẽ trở nên sôi động hơn trong những năm 

tới, thì ở các nước ASEAN nó đL thực sự sôi động trong thời gian qua rồi. Các 

số liệu sau đây sẽ chứng minh cho nhận định này: Tốc độ gia tăng xuất khẩu 

của nhiều nước thuộc khối ASEAN trong thời gian qua là rất cao. Malaysia 

tăng trung bình hàng năm 18% trong giai đoạn 1990 - 1996, Philippines tăng 

17% còn Thailand cũng tăng 16% trung bình mỗi năm trong cùng kỳ [39].  
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• Xét về kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI của các nước 

ASEAN điển hình là Singapore và Thái Lan cho thấy:  

- Singapore: Chính phủ nước này áp dụng hệ thống thuế quan ưu đLi đối 

với đầu tư nước ngoài. Miễn hoặc giảm thuế thu nhập, thuế công ty, thuế tài 

sản cho những nhà đầu tư nước ngoài nếu họ tham gia những dự án có khả 

năng cải thiện cán cân thanh toán, những dự án đòi hỏi kỹ thuật chính xác cao 

hoặc đòi hỏi khối lượng vốn lớn, những dự án được xem như là cơ bản đối với 

nền kinh tế quốc dân hoặc tư bản địa phương khó có thể đảm nhận được. 

Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được quyền lựa chọn lĩnh vực kinh 

doanh và miễn 100% thuế trong vòng 5 năm kể từ khi triển khai dự án, định 

giá thấp đối với tư liệu sản xuất và tài sản cố định của các doanh nghiệp mới. 

Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu 

hoặc tư liệu sản xuất trong những ngành nằm trong diện ưu tiên của nhà nước. 

Thuế kinh doanh có thể được giảm nếu các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu 

đầu tư lượng vốn lớn và sử dụng kỹ thuật cao. Miễn thuế 100% đối với các 

khoản dự trữ mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký giữ lại để đổi mới thiết bị, sửa 

chữa máy móc và nâng cấp hệ thống giao thông vận tải [23].  

Ngoài ra, Chính phủ nước này đL cho phép thành lập khu công nghiệp 

Giurông với những quy chế của một đặc khu. Ban đầu thành lập khu công 

nghiệp này là nhằm thu hút vốn đầu tư vào các ngành sử dụng nhiều lao động 

địa phương, sau này chuyển hướng đầu tư vào một số ngành đòi hỏi sử dụng 

kỹ thuật cao (như sinh học hoặc sản xuất các sản phẩm phần mềm của máy 

tính điện tử). Có thể nói việc thành lập các khu công nghiệp (kiểu như 

Giurông) với những điều kiện ưu đLi dành cho các công ty hoạt động trong đó, 

nhằm khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, là việc làm cần thiết đối với bất 

kỳ nước chậm phát triển nào muốn thu hút vốn FDI để tiến hành sự nghiệp 

công nghiệp hoá. 

 - Thái Lan: Thái Lan là nước điển hình trong các nước ASEAN về việc 

công khai đưa ra các kế hoạch cụ thể cho toàn bộ nền kinh tế và luôn tiến hành 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI cho phù hợp với 
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từng giai đoạn phát triển. Cũng như nhiều nước ASEAN khác, Thái Lan coi 

trọng việc thu hút FDI để phát triển kinh tế đất nước. Thái Lan đL ban hành 

Luật Đầu tư nước ngoài vào năm 1970 và năm 1986 Luật này đL được sửa đổi, 

bổ sung, năm 1977 ban hành Luật Xúc tiến đầu tư và được sửa đổi, bổ sung 

vào năm 1991. Theo luật về xúc tiến đầu tư ban hành năm 1977, được sửa đổi 

và bổ sung năm 1991, chính phủ Thái Lan đảm bảo với các nhà ĐTNN sẽ 

không quốc hữu hoá các tư liệu sản xuất của họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 

đảm bảo cho họ được quyền cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp trong 

nước mới thành lập. Chính phủ Thái Lan không hạn chế đối với việc chuyển 

đổi ngoại tệ và chuyển lợi nhuận cũng như vốn đầu tư ra bên ngoài...Trung 

tâm dịch vụ đầu tư và các cơ quan xúc tiến đầu tư của Thai Lan có nhiệm vụ 

giới thiệu với các nhà ĐTNN nội dung chi tiết của luật về xúc tiến đầu tư (đặc 

biệt chú trọng nội dung về ưu tiên, ưu đLi). Ngoài ra các cơ quan này cũng tiến 

hành sưu tầm và phổ biến những thông tin liên quan đến ĐTNN dưới mọi hình 

thức và giám sát, giúp đỡ các doanh nghiệp có vốn FDI trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án. Năm 1997, để hạn chế những tác động tiêu cực của 

khủng hoảng kinh tế, chính phủ Thái Lan nới lỏng một số quy định hạn chế 

trước đây (ví dụ như huỷ bỏ quy định yêu cầu xuất khẩu 30% sản phẩm thì 

mới được hưởng chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, 

nới lỏng tiêu chuẩn liên doanh, cho phép cổ phần người nước ngoài tăng lên 

trong các doanh nghiệp liên doanh, xoá bỏ hàm lượng nội địa hoá bắt buộc đối 

với một số loại sản phẩm). Để nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư nước 

ngoài, chính phủ Thái Lan đL miễn thuế nhập khẩu thiết bị đối với 61 hoạt 

động (trước kia không miễn), miễn thuế lợi tức 8 năm đối với 19 ngành công 

nghiệp phụ trợ, miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu hoặc thuế lợi tức đối với một 

số dự án tại vùng 1 và 2 mà trước kia không được hưởng. Cũng với mục đích 

tăng cường hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, Thái Lan đL ký Hiệp 

định bảo hộ đầu tư với 21 nước, trong đó có Việt Nam (năm 2001), ký hiệp 

định tránh đánh thuế trùng với hơn 40 nước... Chính sách về bất động sản được 

sửa đổi với 3 điểm mới: thứ nhất, với các dự án có quy mô 1 triệu USD nhà 
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ĐTNN được sở hữu 1 rai đất (1600 m2), nhưng nếu trong 2 năm không sử 

dụng vào mục đích đầu tư sẽ bị đem bán; thứ hai, người nước ngoài được mua 

100% chung cư trong phạm vi Băng Kốc nhưng mặt bằng không quá 5 rai; thứ 

ba, cho phép người nước ngoài được thuê đất 99 năm thay vì 30 năm như trước 

đây. Nhờ việc hoàn thiện một loạt các chính sách ưu đLi nên các nhà ĐTNN đL 

quay trở lại đầu tư vào Thái Lan sau khi khủng hoảng kinh tế khu vực có dấu 

hiệu đL được khắc phục. 

Thái Lan đL tìm nhiều biện pháp để được hưởng quy chế tối huệ quốc của 

Mỹ, thông qua đó tạo sức hấp dẫn đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những 

số liệu sau đây cho thấy kết quả khả quan mà nỗ lực hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Thái Lan đL đạt được. Trong thời 

gian từ năm 1982 đến 1986, FDI vào Thái Lan đạt gần 4,5 tỷ USD. Nếu năm 

1986 Thái Lan chỉ thu hút được 925 triệu USD, thì sau khi thực hiện hàng loạt 

các chính sách mới (trong đó có việc sửa đổi Luật Đầu tư ban hành năm 1970) 

đL tạo nên làn sóng đầu từ nước ngoài ào ạt đổ vào, kết quả là năm 1988 Thái 

Lan đL thu hút được 6,2 tỷ USD vốn FDI. Từ năm 1987 đến năm 1994, tổng 

vốn FDI vào Thái Lan đạt trên 49 tỷ USD, giai đoạn 1995 đến 1999 là 21, 9 tỷ 

USD, trong giai đoạn này tuy bị ảnh hưởng nghiêm trọng của khủng hoảng 

kinh tế khu vực, nhưng nhờ chính phủ Thái Lan đL thi hành hàng loạt các cơ 

chế, chính sách hỗ trợ, đơn giản hoá các quy chế và thủ tục đầu tư, miễn, giảm 

thuế nhập khẩu nguyên liệu, ... nên các nhà đầu tư nước ngoài đL quay trở lại 

đầu tư vào Thái Lan, nhờ đó giai đoạn 2000 đến 2002 đL thu hút được 8,2 tỷ 

USD vốn FDI. Từ năm 2001 trở lại đây, do thực thi chính sách cơ cấu lại nền 

kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân nên xu hướng FDI đổ vào Thái Lan có 

những bước phục hồi và tăng trưởng nhanh [34].  

 Đối chiếu với những kinh nghiệm về hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 

hút FDI của một số nước trong khu vực, ta thấy trong giai đoạn vừa qua Việt 

Nam tuy đL có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhưng vẫn chưa đủ để 

tạo ra sức cạnh tranh tương xứng với các nước trong khu vực trên lĩnh vực thu 

hút FDI. Bởi vậy việc tiếp tục nghiên cứu, học tập và không ngừng hoàn thiện 
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cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam 

là một việc làm rất thiết thực. 

1.3.5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và Hà Nội trong việc hoàn 

thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

Những kinh nghiệm về hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút và 

sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI của một số nước trong khu vực được coi 

như tài sản quý đối với các nước đi sau, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do 

mỗi quốc gia có điều kiện tự nhiên cũng như hoàn cảnh kinh tế - xL hội khác 

nhau, nên việc áp dụng các kinh nghiệm cũng cần phải sáng tạo sao cho thích 

hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể ở nước mình. 

Qua nghiên cứu quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI của 

một số nước trong khu vực ở phần trên chúng ta có thể rút ra một số bài học 

kinh nghiệm sau cho Việt Nam:   

Thứ nhất: Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đL trở thành xu hướng 

chung của tất cả các quốc gia, do đó Việt Nam cần phải hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI theo hướng tự do hoá thương mại, mở rộng địa bàn 

cũng như các lĩnh vực cho phép ĐTNN hoạt động giống như Trung Quốc và 

Hàn Quốc đL làm. 

Thứ hai: Việt Nam là thành viên mới trong tổ chức thương mại thế giới 

(WTO). Để thể hiện được mình trong môi trường mới của WTO với kinh 

nghiệm của Trung Quốc, chúng ta cần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách 

sao cho phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Trước mắt cần tập trung 

nghiên cứu các qui định của WTO, để ban hành các chính sách thu hút FDI 

phù hợp với những yêu cầu của tổ chức này. 

Thứ ba: Để tạo được một môi trường đầu tư tương đồng với các nước 

trong khu vực. Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI theo 

hướng giảm dần và xoá bỏ rào cản thuế quan, phi thuế quan, ban hành các qui 

định cải cách bộ máy quản lý cũng như phương thức làm việc ở các lĩnh vực 

ngân hàng - tài chính - tiền tệ, thuế và đặc biệt là khu vực hành chính. 

Thứ tư: Việt Nam cần học tập kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan 

trong việc sử dụng những chính sách ưu đLi về thuế để khuyến khích các nhà 
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đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào sản xuất hàng xuất khẩu, đầu tư vào 

các địa bàn còn có nhiều khó khăn, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và đặc 

biệt khuyến khích họ sử dụng công nghệ tiên tiến. 

 Thứ năm, Riêng đối với Hà Nội, do có nhiều khả năng phát triển kinh tế 

trở thành trung tâm tài chính, dịch vụ thương mại và khoa học của quốc gia 

theo hướng của Singapore nên cần học tập kinh nghiệm của họ. Cụ thể là cần 

hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI theo hướng khuyến khích các nhà 

ĐTNN đầu tư vào lĩnh lĩnh vực tài chính, du lịch, dịch vụ thương mại và công 

nghệ cao.  

Tóm lại, Chương 1 của luận án đL trình bày những vấn đề liên quan đến 

cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

Qua những vấn đề được trình bày, phân tích trong chương 1 cho thấy: 

 Một là, ngày nay khi hầu hết các quốc gia đều phát triển nền kinh tế thị 

trường theo hướng thể chế thị trường mở cửa, bởi vậy các quốc gia có mối liên 

hệ chặt chẽ với nhau. Trong quá trình giao lưu kinh tế đối ngoại giữa các nước 

sẽ xuất hiện những va chạm do sự khác biệt về thể chế kinh tế gây nên. Để 

khắc phục những va chạm này, các nước buộc phải điều chỉnh thể chế thị 

trường quốc gia sao cho phù hợp với thông lệ của thể chế thị trường thế giới. 

Tiến trình quốc tế hóa thể chế kinh tế thị trường của các nước đang phát triển 

sẽ vận động theo hướng xoá bỏ các phân biệt đối xử, tự do hoá buôn bán, tạo 

lập môi trường đầu tư và kinh doanh thống nhất, nhằm mở rộng cửa tạo điều 

kiện thuận lợi cho dòng FDI chảy vào và hoạt động có hiệu quả. 

  Hai là, việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu 

hút FDI luôn là vấn đề cấp bách đối với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt 

là đối với những nước mới chuyển sang nền kinh tế thị trường. Nếu các chính 

sách kinh tế của một nước nào đó sai lệch với những tín hiệu mà thị trường 

phát ra, thì nước đó sẽ thất bại trong việc giành được những khoản đầu tư trực 

tiếp nước ngoài. Điều này chứng tỏ: Nếu các chính sách chỉ thể hiện ý chí của 

các chính phủ mà không quan tâm đến những qui luật khách quan của thị 
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trường và các thông lệ quốc tế, thì đáp lại nó sẽ là sự trừng phạt do chính cái 

lôgic của thị trường và ý chí của các tổ chức quốc tế. 

 Ba là, các nước đang phát triển muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách 

với các nước công nghiệp tiên tiến thì phải thực thi sách lược "đi tắt, đón đầu", 

thông qua con đường hội nhập quốc tế. Một số nước công nghiệp mới trong 

khu vực Châu ¸ - Thái Bình Dương (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan...) 

nhờ biết khai thác các lợi thế của mình khi tham gia hội nhập đL đạt được tốc 

độ tăng trưởng kinh tế "chóng mặt" trong giai đoạn vừa qua. Theo đánh giá 

của nhiều chuyên gia kinh tế, các nước nói trên hoàn toàn có thể trở thành 

thành viên của các nước công nghiệp phát triển ngay trong nửa đầu của thế kỷ 

này. Học tập kinh nghiệm của các nước này, Việt Nam cần mở rộng cửa hơn 

nữa cho ĐTNN xâm nhập vào, để không những tận dụng nguồn vốn của họ mà 

còn du nhập công nghệ hiện đại cũng như phương thức quản lý tiên tiến của 

các công ty hàng đầu thế giới. Biểu hiện mở cửa không phải là sự hô hào mà 

chính là ở nội dung thông thoáng, hấp dẫn của hệ thống cơ chế, chính sách thu 

hút FDI. Việc gia nhập các tổ chức, các hiệp hội, các khối kinh tế và ký kết 

các hiệp định song phương, đa phương với nước ngoài cũng là thực thi đường 

lối mở cửa và thực hiện quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI.  
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Chương 2 

Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của 

nó đến kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở 

Hà Nội 

Nghiên cứu về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI của các 

nước cho thấy: Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, điều kiện phát 

triển kinh tế - xL hội khác nhau của mỗi nước sẽ dẫn đến những khác biệt về 

cơ chế, chính sách thu hút FDI. Trong một quốc gia cũng vậy, mỗi khu vực   

mỗi thành phố cũng có những cơ chế, chính sách thu hút FDI riêng phù hợp 

với đặc thù của mình trong từng giai đoạn cụ thể. Do vậy, để đánh giá về thực 

trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI và tác động của nó 

đến kết quả thu hút FDI ở Hà Nội, chúng ta cần phân tích những điều kiện, 

hoàn cảnh cụ thể của Hà Nội có ảnh hưởng đến việc hoàn thiện cơ chế, chính 

sách thu hút FDI.   

2.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của Hà 

Nội tác động tới quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

2.1.1. Các yếu tố về điều kiện tự nhiên của Hà Nội.  

Về địa lý, hành chính. Hà nội nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, 

tiếp giáp 5 tỉnh: Phía Bắc giáp Thái Nguyên; phía Đông giáp Bắc Ninh, Hưng 

Yên; phía Tây giáp Vĩnh Phúc; phía Nam, Tây Nam giáp Hà Tây.  

 Hà Nội bao gồm 14 quận và huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai 

Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Sóc Sơn, 

Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, gồm 8 Thị Trấn và 220 Phường, XL. 

Hà Nội có tổng diện tích tự nhiên là 92.097 ha, bằng 0,28% diện tích tự nhiên 

cả nước. Trong tổng số diện tích đất tự nhiên, diện tích sông hồ chiếm 5,96%, 

núi đá chiếm 0,13%. 

  Là thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam, nên Hà Nội đồng thời là "trung 

tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo 
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dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Hệ thống giao thông đang càng 

ngày càng được hoàn thiện đL giúp Hà Nội giao lưu dễ dàng với các địa 

phương khác trong cả nước. Hà nội có điều kiện thuận lợi để tiếp cận kịp thời 

các thông tin các thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới, để tham gia vào 

quá trình phân công lao động quốc tế và dễ dàng hoà nhập vào quá trình phát 

triển của tam giác phát triển kinh tế quốc tế.  

 Về địa hình. Địa hình Hà Nội có cấu trúc địa chất không phức tạp so với 

nhiều khu vực khác ở miền Bắc nước ta. Phần lớn diện tích của Hà Nội và 

vùng phụ cận là đồng bằng, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam theo hướng 

chung của địa hình miền Bắc, và cũng là theo hướng của dòng chảy sông 

Hồng. 

Phía Bắc Hà Nội là vùng đồi núi thấp, dLy Sóc Sơn với đỉnh cao nhất là 

Chân Chim có độ cao 462m. Phía Tây của Hà Nội và vùng phụ cận là dLy núi 

Ba Vì với đỉnh cao nhất là đỉnh Vua có độ cao 1270m, ngoài ra còn có các 

đỉnh Tản Viên 1227m, Ngọc Hoa 1131m[26]. Nội thành Hà Nội, phần lớn 

diện tích đất đai được đánh giá là không thuận lợi cho xây dựng do có hiện 

tượng tích nước ngầm, nước mặt, sụt lún, nứt đất, sạt lở, trôi trượt dọc sông, 

cấu tạo nền đất yếu,... Một số diện tích nội thành là vùng đất trũng, lầy thụt do 

quá trình đầm lầy hoá, do đó chi phí cho việc đầu tư xử lý hạ tầng cho các 

công trình kiến trúc là rất lớn. Vì lý do trên, Hà Nội được đánh giá là địa bàn 

không thuận lợi cho việc đầu tư vào các công trình có kiến trúc cao tầng. 

Sông Hồng là con sông lớn nhất chảy qua địa phận Hà Nội (trải dài 

khoảng 54km). Các nhánh sông của nó bên phía hữu ngạn gồm: Sông Nhuệ, 

sông Đáy, sông Tích, ở bên tả ngạn có sông Đuống. Phía đông bắc thành phố 

có các nhánh sông của sông Thái Bình như: Sông Công, sông Cà Lồ, sông Cà 

Lài, sông Cầu. Đặc điểm của các con sông chảy qua địa bàn Hà Nội là có độ 

dốc nhỏ và uốn khúc quanh co. Ngoài ra Hà Nội còn có một số sông nhỏ khác 

như: Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét. Về chất lượng, nước sông Hồng 

và sông Đuống tương đối tốt. Các sông chảy qua khu vực nội thành, có chất 

lượng nước kém do bị ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt và công nghiệp của 
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thành phố. Hà Nội có nguồn nước ngầm với trữ lượng lớn, đó là nguồn tài 

nguyên quý. Nguồn nước này luôn được bổ sung, chất lượng nói chung tốt và 

có tầng phủ bảo vệ chống ô nhiễm với tổng trữ lượng dự trữ khoảng 1-1,2 triệu 

m3 ngày. Ngoài ra Hà Nội còn có thể đưa nước về từ các nơi khác xung quanh 

như hồ Hoà Bình. Như vậy, nguồn nước của Hà Nội tương đối dồi dào, có thể 

đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế lâu dài và mở rộng các dự án đầu tư. 

Về khí hậu. Khí hậu Hà Nội mang đặc trưng của khí hậu vùng nhiệt đới 

gió mùa, với vị trí 20053’ đến 21023’ vĩ bắc và từ 105044’ đến 106002’ độ 

kinh đông có hai mùa chủ yếu trong năm (mùa nóng và mùa lạnh). 

 Nhiệt độ không khí trung bình năm của Hà Nội khá cao (240C). Chênh 

lệch nhiệt độ trung bình giữa các tháng trong năm lên tới 12,50C. Nhiệt độ tối 

đa có thể lên trên 400C nhưng ít khi xảy ra. Nhiệt độ không khí tối thiểu có thể 

xuống 5 - 70C, kéo dài 7 - 12 ngày [26], độ ẩm trung bình từ 80% đến 88%. 

Với sự thay đổi thời tiết theo hai mùa rõ rệt. Lượng mưa trung bình năm vào 

khoảng 1.250 - 1.870mm. Số ngày mưa trong năm là 140 ngày, phân bố không 

đều giữa 2 mùa.  

 Như vậy, có thể thấy điều kiện tự nhiên của Hà Nội rất thuận lợi cho đầu 

tư phát triển các ngành kinh tế nói chung, tuy nhiên nếu đầu tư phát triển các 

công trình cao tầng thì phải được khảo sát rất kỹ để hạn chế tốn kém khi xử lý 

địa tầng. 

 Về tài nguyên đất và khoáng sản. Hà Nội nằm ở trung tâm vùng Đồng 

bằng sông Hồng, tập trung các loại phù sa mới rất màu mỡ thích hợp với nhiều 

loại cây nhiệt đới. Nếu không tính sông, hồ và đất thổ cư thì còn lại chỉ có 

68.796 ha, chiếm 74,9% diện tích tự nhiên, trong đó còn 8.370 ha đất chưa sử 

dụng, nhìn chung tổng quỹ đất Hà Nội không lớn cần được tính toán sử dụng 

triệt để tiết kiệm.   

 Nhờ có vị trí cấu trúc đặc biệt (nơi quy tụ nhiều đới kiến tạo), nên khoáng 

sản của Hà Nội và các vùng phụ cận rất phong phú, đa dạng, nhưng trữ lượng 

không lớn. Tuy nhiên một số loại có thể đáp ứng một phần yêu cầu cho quá 
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trình phát triển một số ngành kinh tế ở thủ đô (như than đá, than nâu, sắt, 

đồng, đá vôi, nước khoáng,...).   

Với những đặc điểm về điều kiện tự nhiên như trên, trong quá trình hoàn 

thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI cần phát huy được những tiềm năng, 

thuận lợi sẵn có, đồng thời phải lường trước để khắc phục những hậu quả do 

điều kiện tự nhiên bất lợi của Hà Nội đem lại, qua đó có thể đánh giá: 

a) Thuận lợi:  

* Do có cơ sở hạ tầng tương đối tốt so với nhiều địa phương khác trong cả 

nước (hệ thống giao thông, điện, nước, ngân hàng, bưu điện,…), Hà nội là địa 

bàn có sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài vì hai lẽ sau: 

- Tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư do thuận lợi trong việc tạo ra các yếu 

tố cơ bản cho sản xuất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, lao động,… 

- Tiết kiệm được thời gian cho khâu chuẩn bị sản xuất, nhờ vậy tận dụng 

được thời cơ tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. 

* Là thủ đô, là đầu nLo chính trị, là trung tâm văn hoá, Hà nội có điều kiện 

để quảng bá rộng rLi hình ảnh của mình ra khu vực và thế giới nhằm thu hút sự 

chú ý của các nhà đầu tư. 

* Khí hậu tốt, nguồn nước dồi dào, sự mầu mỡ của đất đai, tài nguyên phong 

phú đa dạng là các yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm để có thể tổ chức sản 

xuất kinh doanh trên cả lĩnh vực công nghiệp lẫn chế biến. 

* Hệ thống sông ngòi khá dày đặc với nhiều danh lam thắng cảnh là điều 

kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. 

   b) Bất lợi: 

* Qũi đất eo hẹp vì vậy có nhiều hạn chế nếu muốn mở rộng xây dựng các 

khu chế xuất, khu công nghiệp, đặc biệt là khu công nghệ cao phục vụ cho 

việc thu hút đầu tư nước ngoài. 

* Kết cấu địa tầng khu vực nội thành không thuận lợi cho xây dựng, vì 

vậy các nhà đầu tư phải tốn kém nhiều khi tạo nền móng cho cơ sở sản xuất 

kinh doanh của mình, đặc biệt là những công trình cao tầng. 
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2.1.2. Các yếu tố về điều kiện kinh tế - xA hội của Hà Nội.   

Về dân số - lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Tính đến năm 2005 

thành phố có 3.182.700 người, chiếm 3,5% dân số cả nước. Mật độ dân số 

toàn thành phố 3.386 người/km2. Lực lượng lao động thường xuyên 1.336.396 

người, trong đó nữ 632.710 người, số người đL tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại 

học là 204.464 và trên đại học 4.570 người [22]. Như vậy Hà Nội có nguồn lao 

động khá dồi dào, lực lượng lao động trẻ, có trình độ khá cao, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo hiện nay đạt trên 40% (cao hơn so với mức chung của các tỉnh 

trong cả nước).   

Cơ cấu đào tạo nghề và sự phân bố sử dụng nguồn nhân lực hiện còn chưa 

cân đối giữa các khu vực, các thành phần kinh tế. Lao động qua đào tạo tập 

trung chủ yếu ở khu vực sản xuất công nghiệp, thành phần kinh tế quốc doanh 

và khu vực hành chính. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nông nghiệp và 

nông thôn ngoại thành chất lượng lao động còn thấp. Lực lượng lao động được 

đào tạo nghề chất lượng cao hiện còn thiếu. Hà Nội có mật độ dân số khá cao 

so với mức trung bình của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Tính chung 

toàn thành phố mật độ dân số là 3.386 người/km2 (năm 2004), trong khu vực 

nội thành là 10.910 người/km2, ngoại thành là 1.573 người/km2. Tốc độ tăng 

dân số nhanh lại phân bố không đều đang đặt ra những bức xúc trong giải 

quyết nhà ở, việc làm. Thêm vào đó, tình trạng số người gặp khó khăn, cơ nhỡ 

từ các địa phương khác đổ về, có xu hướng ngày một gia tăng, làm cho thành 

phố bị “quá tải” về nhiều mặt. 

Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật và trình độ công nghệ. Bước vào thời 

kỳ đổi mới với sự chuyển động của cả nước, thành phố Hà Nội đL có nhiều 

chuyển biến tích cực. Trong những năm 1987 - 1990, thành tựu kinh tế mà 

thành phố đL đạt được là: Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có 

nhiều tiến bộ, các ngành giầy, da, dệt, may, lắp ráp điện tử, vật liệu xây dựng, 

chế biến hàng xuất khẩu,... phát triển nhanh. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 

phần theo định hướng XHCN đL hình thành, nhờ đó đL khai thác được các 
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tiềm năng kinh tế của cả cộng đồng, qua đó năng lực sản xuất của xL hội được 

nâng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.  

Qua 20 năm đổi mới, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ tuy 

đL có bước chuyển biến khá hơn nhưng so với yêu cầu của quá trình chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế để bắt kịp với nhịp độ phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật 

và tốc độ đô thị hoá thì vẫn chưa đáp ứng được.  

Tuy chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, nhưng Hà Nội vẫn là nơi được đánh giá có tiềm lực khoa 

học - kỹ thuật mạnh nhất trong cả nước. 

 Các yếu tố lịch sử và truyền thống văn hoá. Qúa trình hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI vào Hà Nội, cũng chịu tác động không nhỏ của những 

yếu tố thuộc về lịch sử và truyền thống văn hoá. Tính đến nay, kinh thành 

Thăng Long đL có lịch sử gần 1.000 năm với nhiều nét văn hoá truyền thống 

khá đặc sắc. Nơi đây hội tụ nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng với những di 

tích lịch sử đặc sắc, có nhiều làng nghề nổi tiếng cả nước, người dân Hà Nội 

có truyền thống thanh lịch, hiếu khách. 

Yếu tố chính trị. Sự ổn định chính trị là một nhân tố có tác động mạnh tới 

phát triển kinh tế nói chung và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Hà 

Nội nói riêng. Trong khi trên thế giới đang bùng nổ các cuộc xung đột tôn 

giáo, sắc tộc, khủng bố,... thì Hà Nội vẫn là thành phố hoà bình, giữ vững trật 

tự kỷ cương, tiếp tục ổn định tăng trưởng kinh tế.   

Cũng như các yếu tố về điều kiện tự nhiên, các yếu tố về điều kiện kinh tế 

- xL hội của Hà nội, cũng tạo ra những thuận lợi và bất lợi cần được nghiên 

cứu và điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

   a ) Thuận lợi :  

* Với lực lượng lao động dồi dào (1.336.396 người đang ở độ tuổi lao 

động), trình độ học vấn cũng như chuyên môn khá cao, Hà Nội đủ tiềm năng 

cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài cả về số lượng lẫn chất lượng lao 

động mà họ yêu cầu.  
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* Được coi là thủ đô của hoà bình, Hà Nội luôn ổn định về chính trị, xL 

hội, đây là yếu tố rất quan trọng giúp các nhà đầu tư nước ngoài không phải lo 

ngại về những rủi ro gây thiệt hại lớn về kinh tế do các biến động xL hội tạo ra. 

* Có một lịch sử lâu đời, một nền văn hoá mang bản sắc riêng, Hà Nội là 

địa điểm rất được khách du lịch quan tâm, vì lẽ đó nó có sức hấp dẫn lớn đối 

với những ai muốn đầu tư vào lĩnh vực này. 

* So với nhiều địa phương trong cả nước, cơ sở vật chất kỹ thuật của Hà 

Nội tốt hơn, lực lượng lao động có chất lượng cao hơn, vì vậy Hà Nội có ưu 

thế hơn trong việc thu hút FDI vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đòi hỏi 

công nghệ cao. 

   b) Bất lợi: 

* Tốc độ tăng dân số nhanh, lại thêm dân từ các địa phương khác đổ về 

tìm việc làm kiếm sống, đặt thành phố vào tình trạng quá tải, dẫn đến môi 

trường sống và làm việc không đảm bảo (nhiều đường phố bị ngập lụt sau 

những trận mưa to, tình trạng tắc đường thường xuyên xẩy ra vào giờ cao 

điểm). Điều này cũng là một trong những e ngại của các nhà đầu tư. 

*Cơ sở hạ tầng của Hà Nội tuy có tốt hơn nhiều địa phương khác, song so 

với thủ đô của một số nước trong khu vực (thủ đô của Thái Lan, Singapore, 

Malaysia,...) vẫn còn thua kém, vì vậy khả năng cạnh tranh trong việc thu hút 

FDI bị hạn chế. 

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi và bất lợi do các yếu tố điều kiện tự 

nhiên và các yếu tố về điều kiện kinh tế  - xL hội  đặt ra cho việc thu hút FDI 

của Hà Nội, ta thấy việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách sao cho phù 

hợp với từng thời điểm, để các nhà ĐTNN và chính quyền thành phố đều cảm 

thấy hài lòng vì những lợi ích mà hai bên đạt được là một đòi hỏi cấp thiết. 

  

2.2. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 

ở Việt Nam. 

Thời gian qua hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI của Việt Nam đL 

được hoàn thiện dần từng bước. Tính rõ ràng, minh bạch của các quy định 
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được nâng cao, cơ chế vận hành đL được thay đổi phù hợp với nền kinh tế thị 

trường. Những việc làm trên thể hiện rõ đường lối phát triển kinh tế, cùng sự 

quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thực thi chính sách mở 

cửa từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. 

2.2.1. Sự thay đổi quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đầu tư 

trực tiếp nước ngoài.  

Ngày 15-12-1986 tại Đại hội Đảng lần thứ VI - Đại hội khởi đầu của sự 

nghiệp đổi mới, Đảng ta đL khẳng định: “Phải biết kết hợp sức mạnh của dân 

tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới”, bởi vì: “Sự phát triển của 

cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay và xu thế mở rộng phân công, 

hợp tác giữa các nước, kể cả các nước có chế độ kinh tế - xL hội khác nhau, 

cũng là những điều kiện rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng XHCN ở 

nước ta” do đó: “Chúng ta phải đặc biệt coi trọng mở rộng quan hệ thương 

mại, hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật với bên ngoài” [76]. Sau Đại hội, 

ngày 29-12-1987 Việt Nam lần đầu tiên đưa ra Luật Đầu tư nước ngoài và có 

hiệu lực ngày 1-1-1988.  

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (ngày 24-6-1991) quan điểm mới 

của Đảng: “Với chính sách đối ngoại rộng mở, chúng ta tuyên bố rằng: Việt 

Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì 

hoà bình, độc lập và phát triển” và “Chúng ta chủ trương hợp tác bình đẳng và 

cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị-xL hội khác 

nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình” đL tạo ra một luồng gió 

mới thu hút vốn đầu tư nước ngoài [77]. Dựa vào tinh thần của nghị quyết đại 

hội đL xuất hiện một loạt quy định mới trong luật pháp kinh tế (như Luật Đất 

đai năm 1993, Luật Thuế, Luật Lao động,…) và hàng loạt cơ chế, chính sách 

khác đL được sửa đổi bổ sung nhằm thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài. 

Đại hội Đảng lần thứ VIII (ngày 28-6-1996) tiếp tục khẳng định quan 

điểm chính sách “rộng mở, đa phương hoá với tinh thần Việt Nam muốn là 

bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới”, “mở rộng quan hệ quốc tế, 
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hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc 

tế và khu vực” và “cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực quản lý để 

thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài” [78]. Trên cơ sở đó ngày 

12 tháng 11 năm 1996, Quốc hội đL thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới. 

Đại hội Đảng lần thứ IX (ngày19-4-2001), Đảng ta một lần nữa chỉ rõ: 

“Tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi. Hướng 

vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xL hội gắn với thu hút công 

nghệ hiện đại, tạo thêm việc làm. Cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý để 

thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài” [79]. Với tư tưởng đó, trên cơ sở Luật 

Đầu tư nước ngoài được Quốc hội nước Cộng hoà xL hội chủ nghĩa Việt Nam 

sửa đổi vào ngày 9-6-2000, nhiều cơ chế, chính sách của Chính phủ, các Bộ, 

ngành, các địa phương đL được thay đổi tạo thêm sức hấp dẫn cho các nhà 

§TNN. 

Tại đại hội Đảng lần thứ X (ngày 9/6/2006) về quan điểm hội nhập kinh 

tế, Đảng ta chỉ rõ "chủ động, tích cực hội nhập sâu hơn, đầy đủ hơn với khu 

vực và thế giới..." và "Thực hiện các cam kết của khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN và tích cực tham gia quá trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện các cam kết sau khi nước ta gia nhập 

WTO". Về thể chế, chính sách Đảng ta chỉ rõ "Khẩn trương đổi mới thể chế 

kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp 

với các qui định, thông lệ quốc tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư,..., tạo 

lập những điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế, 

như vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp,...". Quan điểm về các thành phần kinh tế 

Đảng ta chỉ rõ "Phát huy tính năng động của các doanh nghiệp của mọi thành 

phần kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế,...". Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, Nghị quyết nêu rõ "Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài,..., 

mở rộng lĩnh vực, địa bàn, và hình thức thu hút FDI, hướng vào thị trường giầu 

tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới,..." [80]. Tư tưởng trên của 

Đại hội Đảng được thể hiện qua Bộ Luật đầu tư chung, Luật Doanh nghiệp có 

hiệu lực từ ngày 1/7/2006.  
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Những điều trên cho thấy, từ khi thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa nền 

kinh tế, Đảng ta không ngừng hoàn thiện đường lối chỉ đạo nhằm đẩy mạnh 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lúc đầu là xuất phát từ yêu cầu đổi mới 

nền kinh tế mà Đảng ta đề ra đường lối, về sau là căn cứ vào những đòi hỏi 

thực tế và vai trò quan trọng của FDI trong phát triển nền kinh tế, Đảng ta đL 

từng bước hoàn thiện đường lối, chính sách kinh tế của mình.     

2.2.2. Qúa trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI thể hiện 

tính nhất quán trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Trong một thời gian dài Việt Nam theo đuổi chiến lược thu hút đầu tư vào 

sản xuất hàng thay thế nhập khẩu có tính cực đoan, nên đL không thu hút được 

nhiều các dự án đầu tư nước ngoài. Từ năm 1986, trong khuôn khổ đổi mới cơ 

chế, chính sách kinh tế của Đảng, Việt Nam đL thực hiện hàng loạt các biện 

pháp cải cách cơ chế, chính sách theo hướng mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài 

theo chiến lược phát triển công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy 

xuất khẩu. Công cuộc đổi mới và mở cửa kinh tế ở Việt Nam gắn liền với hai 

quá trình chuyển đổi: Thứ nhất, là chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập 

trung sang kinh tế thị trường, và thứ hai, là chuyển đổi hệ thống quan hệ đối 

ngoại, hợp tác đầu tư và thương mại,... cứng nhắc do nhà nước độc quyền kiểm 

soát sang một hệ thống mở cửa hoạt động có hiệu quả hơn.  

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn thể hiện sự nhất quán trong đường 

lối, chính sách thu hút FDI, coi việc thu hút FDI là một trong những ưu tiên 

hàng đầu, nhằm khai thác những lợi thế so sánh của đất nước và khuyến khích 

đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu. Có thể thấy Luật Đầu tư nước ngoài của Việt 

Nam được ban hành năm 1988, qua nhiều lần sửa đổi, ban hành mới và đến 

tháng 11/2005 được thay thế bằng Luật Đầu tư chung đối với các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước, cùng với Luật Doanh nghiệp mới (cũng đL được 

ban hành), đL góp phần làm cho khuôn khổ pháp lý đối với việc thu hút FDI 

trở nên đầy đủ, minh bạch, rõ ràng và thông thoáng hơn. 

Để tăng cường khuyến khích thu hút FDI, Việt Nam đL áp dụng nhiều 

biện pháp ưu đLi về thuế cho các doanh nghiệp có vốn ĐTNN với mức độ khác 
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nhau tuỳ thuộc vào lĩnh vực, đặc điểm hoạt động, mức độ quan trọng cơ cấu và 

tỷ trọng xuất khẩu của các dự án đầu tư, chúng ta cũng đL ban hành nhiều văn 

bản với với các quy định nhằm giảm dần sự phân biệt đối xử giữa doanh 

nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo lập sân 

chơi bình đẳng cho tất cả các phía. Bên cạnh việc xây dựng Luật Đầu tư 

chung, Việt Nam cũng đL từng bước hoàn thành lộ trình áp dụng cơ chế một 

giá, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài giảm chi phí sản xuất. Từ năm 2004, 

Việt Nam đL áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thống nhất là 28% đối 

với tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công tác vận động đầu tư đL 

được triển khai tích cực dưới nhiều hình thức khác nhau cả ở trong và ngoài 

nước, góp phần quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam nhằm thu hút sự 

quan tâm của các tập đoàn, các công ty lớn trên thế giới. Việc tăng cường cơ 

chế đối thoại giữa chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư có tác dụng hết sức 

tích cực trong việc nắm bắt và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy 

sinh đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Có thể nói lộ trình của Việt Nam đi từ 

mở cửa, hội nhập từng phần đến hội nhập đa phần, từ hợp tác song phương đến 

hợp tác đa phương, từ hội nhập khu vực (ASEAN) đến hội nhập quốc tế 

(WTO), đL thể hiện bước đi tuần tự và nhất quán của chúng ta trong đường lối 

phát triển kinh tế và hợp tác đối ngoại. Phần trình bày tiếp theo sẽ phân tích cụ 

thể quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI của Việt Nam. 

2.2.3. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 

của Việt Nam và môi trường tiếp nhận đầu tư ở Hà Nội. 

Nhìn chung trong thời gian qua, Việt Nam đL có nhiều tiến bộ vượt bậc 

để điều chỉnh hệ thống luật pháp ngày càng phù hợp với các cam kết quốc tế. 

Các quy định của pháp luật Việt Nam về cơ bản đL thống nhất với các quy 

định của WTO. Bên cạnh đó, tốc độ làm luật đL được cải thiện rõ rệt, thể hiện 

rõ trong nỗ lực xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của 

Quốc hội trong thời gian gần đây. Nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng và ban hành pháp luật đL được cộng đồng quốc tế ghi nhận. 

Với việc thông qua hầu hết những luật cần thiết trong năm 2005, Việt Nam 
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được đánh giá là một trong những nước đầu tiên xây dựng khá hoàn chỉnh hệ 

thống pháp luật trước khi gia nhập WTO. Để hiểu rõ hơn vấn đề trên, trong 

khuôn khổ luận án tập trung đi sâu nghiên cứu về quá trình hoàn thiện Luật 

Đầu tư nước ngoài của Việt Nam, trong giai đoạn từ 1987 đến nay. 

2.2.3.1. Quá trình hoàn thiện Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam.  

Nội hàm của việc từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI 

được hiểu là, việc sửa đổi bổ sung một cách thường xuyên thể chế kinh tế thị 

trường định hướng XHCN ở Việt Nam, sao cho phù hợp với đặc điểm của từng 

giai đoạn để có thể thu hút nhiều hơn và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn vốn 

FDI. Chỉ từ khi Đảng và Nhà nước ta thay đổi tư duy về kinh tế, đưa ra chủ 

trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thì FDI mới có mặt ở Việt 

Nam. Văn bản pháp lý đầu tiên Nhà nước ta ban hành để kêu gọi vốn đầu tư 

nước ngoài là nghị định 115 CP ngày 18-4-1977 của Hội đồng chính phủ với 

nhan đề “Bản điều lệ về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Mặc dầu điều lệ đL 

được ban hành, nhưng do nhiều nguyên nhân như việc cấm vận của Mỹ đối với 

Việt Nam, tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước, hệ thống luật pháp 

chưa đồng bộ, nên từ năm 1977 đến 1986 đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chưa 

có điều kiện khởi động. Chỉ từ khi đất nước bước vào sự nghiệp đổi mới, Luật 

đầu tư nước ngoài ra đời (ngày 29-12-1987) và có hiệu lực (ngày 1-1-1988), 

thì mới bắt đầu xuất hiện FDI ở Việt Nam. Sau khi có mặt FDI đL phát triển 

nhanh chóng và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng vốn đầu tư của 

nước ta. Tuy nhiên so với nhu cầu về vốn để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, thì nguồn FDI đổ vào nước ta vẫn chưa đáp ứng 

được. Thấy rõ tầm quan trọng của cơ chế chính sách đối với việc thu hút FDI, 

trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đL không ngừng sửa đổi, bổ sung 

nhằm hoàn thiện nó. 

a. Tổng quan về hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tại Việt Nam trước khi Luật Đầu tư nước ngoài ra đời.  

Chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đL sớm được thể chế 

hoá thành pháp luật. Trong giai đoạn trước đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 
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(1986), Nhà nước Việt Nam đL ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan trực tiếp đến ĐTNN. Điều lệ về đầu tư nước ngoài ở nước CHXHCN 

Việt Nam đL được ban hành kèm theo Nghị định số 115-CP ngày 18/4/1977 

gồm 27 điều. Điều lệ đầu tư năm 1977 không hấp dẫn các chủ đầu tư nước 

ngoài và trở thành một văn bản có tính lưu trữ. Vào đầu những năm 1980 

Chính phủ Việt Nam đL ký với Chính phủ Liên bang Xô Viết Hiệp định về hợp 

tác tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam 

Việt Nam. Đây là Hiệp định quan trọng trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn này. 

Ngày 17/7/1984 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 19 về quan hệ kinh tế 

giữa Việt Nam với nước ngoài trong đó nhấn mạnh: "Để khuyến khích hợp tác 

với các nước không phải XHCN cần bổ sung và hoàn thiện Điều lệ đầu tư đL 

ban hành để có tính hấp dẫn hơn, nghiên cứu xây dựng một số quy định có 

liên quan, tiến tới xây dựng Bộ Luật Đầu tư hoàn chỉnh". Ngày 20/12/1984 

Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá V) đL ra Nghị quyết 

về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xL hội năm 1985 trong đó có 

ghi "cần nghiên cứu ban hành Luật Đầu tư mới để mở rộng hợp tác và tranh 

thủ tín dụng nước ngoài tại Việt Nam”. 

b.  Luật Đầu tư nước ngoài 1987 và hai lần sửa đổi  

Kế thừa, phát triển nội dung Điều lệ đầu tư năm 1977, Luật Đầu tư nước 

ngoài 1987 gồm 42 điều, 6 chương được ban hành, góp phần vào việc hội nhập 

quốc tế và khu vực trong lĩnh vực pháp luật về đầu tư nước ngoài, đồng thời 

làm cơ sở cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Luật này cùng các văn bản 

quy phạm pháp luật khác, cơ bản đL tạo lập được một khung pháp lý về Đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm sự an toàn và quyền tự chủ cho các nhà 

ĐTNN trong sản xuất kinh doanh. Luật cũng qui định các nhà đầu tư nước 

ngoài phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lLnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, bình đẳng và 

các bên cùng có lợi. 
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Do còn nhiều khiếm khuyết, Luật Đầu tư nước ngoài ban hành năm 

1987 đL được sửa đổi bổ sung hai lần (vào các năm 1990, 1992).  Luật Đầu tư  

ban hành ngày 30-6-1990 so với Luật Đầu tư ban hành ngày 29-12-1987 đL 

sửa đổi 8 nội dung, điểm 10 điều 2 (làm rõ nội dung xí nghiệp liên doanh), 

điểm 5 điều 3 (làm rõ thêm điều kiện tổ chức kinh tế tư nhân Việt Nam được 

hợp tác với tổ chức, cá nhân kinh doanh nước ngoài), điều 8 (làm rõ lượng vốn 

góp của bên nước ngoài), điều 19 (nói rõ nguyên tắc giải thể xí nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài), điều 29 (làm rõ nghĩa vụ của bên đầu tư nước ngoài khi sử 

dụng đất đai, mặt nước và tài nguyên để kinh doanh). Ngày 23-12-1992, Quốc 

hội nước ta sửa đổi lần thứ 2 Luật Đầu tư nước ngoài. Trong lần sửa đổi này, 

tất cả có 11 điều luật được sửa đổi bao gồm các điều 2, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 

27, 35, 36 với rất nhiều nội dung mới. Tuy đL được sửa đổi hai lần, song Luật 

Đầu tư nước ngoài vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định về mặt nội dung và kỹ 

thuật lập pháp. Để khắc phục những hạn chế đó, nhằm mục đích tăng cường 

thu hút FDI phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tham 

gia hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, ngày 12/11/1996 Quốc hội đL 

thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới tại Việt Nam. 

c. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi). 

Luật Đầu tư nước ngoài 1996 đL thể chế hoá đường lối, chủ trương của 

Đảng ta về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài các hình thức đầu tư nước 

ngoài đL được công nhận từ năm 1987, các phương thức đầu tư vào Khu chế 

xuất (năm 1991) và đầu tư theo hợp đồng BOT (1992). Luật mới đL bổ sung 

thêm phương thức đầu tư BTO, BT và luật hoá phương thức đầu tư đối với Khu 

công nghiệp nhằm đa dạng hoá các hình thức đầu tư. 

Ngoài ra, nhằm tạo môi trường thích hợp cho người nước ngoài sinh sống 

và sản xuất, kinh doanh lâu dài ở nước ta, Luật Đầu tư nước ngoài 1996 đL 

giao cho Chính phủ ban hành các quy định cụ thể cho các viện nghiên cứu  

công nghệ, khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, các bệnh viện, trường học  

trong việc  hợp tác với các nhà đầu tư  nước ngoài. 
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Luật Đầu tư nước ngoài 1996 cho phép các doanh nghiệp liên doanh 

đang hoạt động được liên doanh tiếp với các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư 

nước ngoài, được hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để trở thành doanh 

nghiệp liên doanh với mục đích huy động các khả năng tiềm tàng của các nhà 

đầu tư trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được 

hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp 

dưới hình thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hoặc doanh nghiệp liên 

doanh hoặc thành lập doanh nghiệp 100% vốn của mình hoạt động tại khu chế 

xuất, khu công nghiệp, được thoả thuận với chủ doanh nghiệp 100% vốn đầu 

tư nước ngoài để mua lại một phần vốn của doanh nghiệp thuộc cơ sở kinh tế 

quan trọng để hình thành doanh nghiệp liên doanh. 

Về miễn, giảm thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư nước ngoài 1996 quy định 

các thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền 

công nghệ nhập khẩu vào Việt Nam để tạo tài sản cố định, thực hiện hợp đồng 

hợp tác kinh doanh hoặc mở rộng quy mô dự án đầu tư và phương tiện vận 

chuyển nhập khẩu dùng để đưa đón công nhân, được miễn thuế nhập khẩu. 

Luật cũng giao cho Chính phủ quy định việc miễn giảm thuế xuất, nhập khẩu 

đối với các hàng hoá đặc biệt có tác dụng khuyến khích đầu tư khác [36]. 

Để làm rõ hơn về việc bảo đảm các quyền của người lao động tại các dự 

án có vốn đầu tư nước ngoài, Luật đầu tư nước ngoài 1996 đL quy định các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tôn trọng quyền của người lao 

động Việt Nam được tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xL hội theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

Về nguyên tắc nhất trí, Luật Đầu tư nước ngoài 1996 đL thu hẹp đề mục 

những việc phải biểu quyết theo nguyên tắc nhất trí, và quy định rõ nội dung 

nguyên tắc nhất trí của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh. 

 Luật Đầu tư nước ngoài 1996 quy định bốn vấn đề sau phải thực hiện 

theo nguyên tắc này: 

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc thứ nhất, kế 

toán trưởng. 
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+ Sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp liên doanh. 

+ Duyệt quyết toán thu chi hàng năm và quyết toán công trình. 

+ Vay vốn đầu tư. 

Ngoài ra, Luật cũng cho phép các bên liên doanh được thoả thuận trong 

Điều lệ doanh nghiệp các vấn đề khác cần được quyết định theo nguyên tắc 

nhất trí [36]. 

Về việc quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài: Luật Đầu tư nước ngoài 

1996 khẳng định Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam; quy định việc cấp giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; quyết định việc phân cấp giấy phép đầu tư cho UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xL hội, lĩnh vực, tính chất và quy mô của dự án đầu tư; quy định 

việc cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án vào khu công nghiệp, khu chế 

xuất. Luật quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý Nhà nước về 

ĐTNN, giúp Chính phủ quản lý hoạt động Đầu tư nước ngoài theo chức năng 

và thẩm quyền do luật định; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thực hiện việc quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài trên địa bàn lLnh thổ 

theo chức năng và thẩm quyền do luật định. 

 Về hoạt động tài chính và việc cấp giấy phép đầu tư: Luật Đầu tư nước 

ngoài 1996 đL luật hoá các quy định về giám định, nghiệm thu, đấu thầu, báo 

cáo tài chính, chế độ kế toán trong lĩnh vực ĐTNN. Luật cũng quy định rút 

ngắn thời gian cấp giấy phép đầu tư và các giấy tờ, thủ tục khác sau khi có 

giấy phép đầu tư. Theo quy định mới của Luật, cơ quan cấp giấy phép đầu tư 

có trách nhiệm xem xét đơn và thông báo quyết định cho nhà đầu tư chậm 

nhất trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Quyết định 

chấp nhận được thông báo dưới hình thức giấy phép đầu tư. Các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết 

các thủ tục có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 
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 Về khiếu kiện: Luật Đầu tư nước ngoài 1996 đL quy định quyền của nhà 

ĐTNN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng 

hợp tác kinh doanh, các tổ chức, cá nhân khác được khiếu nại, khởi kiện đối 

với các quyết định và hành vi trái pháp luật, gây khó khăn, phiền hà của viên 

chức, cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

  Ngoài ra Luật Đầu tư nước ngoài 1996 cũng quy định doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài được phép mở chi nhánh của doanh nghiệp tại các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính với 

điều kiện được UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh chấp 

thuận. Luật cho phép Bộ Tài chính ra quyết định thay đổi việc miễn giảm thuế 

cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác 

kinh doanh, khi điều kiện đầu tư trong quá trình thực hiện dự án bị thay đổi. 

Có thể coi Luật Đầu tư nước ngoài 1996 là một đóng góp quan trọng cải 

thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

nhiều hơn, chất lượng cao hơn, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy 

mạnh xuất khẩu, đổi mới công nghệ, gia tăng năng lực sản xuất, sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xL hội của 

đất nước, tăng cường hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và thế giới. 

Sau khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam 1996 được ban hành, ngày 

23/1/1998, Chính phủ đL ban hành Nghị định 12/1998/NĐ-CP để hướng dẫn 

chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài. Đối với hoạt động xây dựng pháp luật 

ở Việt Nam, Nghị định 12/1998/NĐ-CP được đánh giá là một trong những văn 

bản dưới luật được ban hành kịp thời cụ thể hoá những quy định của luật vào 

thực tiễn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tinh thần chung của Nghị 

định là khuyến khích đầu tư nước ngoài vào những mục tiêu trọng điểm của 

chiến lược phát triển kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. Nghị định 12/1998/NĐ-CP được ban hành nhằm vào những mục 

tiêu, yêu cầu chủ yếu sau: 
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Một là, khẳng định tính nhất quán, ổn định, lâu dài của chính sách đầu 

tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, làm cho các nhà đầu tư yên tâm kinh 

doanh đầu tư ở nước ta. 

Hai là, bổ sung, sửa đổi chính sách khuyến khích, ưu đLi đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, trước hết hướng vào những lĩnh vực và địa bàn khuyến khích 

đầu tư theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. 

Ba là, nâng cao hiệu lực điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước 

đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cải tiến thủ tục đầu tư, đặc biệt 

là thủ tục sau giấy phép đầu tư nhằm bảo đảm đơn giản, nhanh chóng theo 

nguyên tắc "một cửa". 

Một trong số những nội dung chủ yếu của Nghị định 12/1998/NĐ-CP là 

việc bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính, quản lý Nhà nước. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

có nhiệm vụ rà soát thủ tục đầu tư để bảo đảm thủ tục đơn giản, nhanh chóng, 

đặc biệt là đối với các thủ tục sau giấy phép đầu tư. Điều 5 của Nghị định 

khẳng định xoá bỏ dứt điểm cơ chế xin phép kinh doanh, hoặc xin phép hành 

nghề sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đL được cấp giấy phép 

đầu tư đối với những lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà theo quy định phải 

có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề. Trong trường hợp này, 

doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển 

khai hoạt động theo quy định của giấy phép đầu tư. 

Nghị định giao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng và 

thực hiện cơ chế phối hợp trong tất cả các công đoạn hoạt động đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, đặc biệt là khâu quản lý sau giấy phép đầu tư. Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư có trách nhiệm xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp với các Bộ, 

ngành và UBND cấp tỉnh, định kỳ gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để 

hướng dẫn về luật pháp, chính sách, giải quyết kịp thời các kiến nghị của 

doanh nghiệp, tháo gỡ các ách tắc, điều chỉnh, bổ sung các biện pháp tạo điều 

kiện cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Để cải tiến sự phối hợp và tránh chồng chéo giữa các cơ quan Nhà nước, 

Nghị định quy định các cơ quan quản lý Nhà nước, UBND cấp tỉnh trước khi 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư 

trực tiếp nước ngoài cần thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trường hợp có 

ý kiến khác nhau phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động đầu 

tư trực tiếp nước ngoài cho các cơ quan quản lý Nhà nước và UBND cấp tỉnh 

có liên quan, định kỳ làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng 

Nhà nước, Tổng cục Địa chính, Tổng cục Hải quan và UBND cấp tỉnh để xử lý 

các vấn đề phát sinh. 

Việc kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

phải theo đúng yêu cầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giải 

quyết các vấn đề phát sinh, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các quy định 

của giấy phép đầu tư và các quy định pháp luật. 

Việc ban hành Nghị định 12/1998/NĐ-CP và các văn bản pháp quy khác 

đL góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư ở nước ta trước 

những yêu cầu bức xúc của tình hình phát triển kinh tế trong nước và những 

thách thức to lớn trong Hội nhập kinh tế quốc tế. Sau khi ban hành nghị định 

12/1998/NĐ-CP năm 1998, công tác xây dựng luật pháp, chính sách liên quan 

đến đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục được tăng cường hoàn thiện. 

d. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam năm 2000 (sửa đổi). 

Vào những năm 1997 - 2000, dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài 

chính ở Châu á, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ta và một số nước trong 

khu vực giảm sút mạnh. Để thu hút FDI đạt hiệu quả cao hơn, cần thiết phải 

cải thiện môi trường đầu tư. Vào tháng 6/2000 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam năm 1996 tiếp tục được sửa đổi, bổ sung cho có sức hấp dẫn hơn và phù 

hợp với tình hình cụ thể của giai đoạn này. Luật Đầu tư năm 2000 đL bổ sung 

hai điều khoản mới và sửa đổi 20 điều khoản của Luật Đầu tư 1996. Ba nhóm 

vấn đề sau đL được sửa đổi bổ sung: 
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Thứ nhất, các quy định nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng 

mắc và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài. Các sửa đổi chủ yếu bao gồm: Cân đối ngoại tệ, mở tài khoản 

nước ngoài, thế chấp quyền sử dụng đất và đền bù, giải phóng mặt bằng, 

nguyên tắc không hồi tố, cam kết bảo lLnh của Chính phủ. 

Thứ hai, các quy định nhằm mở rộng quyền tự chủ trong quản lý kinh 

doanh của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Xoá bỏ sự can thiệp không cần 

thiết của Nhà nước vào hoạt động bình thường của doanh nghiệp trong và 

ngoài nước phù hợp với thông lệ quốc tế. Các nội dung chính được sửa đổi là: 

Nguyên tắc nhất trí về việc tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức đầu 

tư, quy định lập các quỹ doanh nghiệp, và giảm thủ tục đối với đầu tư. 

Thứ ba, các quy định nhằm điều chỉnh về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế 

chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và chuyển lỗ. Mặc dầu so với Luật Đầu tư 

1996, Luật Đầu tư năm 2000 đL điều chỉnh cho thông thoáng và phù hợp hơn, 

nhưng trước những biến động về môi trường kinh tế trong nước, trong khu vực 

và trên thế giới nên vẫn cần phải được tiếp tục sửa đổi, bổ sung thêm. 

e. Luật Đầu tư của Việt Nam năm 2005 

Ngày 29 tháng 11 năm 2005, tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khoá XI đL thông 

qua Luật Đầu tư mới, Luật Đầu tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 

năm 2006 thay thế cho Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật 

Khuyến khích Đầu tư trong nước năm 1998. Luật Đầu tư năm 2005 gồm 10 

chương, 89 điều, quy định rõ các loại hình đầu tư và mở cửa đầu tư liên quan 

đến thương mại. Luật đầu tư 2005 đL tạo sự bình đẳng đối với các nhà đầu tư 

trong nước và nước ngoài thông qua việc loại bỏ các yêu cầu sau: Phải mua và 

sử dụng hàng hoá dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hoá, dịch vụ từ nhà 

sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước. Phải xuất khẩu hàng hoá 

hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại 

hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước; nhập khẩu 

hàng hoá với số lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại 
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tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; đạt được tỷ lệ nội địa 

hoá nhất định trong hàng hoá sản xuất; đạt được một mức độ nhất định hoặc 

giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước; cung 

cấp hàng hoá, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài... 

Ngoài ra Luật Đầu tư 2005 không quy định khoản thuế chuyển lợi nhuận ra 

nước ngoài đối với các nhà đầu tư nước ngoài như trong Luật Đầu tư nước 

ngoài sửa đổi năm 2000 quy định mức thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ 

3%, 5%, 7% số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài, tuỳ thuộc vào mức vốn góp 

của nhà đầu tư nước ngoài vào vốn pháp định của doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, hoặc vốn thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Theo tinh thần dự thảo lần thứ 10, ngày 15/5/2006, của Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Đầu tư gồm 8 chương, 96 điều và 6 phụ lục. 

So với Luật Đầu tư nước ngoài cũ, các quy định pháp lý liên quan đến 

đầu tư nước ngoài trong dự thảo Nghị định đL có nhiều thay đổi rất quan trọng 

theo hướng thông thoáng hơn và thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài 

khi gia nhập thị trường, thành lập doanh nghiệp mới, cũng như khi hoạt động 

đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Đặc biệt có một số điểm mới là: Nhà đầu tư 

nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và thực hiện 

thành lập tổ chức kinh tế đồng thời với thực hiện dự án. Giấy chứng nhận đầu 

tư đồng thời là giấy đăng ký kinh doanh, về cơ bản các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài khi đó có các quyền và nghĩa vụ giống như các doanh 

nghiệp Việt Nam, được thành lập pháp nhân mới mà không cần có dự án đầu 

tư mới, hay có dự án đầu tư mới mà không cần thành lập pháp nhân mới. Như 

vậy, đL mở rộng quyền cho các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động đa mục 

tiêu, đa dự án. Phân cấp mạnh hơn việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp được cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư với phần lớn các dự án có vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng. Với môi 

trường pháp lý thuận lợi hơn, hy vọng sẽ dẫn tới một làn sóng FDI đổ vào Việt 

Nam, đặc biệt khi Việt Nam đL chính thức gia nhập WTO.  
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Phần trên đL trình bày quá trình hoàn thiện Luật Đầu tư nước ngoài kể từ 

khi nó ra đời (12-1987) đến nay. Điều dễ dàng nhận thấy là qua mỗi lần bổ 

sung, sửa đổi, Luật Đầu tư nước ngoài càng trở nên phong phú hơn về mặt nội 

dung và chặt chẽ hơn về kỹ thuật lập pháp. Nhờ vậy đL giúp chúng ta không 

những tăng cường việc thu hút FDI mà còn sử dụng nó có hiệu quả hơn. Một 

vài số liệu sau đây sẽ chứng minh nhận định trên: 

   Luật Đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 1988. Ngay trong năm đó, 

trên cả nước đL có 37 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép, với số vốn đăng 

ký là 371,8 triệu USD. Năm 1989 là năm trước khi luật được sửa đổi số dự án 

đầu tư nước ngoài được cấp phép là 68 với tổng vốn đăng ký là 582,5 triệu 

USD. Sang năm 1990 là năm Luật Đầu tư nước ngoài được sửa đổi lần thứ 

nhất, số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép đL tăng lên thành 108 với tổng 

vốn đăng ký là 839 triệu USD. Đến năm 1992 Luật Đầu tư nước ngoài được 

sửa đổi lần thứ hai, trong năm ấy đL có 197 dự án đầu tư nước ngoài được cấp 

phép với tổng vốn đăng ký là 2.165 triệu USD. Nhìn vào các số liệu trên ta 

nhận thấy: Mặc dầu việc sửa đổi luật vẫn còn nhiều bất cập, song cũng đL góp 

phần tăng cường thu hút FDI vào nước ta. Các năm tiếp theo nguồn vốn FDI 

đổ vào Việt nam tiếp tục tăng mạnh. Số liệu năm 1995 là 370 dự án đầu tư 

nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 6530,8 triệu USD. Năm 

1996 là năm Luật Đầu tư được bổ sung sửa đổi lần thứ ba, trong năm này tuy 

số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép có giảm xuống (còn 325 dự án) 

song tổng vốn đăng ký vẫn tăng lên (8497,3 triệu USD) do các dự án có qui 

mô lớn hơn [65]. Từ năm 1997 đến năm 1999 xẩy ra khủng hoảng tài chính ở 

khu vực Châu á nên lượng FDI đổ vào khu vực Đông Nam á nói chung và vào 

nước ta nói riêng giảm sút mạnh. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép 

năm 1999 là 311 với tổng vốn đăng ký chỉ còn 1568 triệu USD [66]. Trước 

biến động này, Đảng và Nhà nước ta nhận thấy cần phải tiếp tục sửa đổi Luật 

Đầu tư sao cho phù hợp với tình hình thực tế và có sức hấp dẫn hơn để tăng 

cường thu hút nguồn vốn FDI nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. Năm 2000 Luật Đầu tư được bổ sung, sửa đổi lần thứ tư 
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và đL phát huy được hiệu quả ngay. Theo số liệu thống kê cho thấy vào năm 

2000 số dự án FDI được cấp phép là 371 với tổng vốn đăng ký là 2.012,4 triệu 

USD [67]. Các năm tiếp theo lượng vốn FDI đổ vào nước ta tiếp tục tăng, đến 

năm 2005 số dự án được cấp phép là 970 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 

6.839,8 triệu USD [70]. Qua phân tích các số liệu trên, ta nhận thấy qua mỗi 

lần Luật Đầu tư được sửa đổi, bổ sung đều phát huy được tác dụng đến kết quả 

thu hút FDI. Các số liệu thống kê về kết quả thu hút FDI trên địa bàn Hà Nội 

được trình bày ở phần sau cũng góp phần chứng minh cho nhận định trên.  

Nhìn chung hệ thống luật pháp chính sách về đầu tư nước ngoài của Việt 

nam từ 1987 đến nay, được hoàn thiện theo hướng xoá bỏ dần sự phân biệt đối 

xử giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đảm bảo sự công bằng hơn, 

minh bạch hơn và phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.  

2.2.3.2. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với lĩnh 

vực tài chính ở Việt nam. 

Mục tiêu của cơ chế, chính sách tài chính để thu hút FDI là tạo ra môi 

trường đầu tư hấp dẫn thông qua việc khuyến khích đầu tư, áp dụng tỷ lệ thuế 

thấp, thời gian và mức độ miễn giảm thuế đảm bảo được việc tăng tỷ lệ lợi 

nhuận cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Trước hết, các ưu đLi về tài chính được áp dụng đối với các tiêu chuẩn 

khuyến khích nhiều hơn, rõ ràng hơn về lĩnh vực, thời hạn và ngành nghề. Các 

dự án đầu tư nước ngoài được phân loại thành các nhóm khác nhau là các dự 

án bình thường, các dự án khuyến khích đầu tư, các dự án có nhiều tiêu chuẩn 

khuyến khích đầu tư và các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Để làm rõ 

hơn, sau đây ta đi vào nghiên cứu, phân tích cụ thể. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Trong thời gian đầu, để khuyến khích thu 

hút FDI Việt Nam đL áp dụng nhiều mức thuế suất và được ưu đLi hơn nhiều 

so với các dự án đầu tư trong nước đặc biệt là kinh tế tư nhân cụ thể là: 

Các dự án thuộc danh mục dự án không khuyến khích đầu tư. Mức thuế 

suất lợi tức 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt 

động sản xuất - kinh doanh. 
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Các dự án thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư. Mức thuế suất 

thuế lợi tức 15% được áp dụng trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động 

sản xuất-kinh doanh.  

Các dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Mức thuế 

suất thuế lợi tức 10% được áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

Để tiến tới sự bình đẳng trong một môi trường đầu tư chung, năm 2003 

Việt Nam đL thống nhất mức thuế suất 28% như trong nước, đồng thời bỏ thuế 

chuyển lợi nhuận về nước (trước đây áp dụng ở mức 3%, 5%, 7%) theo Nghị 

định 164/CP hướng dẫn thi hành Luật Thu nhập doanh nghiệp. Các mức ưu đLi 

vẫn được duy trì đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và sử dụng 

nguyên liệu trong nước, trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Thời gian hưởng 

ưu đLi trước đây trong giấy phép đầu tư và cho toàn bộ thời gian hoạt động của 

dự án, theo Nghị định 164/CP chỉ giới hạn trong một thời hạn nhất định.  

Tiếp đến, theo dự thảo lần thứ 10 ngày 15/5/2006, Nghị định hướng dẫn 

thi hành Luật Đầu tư năm 2005 sẽ bỏ ưu đLi dành riêng cho các dự án đầu tư 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất tránh tình trạng doanh nghiệp ở trong 

khu công nghiệp ở giữa trung tâm thành phố lớn cũng được ưu đLi như doanh 

nghiệp đầu tư vào các vùng, địa bàn, miền núi khó khăn. Tiêu chuẩn ưu đLi 

được xác định theo ngành nghề với hai mức khuyến khích và đặc biệt khuyến 

khích, mức độ sử dụng từ 500 lao động trở lên, đầu tư công nghệ tiên tiến, đầu 

tư vào địa bàn kém phát triển, khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trong qui định 

mới đL xác định rõ danh mục các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư cùng 

thuế suất và các mức ưu đLi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 

tế, cùng một số tiêu chí áp dụng ưu đLi mới nhằm khuyến khích các dự án đầu 

tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, các dự án đầu tư theo hợp đồng BOT, 

BTO, BT, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Bên cạnh việc miễn và giảm thuế, việc hoàn thuế lợi tức cũng được chú 

trọng. Thuế lợi tức được hoàn đối với các dự án tái đầu tư thuộc lĩnh vực 
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khuyến khích đầu tư, vốn tái đầu tư được sử dụng từ 3 năm trở lên và đL góp 

đủ vốn pháp định.  

Về thuế xuất, nhập khẩu. Về chính sách thuế nhập khẩu, áp dụng đối với 

thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công 

nghệ nhập khẩu để tạo thành tài sản cố định thực hiện dự án, mở rộng dự án 

thuộc diện miễn thuế nhập khẩu. Ngoài ra, cả trường hợp nhập khẩu để thay 

thế, đổi mới tài sản cố định, cả linh kiện, chi tiết, dụng cụ gá lắp, khuôn mẫu, 

phụ tùng, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc và các giống cây, giống con, 

nông dược đặc chủng được phép nhập khẩu để thực hiện các dự án nông, lâm, 

ngư nghiệp. 

Luật Thuế xuất, nhập khẩu chính thức có hiệu lực vào năm 1988 và gần 

như được thay thế toàn bộ vào năm 1991. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành vào các năm 1993, 1998 

và đến tháng 6/2005 được thay thế bằng Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 

mới. Đồng thời, Việt Nam đL nhiều lần điều chỉnh khung thuế suất, biểu thuế 

suất, mức thuế đối với nhiều mặt hàng xuất, nhập khẩu nhằm thực hiện các 

cam kết trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và tổ chức 

thương mại thế giới (WTO). Đến nay, biểu thuế áp dụng của Việt Nam được 

xây dựng dựa trên phiên bản HS 2002 của tổ chức hải quan thế giới và Hệ 

thống biểu thuế hài hoà trong ASEAN, được ban hành vào tháng 7 năm 2003 

theo quyết định 110/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, bao gồm 10.689 mặt 

hàng chi tiết có mức thuế ưu đLi theo danh mục HS 8, với 5.225 phân nhóm 

hàng hoá theo danh mục HS 6. Để bảo vệ các nhà đầu tư trong và ngoài nước,  

tháng 7/2005 Chính phủ đL ban hành các Nghị định số 89 và 90/2005/NĐ-CP, 

đưa ra các quy định chi tiết về việc thi hành các biện pháp chống lại việc nước 

ngoài trợ cấp và bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 

Về tỷ giá đồng nội tệ. Vào đầu thời kỳ cải cách, môi trường kinh tế vĩ mô 

ở Việt Nam rơi vào tình trạng bất ổn cao, lạm phát lên tới mức 3 con số. Đầu 

năm 1989, cùng với việc Luật đầu tư nước ngoài được ban hành và có hiệu lực, 

Việt Nam đL tiến hành hàng loạt các biện pháp cải cách quyết liệt nhằm lập lại 
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ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể là đL thực hiện tự do hoá giá cả trên phạm vi cả 

nước, gia tăng lLi suất, thắt chặt tín dụng, thực hiện thống nhất các mức tỷ giá. 

Kết quả đưa lại là đồng Việt Nam bị phá giá mạnh (từ mức 900 VND/USD lên 

4500 VND/USD), đưa tỷ giá chính thức gần sát với tỷ giá thị trường. Vào cuối 

năm 1991, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi khủng hoảng, cơ 

chế thị trường chưa thực sự vận hành, việc thả nổi tỷ giá dẫn đến VND mất giá 

mạnh với mức tỷ giá gần 13000 VND/USD. Để làm cho các nhà đầu tư nước 

ngoài yên tâm, từ năm 1992 trở đi Việt Nam chuyển sang áp dụng chính sách 

ổn định tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ. Nhằm mục đích quản lý 

ngoại hối và điều tiết tỷ giá, năm 1994 thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ra 

đời (thay thế cho các trung tâm giao dịch ngoại tệ trước đây). Đến năm 1999 

tỷ giá chính thức được công bố hàng ngày dựa vào tỷ giá giao dịch bình quân 

trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Kết quả là từ năm 1999 trở đi, hàng 

năm đồng Việt Nam giảm giá trị tương đối khoảng 2,6%, qua đó góp phần ổn 

định thị trường ngoại tệ. Qúa trình hoàn thiện chính sách ngoại hối và tỷ giá 

hối đoái ở Việt Nam được tiến hành theo hướng tự do hoá, phù hợp với cải 

cách kinh tế nói chung, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cán cân 

thanh toán, ngăn chặn được tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính khu 

vực, đảm bảo ổn định môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Về hoạt động tín dụng. Thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài bị hạn 

chế trong việc sử dụng nguồn vốn của nước sở tại, hiện nay hạn chế này đL bắt 

đầu được nới lỏng. Ngân hàng nước ngoài (kể cả không hoạt động ở Việt 

Nam) cũng được nhận thế chấp khi cho vay, được huy động cổ phiếu thông 

qua thị trường chứng khoán. Xu hướng mở ra như trên là đúng và cần thiết vì 

nó đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. Tuy nhiên 

xu hướng này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tính ổn định của nền kinh tế vì khả 

năng sử dụng công cụ luật pháp quốc tế của Việt Nam nói chung còn rất hạn 

chế. Để khắc phục điều này Việt Nam cần học tập kinh nghiệm của các nước 
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trong khu vực đối với việc đảm bảo an toàn khi cho phép nhà đầu tư nước 

ngoài huy động và sử dụng vốn trong nước. 

Về Thị trường chứng khoán. Trước đây Nghị định 48/1998/NĐ-CP là văn 

bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các vấn đề về chứng khoán và Thị trường 

chứng khoán. Nay Nghị định này đL được thay thế bằng Nghị định 

144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 với nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng về 

các qui định cho việc phát hành và niêm yết chứng khoán, công bố thông tin, 

quỹ đầu tư. Các qui định trên đL tạo môi trường pháp lý thông thoáng hơn cho 

sự phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Để thúc đẩy thị trường 

chứng khoán phát triển hơn nữa, Chính phủ đL ban hành Nghị định 

38/2003/NĐ-CP về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn FDI sang công ty 

cổ phần, nhằm tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng trong môi trường đầu tư chung. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đL có đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng 

còn ở mức độ dè dặt. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự đồng bộ của 

các luật pháp liên quan vẫn chưa được hoàn thiện và còn thiếu sự phối hợp về 

hoạt động thanh tra, giám sát thị trường vốn giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ 

Tài chính. 

Về khuyến khích đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu. Để bù đắp cho một 

phần chi phí phát sinh từ các rào cản nhập khẩu, các chế độ miễn giảm và hoàn 

thuế đối với xuất khẩu đL được ban hành. 

Hiện nay do thuế suất đối với nhiều đầu vào nhập khẩu là rất thấp, nên áp 

lực đối với chế độ hoàn thuế nhập khẩu được giảm bớt. Tuy nhiên nhiều sản 

phẩm trung gian nhập khẩu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu vẫn phải 

chịu thuế suất cao, do đó chế độ hoàn thuế vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng 

đối với xuất khẩu của Việt Nam. Trong một thời gian dài, Việt Nam chỉ thực 

hiện miễn giảm hoặc hoàn thuế nhập khẩu đối với những doanh nghiệp xuất 

khẩu trực tiếp. Từ năm 1999, thuế giá trị gia tăng (VAT) với 4 mức thuế suất 

khác nhau được áp dụng để thay cho thuế doanh thu trước đây. Thuế suất VAT 

áp dụng cho tất cả các mặt hàng xuất khẩu là 0%. Thuế tiêu thụ đặc biệt được 

áp dụng từ năm 1990 và được điều chỉnh vào các năm 1993, 1995. Hiện tại sắc 
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thuế này bao gồm 10 mức thuế nằm trong khoảng từ 15 đến 100%. Vào tháng 

11/2005, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng được thông 

qua. Tháng 12/2005 Nghị định 156/2005/NĐ-CP được ban hành với nội dung 

đL được sửa đổi, bổ sung thêm so với các Nghị định trước đó. Trong Nghị định 

này có các qui định chi tiết hướng dẫn việc thi hành các luật thuế nói trên. 

Theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và 

Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ Tài chính quy 

định: Đối với các dự án sản xuất chế biến có từ 80% sản phẩm được xuất khẩu 

trở lên thì được xếp vào danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Các dự 

án đầu tư vào địa bàn kinh tế xL hội khó khăn, các dự án sản xuất chế biến 

hàng xuất khẩu có từ 50% sản phẩm được xuất khẩu trở lên hoặc các dự án sản 

xuất chế biến xuất khẩu có từ 30% sản phẩm được xuất khẩu trở lên nhưng sử 

dụng nhiều nguyên liệu, vật tư trong nước (có giá trị từ 30% chi phí sản xuất 

trở lên), được đưa vào danh mục dự án khuyến khích đầu tư để được hưởng 

miễn giảm tiền thuê đất. 

Bên cạnh việc ban hành những chính sách trên, để tăng cường thu hút 

nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, Việt Nam còn 

chú trọng đến hoạt động cung ứng các dịch vụ hợp tác đầu tư và hỗ trợ xuất 

khẩu. Hai tổ chức xúc tiến thương mại quan trọng được chính phủ thành lập là 

Trung tâm phát triển đầu tư và ngoại thương (FTDC) ở thành phố Hồ Chí Minh 

và Việt Trade của Bộ Thương mại. FTDC có chức năng cung ứng các dịch vụ 

xúc tiến thương mại và đầu tư, cung cấp các thông tin và hỗ trợ các doanh 

nghiệp. Việt Trade có chức năng tổ chức điều hành phát triển các hoạt động 

thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và xuất khẩu đối với các doanh nghiệp 

trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Việc tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI dẫn đến kết 

quả là lượng vốn FDI thu được ngày càng lớn, làm cho khu vực sử dụng nguồn 

vốn này ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và 

đối với xuất khẩu của Việt Nam nói riêng. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này 

tăng trung bình hàng năm từ 6,29% trong giai đoạn 1991-1995 lên 22,9% năm 
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2000, 26,9% năm 2002 và 30% năm 2003. Nếu tính đến xuất khẩu dầu thô thì 

tỷ trọng này còn cao hơn, cụ thể đạt 51% vào năm 2003, 54,7% vào năm 2004 

và 57,4% vào năm 2005.    

2.2.3.3. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với lĩnh 

vực đất đai ở Việt nam. 

Mục tiêu của cơ chế, chính sách về đất đai trong lĩnh vực thu hút FDI là 

tạo điều kiện thuận lợi và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, bảo đảm cho họ 

yên tâm và tin tưởng đầu tư lâu dài. 

 Điểm đặc thù ở Việt Nam là đất đai thuộc tài sản quốc gia, nên các nhà 

đầu tư nước ngoài không được quyền sở hữu mà chỉ có quyền thuê đất với thời 

hạn tối đa là 70 năm (đa số chỉ có thời hạn 20-30 năm). Theo qui định trước 

đây, nhà đầu tư nước ngoài thường phải trả tiền thuê đất đắt hơn nhà đầu tư 

trong nước khoảng 20%. 

 Năm 1993 Luật Đất đai đL được sửa đổi và ban hành nhằm xoá bỏ bao 

cấp về nhà ở, tạo điều kiện để hình thành và phát triển thị trường Bất động sản  

(BĐS). Những qui định của luật này đL góp phần huy động một bộ phận tài 

sản khổng lồ của đất nước (là đất đai) vào mục đích phát triển kinh tế - xL hội. 

Cũng nhờ ban hành luật này, trong thời gian qua, giao dịch thế chấp, góp vốn 

liên doanh bằng đất đai đL được mở rộng đáng kể và trở thành kênh huy động 

vốn quan trọng cho phát triển kinh tế. Sự mở rộng việc thế chấp thể hiện ở chỗ 

số vốn cho vay thông qua thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và BĐS tăng khá 

mạnh. Theo số liệu thống kê của ngân hàng, dư nợ cho vay năm 1998/1993 

bằng 7,3 lần, năm 2001/1998 bằng 3,1 lần và cuối tháng 3/2002 so với cuối 

năm 2001 tăng 13%. Tỷ trọng dư nợ cho vay có thế chấp giá trị quyền sử dụng 

đất và BĐS gắn liền, trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 11,7% cuối năm 2001 lên 

15,1% vào cuối tháng 3/2002. Phần góp vốn của phía Việt Nam để tham gia 

vào các liên doanh với nước ngoài chủ yếu là bằng giá trị quyền sử dụng đất và 

BĐS. Theo ước tính, đến giữa năm 2003, tổng giá trị quyền sử dụng đất của 

bên Việt Nam góp vốn vào các dự án liên doanh với nước ngoài lên đến 3 tỷ 

USD (tương đương với hơn 45.000 tỷ đồng Việt Nam). Giao dịch cho thuê 
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BĐS  ngày càng tăng với đa dạng hình thức. Tính đến ngày 31/12/2003, cả 

nước đL có 83 KCN, 3 KCX (không kể khu Dung Quất và Khu Chu Lai) với 

tổng diện tích là 16.646 ha, trong đó đất công nghiệp có thể cho thuê là 11.485 

ha và đL cho thuê 5.088 ha (chiếm 44,3% diện tích). 

 Trước kia, theo Nghị định 18/CP ngày 13/2/1995 thì mức giá thuê đất 

được xác định tùy thuộc vào: Mức quy định khởi điểm cho từng vùng, địa 

điểm, kết cấu hạ tầng của khu đất, hệ số ngành nghề, giá tiền thuê đất đối với 

từng dự án được giữ ổn định tối thiểu là 5 năm. Sau 5 năm khi điều chỉnh tăng 

thì mức tăng không vượt quá 15% của mức quy định lần trước. Trong trường 

hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh đL trả tiền 

thuê cho suốt thời hạn thuê đất hoặc cho từng thời kỳ, nếu giá tiền thuê có 

tăng trong thời hạn đó, thì tiền thuê đL trả không bị điều chỉnh lại.  

Đến Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, quy 

định nhà đầu tư nước ngoài có quyền đối với đất đai tuỳ theo hình thức trả tiền 

thuê đất. Nếu trả một lần cho toàn bộ thời gian hoạt động thì có quyền sử dụng 

đất tương tự như các doanh nghiệp trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài không 

được quyền cho thuê lại đất, trừ đất thuê trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền thế chấp quyền sử dụng 

đất và tài sản trên đất, nếu đL trả tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê hoặc 

đL trả trước ít nhất là 5 năm. Ngân hàng trong nước và gần đây là ngân hàng 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được nhận thế chấp bằng giá trị quyền sử 

dụng đất. Nhưng trên thực tế khó thế chấp bằng quyền này để vay vốn do thiếu 

các văn bản hướng dẫn và các giấy tờ hợp pháp khác. Việc xác định giá trị 

quyền sử dụng đất khi hết hạn, thanh lý, giải thể doanh nghiệp trước thời hạn 

vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết. 

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc và những bất hợp lý về chính sách đất 

đai, để giải phóng nguồn lực tài nguyên đất đai và BĐS, năm 2003 Quốc hội 

ban hành Luật Đất đai mới ngày 26/11/2003. Các Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai cũng được nhanh chóng ban hành vào năm 2004 (như Nghị 

định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về việc thi hành luật đất đai). Nghị 
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định đL xác định rõ các loại hình đất và cho phép ghi tên doanh nghiệp, tên cá 

nhân và tài sản gắn liền trên đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

được đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất. Ngoài ra Chính 

phủ còn ban hành hàng loạt các văn bản liên quan khác như: Nghị định 

182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, Nghị định 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 về phương pháp 

xác định giá đất và khung giá các loại đất, Nghị định 198/2004/NĐ-CP, ngày 

3/12/2004 quy định về việc thu tiền sử dụng đất. Đối với dự án có thời hạn sử 

dụng đất 70 năm, thì giá đất được tính theo qui định do UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương ban hành tại thời điểm giao đất. Đối với dự án có thời 

hạn sử dụng dưới 70 năm, thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không 

được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm. 

Trong năm 2005 công tác xây dựng luật pháp, chính sách đất đai liên 

quan đến đầu tư nước ngoài lại có một bước hoàn thiện mới, với việc ban hành 

Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước. Trong nghị định này đL quy định rõ đơn giá thuê đất một năm tính bằng 

0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành theo nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp 

xác định giá đất và khung giá các loại đất. Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 

27/01/2006 ®L sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP 

nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong việc giao đất và tính giá thu 

tiền sử dụng đất. Nghị định này qui định: Gía tính tiền sử dụng đất là giá đất 

theo mục đÝch sử dụng đất được giao ®L được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quy định và công bố; trường hợp tại thời điểm giao đất 

mà giá nµy chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị 

trường trong điều kiện bình thường thì ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp. Cã thÓ nãi trong hai 

năm 2004 và 2005 hàng loạt các văn bản liên quan đến đất đai được Quốc hội, 

Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành, nhằm hướng dẫn chi tiết việc thi hành 
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các qui định thuộc lĩnh vực đất đai, lĩnh vực được coi là nhạy cảm đối với hoạt 

động thu hút FDI. 

 2.2.3.4. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với lĩnh 

vực lao động ở Việt nam. 

Chính sách lao động  được ban hành nhằm  mục tiêu giải quyết việc làm, 

nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc và cải thiện thu nhập cho người lao động. 

Luật Lao động ngày 23/6/1994, quy định: Các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài muốn tuyển lao động là người Việt Nam phải thông qua tổ chức 

dịch vụ việc làm. Nếu tổ chức dịch vụ việc làm giới thiệu hoặc tuyển lao động 

không đáp ứng yêu cầu, thì doanh nghiệp có quyền trực tiếp tuyển nhưng phải 

báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền khác biết. Đối 

với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà lao động Việt 

Nam chưa đáp ứng được, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được tuyển lao 

động nước ngoài cho một thời hạn nhất định, nhưng phải có kế hoạch, chương 

trình đào tạo để người Việt Nam có thể sớm thay thế họ làm công việc đó.  

Luật lao động đL được sửa đổi ban hành ngày 02/4/2002 so với  luật năm 

1994 có bổ sung một số điều khoản sau: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được trực tiếp tuyển lao động Việt Nam hoặc thông qua tổ chức giới 

thiệu việc làm và phải thông báo danh sách lao động đL tuyển được với cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương. Người nước ngoài muốn làm 

việc từ ba tháng trở lên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam 

phải có giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Thời hạn giấy phép qui định chính là 

thời hạn hợp đồng lao động, nhưng không quá 36 tháng, tuy nhiên người lao 

động nước ngoài có thể xin gia hạn, nếu có đề nghị của người trực tiếp sử dụng 

lao động. 

Qúa trình hoàn thiện chính sách tiền lương. Mức lương tối thiểu của mỗi 

tháng dành cho người lao động liên tục được điều chỉnh qua các năm, cho phù 

hợp với giá sinh hoạt thực tế của từng giai đoạn, nhằm đảm bảo cuộc sống cho 

họ. Cụ thể: Thông tư 19/1990, Quyết định 242/1992 qui định mức lương tối 
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thiểu giành cho người lao động là 30-35 USD, Thông tư 11/1995, Quyết định 

385/1996 là 40-45 USD, Quyết định 780/1999 là 556.000 – 626.000VNĐ, và 

gần đây nhất là Nghị định 03/2006/NĐ-CP quy định chung là 870.000đ (mức 

trên được áp dụng cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, còn mức dưới áp 

dụng cho các địa phương, riêng năm 2006 được áp dụng chung). 

2.2.3.5. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với lĩnh 

vực thị trường ở Việt nam. 

Vào thời điểm mở cửa, giá cả trên thị trường bị bóp méo cao độ do chênh 

lệch cung cầu quá lớn. Trước thực trạng này, Việt Nam đL áp dụng một loạt 

các chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất, 

nhờ đó số lượng cũng như chủng loại hàng hoá xuất hiện trên thị trường ngày 

càng nhiều, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng, qua đó đL 

trao lại cho thị trường vai trò tự điều tiết giá cả. Với sự ra đời của một số văn 

bản quan trọng (cụ thể là các Nghị định 64/HĐBT ngày 10/6/1992, Nghị định 

114/HĐBT ngày 7/4/1992 và Nghị định 33/CP ngày 19/4/1994), đL mở rộng 

quyền kinh doanh ngoại thương cho các doanh nghiệp, cho phép họ được tham 

gia xuất nhập khẩu trực tiếp. Cho đến năm 1995, tuy vẫn còn một số hạn chế 

nhất định nhưng nhìn chung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực ngoại thương về 

cơ bản đL được mở rộng cho tất cả các thành phần kinh tế. Nghị định 

57/1988/NĐ-CP, cho phép mọi thành phần kinh tế được quyền xuất nhập khẩu 

hàng hoá theo phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh, và bLi bỏ chế độ quản 

lý xuất nhập khẩu bằng giấy phép, qua đó đL tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

trong nước và nước ngoài mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của mình, và có 

thêm cơ hội xúc tiến ký kết các văn bản hợp tác đầu tư. Vào tháng 1/2006, 

Nghị định 12/2006/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành luật thương mại (sửa 

đổi) được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2005 đL được ban hành và có hiệu 

lực. Với sự xuất hiện của nghị định này, các rào cản đối với các loại hình 

doanh nghiệp trên lĩnh vực ngoại thương đL bị xoá bỏ. Các qui định thuộc nghị 

định này đL cho phép tất cả các doanh nghiệp được mở rộng thị trường, và 

khẳng định quyền tự do kinh doanh ngoại thương của họ. Những thay đổi cơ 
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chế, chính sách trên là nhằm mục đích tiến tới ban hành một bộ Luật Đầu tư 

chung cho hoạt động đầu tư nước ngoài và trong nước, tạo điều kiện thuận lợi 

để Việt Nam thực hiện các cam kết với WTO, qua đó tăng cường hơn nữa khả 

năng thu hút FDI phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước mà Đảng và Chính phủ đL đề ra. 

2.2.3.6. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với lĩnh 

vực công nghệ ở Việt nam. 

Mục tiêu về chính sách công nghệ là thu hút công nghệ, máy móc, thiết 

bị hiện đại của nước ngoài để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, thực hiện nội 

địa hóa công nghệ để tăng năng lực nội sinh của công nghệ. Thu hút công 

nghệ hiện đại, đầu tư theo chiều sâu vào các cơ sở kinh tế hiện có, hoặc thu 

hút công nghệ cao để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Trong thời gian qua, Nhà nước đL ban hành và thực thi một số chính sách 

nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào các hoạt động 

nghiên cứu, phát triển KHCN. Phạm vi mà các chính sách này đề cập đến là 

rất rộng, nó bao gồm nhiều lĩnh vực như: Hoạt động dịch vụ KHCN, tư vấn về 

pháp lý, đầu tư kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ,  

chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo cán bộ kỹ thuật, bồi dưỡng nâng 

cao kiến thức quản lý kinh doanh,...Điềm nổi bật nhất trong việc hoàn thiện cơ 

chế, chính sách thuộc lĩnh vực này, là Nhà nước luôn ban hành các qui định 

nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ của tất cả các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn FDI. Thông qua các ưu đLi về tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đLi về tín dụng, thuế nhập khẩu hàng hoá, Nhà 

nước khuyến khích đầu tư vào các dự án ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật 

tiên tiến. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp, bộ Luật Dân 

sự Việt Nam và hàng loạt văn bản pháp luật liên quan khác, đL có những quy 

định về bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với nhiều loại sản phẩm và dịch vụ 

KHCN như: Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhLn hiệu 

hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên 
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thương mại, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu 

công nghiệp... Tính mới, tính sáng tạo của một số sản phẩm, dịch vụ quan 

trọng (như sáng chế và giải pháp hữu ích) được bảo hộ theo pháp luật sở hữu 

công nghiệp hiện hành của Việt Nam có tiêu chuẩn bảo hộ tương đồng với tiêu 

chuẩn của Luật Sở hữu Công nghiệp của các nước trên thế giới. Với mục tiêu 

thúc đẩy việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn thế giới, Việt Nam 

đL tham gia Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO). Nhiệm vụ của tổ chức 

này là hài hoà hoá những quy định luật lệ, giám sát hoạt động của các quốc 

gia thành viên, hợp tác với các thể chế quốc tế khác về những vấn đề liên quan 

đến sở hữu trí tuệ và giúp các thành viên  trao đổi thông tin thuộc lĩnh vực này. 

Thời gian qua Việt Nam đL tham gia ký kết một số Hiệp ước quốc tế quan 

trọng như: Công ước Pari về Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Công ước Berne, 

Thoả ước Madrid, Hiệp ước hợp tác Patent, Hiệp định khung ASEAN về sở 

hữu trí tuệ. Để thực hiện cam kết sau khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ tham 

gia Hiệp định về Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS). 

Bên cạnh việc quan tâm đến thể chế về sở hữu trí tuệ, Việt Nam cũng sớm 

chú trọng đến thể chế về chuyển giao công nghệ. Các qui định có liên quan 

đến công nghệ trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, Pháp 

lệnh Chuyển giao Công nghệ năm 1988 và các quy định về chuyển giao công 

nghệ trong bộ Luật Dân sự năm 1995, được đưa ra  nhằm thực hiện các mục 

tiêu: Thứ nhất, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và 

chuyển giao cho các đối tác Việt Nam công nghệ mới, tiên tiến nhằm nâng cao 

khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; thứ hai, hỗ trợ các tổ chức trong 

nước tiếp nhận và làm chủ các công nghệ của nước ngoài.   

Qúa trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với lĩnh vực 

KHCN của Việt Nam trong thời gian qua đL thúc đẩy làn sóng chuyển giao 

công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam tăng lên mạnh mẽ, đặc biệt là từ các 

công ty mẹ đến các công ty con, thông qua các hình thức mua bán hoặc 

chuyển giao nội bộ.  
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Qua thẩm định các dự án FDI ở Hà Nội cho thấy: Nhiều dự án phát huy 

tác dụng tốt trong việc đầu tư ban đầu, đầu tư mới và chuyển giao công nghệ 

tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông, các ngành cơ khí 

nông nghiệp, máy công cụ, máy phục vụ ngành công nghiệp nhẹ,... ĐL góp 

phần làm tăng giá trị sản lượng và năng suất lao động, đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng kinh tế của thành phố. 

2.2.3.7. Tăng cường hợp tác quốc tế gắn liền với quá trình hoàn thiện cơ 

chế, chính sách thu hút FDI ở Việt nam. 

Song song với việc bổ sung, sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài cho phù hợp 

với từng giai đoạn, quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI còn 

được biểu hiện thông qua việc ký kết các Hiệp định với nước ngoài, ban hành 

các văn bản, Nghị định, các chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài. 

Với chủ trương mở rộng quan hệ thu hút đầu tư và hợp tác thương mại với 

các quốc gia trên thế giới, không phân biệt vị trí địa lý, chế độ chính trị và 

kinh tế xL hội. Cho đến cuối năm 2005 Việt Nam đL có quan hệ buôn bán với 

hơn 160 quốc gia và vùng lLnh thổ trên thế giới, ký kết gần 90 hiệp định 

thương mại song phương, trong đó có những đối tác thương mại chủ chốt nắm 

giữ các tập đoàn xuyên quốc gia về đầu tư quốc tế như Mỹ, EU. Việc ký kết 

Hiệp định thương mại Việt Nam - Trung Quốc (1991), Hiệp định khung Việt 

Nam - EU (1995), trở thành quan sát viên của GATT (1994), gia nhập ASEAN 

(1995), tham gia AFTA (1996), trở thành thành thành viên của APEC (1998), 

đL thể hiện những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động hợp tác 

thương mại nhằm thúc đẩy hơn nữa khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào 

nước ta. Thời gian qua cơ chế pháp lý đa phương về đầu tư cũng tiếp tục được 

mở rộng với việc Chính phủ Việt nam ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định 

khung về Khu vực đầu tư ASEAN, tham gia Hiệp định khung về hợp tác kinh 

tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc và ký kết các Hiệp định tương tự với Nhật 

Bản, ấn Độ, EU, Hàn Quốc. Việc thực hiện các cam kết, thoả thuận song 

phương và đa phương về đầu tư, đL tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 
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nước ngoài tiếp cận rộng rLi hơn với thị trường hàng hoá, dịch vụ của Việt 

nam, góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI.  

Đến nay, Việt nam đL ký kết 46 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư 

với nước ngoài và vùng lLnh thổ, trong đó Hiệp định thương mại Việt nam - 

Hoa Kỳ (BTA) và Hiệp định tự do hoá, khuyến khích và bảo hộ đầu tư với 

Nhật Bản. BTA có hiệu lực từ tháng 12/2001 đL mở ra cơ hội mới cho doanh 

nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp cận, mở 

rộng đối tác đầu tư, xuất khẩu. Nhiều cam kết đL thực thi ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực, như xoá bỏ sự phân biệt đối xử giữa người tiêu dùng trong và 

ngoài nước về giá, phí đối với một số hàng hoá, dịch vụ, giảm dần những hạn 

chế về chuyển giao công nghệ, quản lý ngoại hối, sử dụng đất đai... 

Hiệp định về tự do hoá, khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam - Nhật 

Bản đL được ký kết tháng 11/2003 với những cam kết mạnh mẽ của hai bên 

trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, ổn định và 

bình đẳng cho các nhà đầu tư. Tháng 12/2003, sáng kiến chung Việt Nam - 

Nhật Bản nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của Việt Nam, đL được công bố với các nhóm giải pháp cơ bản hướng vào việc 

xây dựng và thực hiện chính sách đầu tư, hoàn thiện khung pháp luật về đầu tư 

nước ngoài, nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ, cải tiến thủ tục đầu 

tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xL hội. 

Quá trình xây dựng, sửa đổi hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành cho 

phù hợp với yêu cầu của WTO cũng góp phần cải thiện quan trọng môi trường 

pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài. Là thành viên của WTO, 

Việt Nam sẽ có cơ hội thâm nhập vào các thị trường mới, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài tăng cường khả năng xuất khẩu 

của mình. Vấn đề còn lại ở đây là các doanh nghiệp phải nhanh chóng thực 

hiện chuyên môn hoá để đưa năng suất lao động lên cao và chọn lựa các sản 

phẩm sản xuất mà chúng ta có lợi thế so sánh. Chỉ có làm như vậy hàng hoá 

của ta mới đủ sức cạnh tranh với hàng hoá của các nước trong tổ chức WTO, 

các nước trong khu vực và trên thế giới trên thị trường tự do. Nhưng muốn làm 
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được điều này chúng ta cần có vốn Bởi vậy chúng ta cần tích cực hoàn thiện cơ 

chế, chính sách sao cho tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư 

nước ngoài hơn, nhằm lôi kéo dòng FDI ồ ạt chảy vào Việt Nam.  

2.2.3.8. Đánh giá môi trường tiếp nhận FDI ở Hà Nội. 

Về tài chính: Nhìn chung, chính sách thuế và các khuyến khích tài chính 

được thực thi trên địa bàn thành phố đL dành cho các nhà đầu tư nước ngoài 

nhiều ưu ái hơn so với các nhà đầu tư trong nước. Mặc dầu vậy, vẫn tồn tại 

hiện tượng chồng chéo của các loại thuế áp dụng cho cho các doanh nghiệp có 

vốn FDI và nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn phải đóng nhiều loại phí khác nhau. 

Thực lực tài chính của thành phố còn rất khiêm tốn, điều đó thể hiện ở 

chỗ thành phố hầu như chỉ dựa vào quyền sử dụng đất để góp vốn tham gia 

liên doanh. ĐL vậy, số vốn góp bằng quyền sử dụng đất này của phía đối tác 

Việt Nam cũng chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư trong các liên doanh.  

Về đất đai: Trước đây, khung giá cho thuê đất đô thị ở Hà Nội được áp 

dụng cho 5 nhóm đất đô thị. Trong đó, mức giá quy định từ 0,375 USD 

m2/năm đến 13,6 USD m2/năm. Đất nông nghiệp đL chuyển đổi mục tiêu sử 

dụng sang các dự án công nghiệp thường nằm trong khung giá tiền thuê đất đô 

thị nhóm 5 (có giá từ 0,375 USD m2/năm đến 3 USD m2/năm). Nhận thấy 

khung giá đất trên là không hợp lý nên hiện nay Hà Nội đang triển khai thực 

hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005. Theo qui định của nghị 

định này thì tiền thuê đất một năm đối với các doanh nghiệp có vốn FDI được 

tính bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban nhân dân 

thành phố ban hành (theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, về 

phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất).   

Trường hợp các doanh nghiệp ở Hà Nội được phép góp vốn pháp định 

bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia liên doanh với nước ngoài, thì giá 

trị quyền sử dụng đất được xác định theo sự thoả thuận của các bên, nhưng 

phải dựa trên cơ sở khung giá tiền thuê đất do Bộ Tài chính quy định. Khung 

giá này được giữ ổn định trong suốt thời gian cam kết góp vốn. Doanh nghiệp 

Việt nam tham gia liên doanh, nếu nợ ngân sách Nhà nước số vốn đL góp bằng 
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giá trị quyền sử dụng đất nói trên, có trách nhiệm hoàn trả số nợ đó theo quy 

định của Bộ Tài chính. Đối với đất đL được thành phố giao cho doanh nghiệp 

sử dụng để góp vốn tham gia liên doanh, nếu không thay đổi mục đích sử dụng 

thì sau khi được cấp giấy phép đầu tư, liên doanh có quyền triển khai ngay 

việc thiết kế, xây dựng hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác trên đó. 

Để đảm bảo cho dự án được triển khai đúng kế hoạch của nhà đầu tư, Công tác 

giải phóng mặt bằng ngày càng được các cấp chính quyền của thành phố quan 

tâm (bằng cách lập qui hoạch và thông báo cho nhân dân biết trước, trường 

hợp cố tình không chịu di dời thành phố sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế). 

Về lao động: Tính đến cuối năm 2004, số lượng người lao động làm việc 

trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội là 39.663 người [22]. Phần 

lớn trong số này là lao động đến từ các doanh nghiệp quốc doanh, số ít còn lại 

do nguồn lao động xL hội và các thành phần kinh tế khác cung cấp. Trong giai 

đoạn diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, do số dự án đầu tư nước 

ngoài cũng như qui mô của nó giảm sút nên số lượng lao động làm việc cho 

các doanh nghiệp có vốn FDI ở Hà Nội cũng ít đi.  

Như đL trình bày ở phần trên, lực lượng lao động của Hà Nội vừa có số 

lượng dồi dào, vừa có trình độ chuyên môn, tay nghề tương đối cao so với mặt 

bằng chung của cả nước. Để có được đội ngũ lao động có khả năng sử dụng 

được công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, thành phố luôn chú trọng khuyến 

khích mở các trường dạy nghề, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, 

giáo viên của các cơ sở đào tạo. Lực lượng lao động có trình độ cấp đại học và 

trên đại học ngày càng nhiều. Có thể khẳng định rằng Hà Nội có tiềm năng lao 

động lớn đủ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 

hiện nay và cả trong tương lai.  

Về phát triển hệ thống hạ tầng: Trong những năm gần đây chính sách đầu 

tư cho xây dựng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng ở Hà Nội được đặc biệt quan 

tâm. Nếu năm 1994 số vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng chỉ là 144,4 tỷ 

VNĐ thì  đến năm 1999 đL là 797,38 tỷ VNĐ và đến năm 2005 nguồn vốn này 

đL tăng nhảy vọt lên tới 3.275 tỷ đồng (tăng 22,6 lần so với năm 1994) [22]. 
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Bảng 2.1: Nguồn vốn cấp xây dựng cơ sở hạ tầng của Hà Nội đến 2005  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

1994 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2005/
1994 

144,4 501,0 766,4 1.317,7 1.469,4 1.638,9 3.275 22,6 

Nguồn: [20,21,22] 

Mới đây thành phố đL công bố tiến độ thực hiện quy hoạch thành phố đến 

năm 2010. Các công trình trọng điểm có cơ cấu vốn lớn được xây dựng trong 

giai đoạn này phần nhiều thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng [75]. 

 Về thị trường: Từ khi Nhà nước chủ trương chuyển nền kinh tế bao cấp 

sang nền kinh tế thị trường, trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt thị trường thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau đL hình thành và phát triển rất nhanh. Đặc biệt trong 

số đó có thị trường tiền tệ và thị trường tín dụng. Tham gia các thị trường này 

không chỉ có các doanh nghiệp của Trung ương và địa phương mà còn có rất 

nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Thị trường chứng khoán của ta tuy mới mở ở 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đL được đánh giá là một thị trường 

sôi động và đầy tiềm năng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà 

Nội được mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại để thanh toán các giao 

dịch, được phép và được tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở và sử dụng tài 

khoản ở nước ngoài. 

Về hệ thống dịch vụ. Việc đảm bảo đáp ứng phục vụ sản xuất, kinh doanh 

và sinh hoạt cho các doanh nghiệp có vốn FDI là tương đối tốt. Cụ thể là đL 

đáp ứng được các nhu cầu ăn ở không những cho các nhà đầu tư nước ngoài 

mà còn cho cả người lao động. Các dịch vụ về bưu chính, viễn thông, giao 

thông vận tải, ngân hàng..., ngày càng phát triển theo hướng mở rộng và hiện 

đại hơn. Các trung tâm  rèn luyện sức khoẻ và vui chơi giải trí ngày càng được 

xây dựng nhiều hơn. Tuy nhiên trong tương lai cần học tập Thành phố Hồ Chí 

Minh, xây dựng khu công nghiệp phải đi kèm với xây dựng khu dân cư liền kề 

để không những tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ăn nghỉ thuận tiện 

mà còn giảm bớt thời gian đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc, qua đó người lao 
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động có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khoẻ và hưởng thụ 

văn hoá.  

Về mặt tổ chức, quản lý. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành chức 

năng của Trung ương và địa phương, cùng với nỗ lực của Sở Kế hoạch Đầu tư, 

Ban quản lý khu công nghiệp, thời gian gần đây công tác tổ chức quản lý hoạt 

động đầu tư nước ngoài đL có chuyển biến tốt. Hà Nội đL tiến hành mở nhiều 

cuộc hội thảo, nhiều cuộc hội nghị với các nhà đầu tư và phát hành danh mục 

các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài, dự án khuyến khích đầu tư.  

Khâu quản lý việc triển khai dự án sau khi cấp giấy phép đầu tư cũng có 

nhiều đổi mới tích cực. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc trình tự đóng góp vốn, tiến trình xây dựng theo thiết kế đL định và việc 

chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp có vốn FDI. Nhiều qui định cụ thể 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cách thức làm việc giành cho các 

cơ quan chức năng, uỷ ban nhân đân các cấp có liên quan đến hoạt động 

ĐTNN đL được ban hành (đặc biệt là các qui định về thủ tục hành chính).  

 Có thể nói, môi trường đầu tư của Hà Nội tuy chưa thật sự hoàn hảo, song 

mỗi ngày lại được cải thiện hơn lên, do đó đL phần nào hấp dẫn được các nhà 

đầu tư nước ngoài. 

 

2.3. Tác động của quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách đến kết 

quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội. 

2.3.1. Đánh giá thực trạng kết quả thu hút FDI vào địa bàn Hà Nội. 

Theo số liệu thống kê, nếu tính đến hết năm 1995 trên địa bàn thành phố 

mới chỉ thu hút được 210 dự án ĐTNN, thì đến năm 2004 con số này đL lên tới 

550 dự án với tổng vốn đầu tư là 8,45 tỷ USD (Vốn thực hiện đạt 3,52 tỷ 

USD). Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn FDI ở Hà 

Nội đang tiến triển thuận lợi. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của các doanh 

nghiệp có vốn FDI ở Hà Nội đạt 8.607,7 tỷ VNĐ, đL đóng góp cho ngân sách 

thành phố 2.531 tỷ VNĐ [20,21,22]. Cho đến hết năm 2005, Hà Nội có trên 

650 dự án ĐTNN được cấp phép đầu tư với số vốn đăng ký trên 9,24 tỷ USD 
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và vốn thực hiện đạt trên 3,84 tỷ USD, đứng thứ 2 của cả nước về thu hút vốn 

FDI. Mặc dù số dự án ĐTNN còn hiệu lực trên địa bàn Hà Nội chỉ chiếm có 

11% tổng số dự án ĐTNN của cả nước nhưng do qui mô của các dự án lớn nên 

số vốn FDI mà Hà Nội thu hút được chiếm đến 18% tổng số vốn FDI của cả 

nước. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, tính đến tháng 8 năm 

2006, trên địa bàn thành phố có thêm 73 dự án FDI được cấp phép với số vốn 

đăng ký hơn 500 triệu USD và 19 dự án bổ sung với số vốn đăng ký đạt 241,6 

triệu USD ( 6 tháng đầu năm 2006 vốn thực hiện các dự án trên đạt 200 triệu 

USD). 

       Có thể nói, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đL có đóng góp quan 

trọng cho sự tăng trưởng kinh tế Hà Nội trong thời gian qua. Chứng minh cho 

nhận định này là các số liệu sau: Năm 2004 tổng sản phẩm nội địa (GDP) của 

các doanh nghiệp có vốn FDI ở Hà Nội đạt 8.607,7 tỷ VNĐ, đL đóng góp cho 

ngân sách thành phố 2.531 tỷ VNĐ [20,21,22]. Năm 2005 các số liệu trên là 

10.901 tỷ VNĐ và 3.316 tỷ VNĐ[22].   

2.3.1.1. Thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút 

FDI  tác động đến nguồn vốn FDI vào Hà Nội. 

Nhận thấy tầm quan trọng của FDI đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước, nên ngay từ khi thi hành đường lối mở cửa, Đảng ta đL 

chú trọng đến việc xây dựng chính sách thu hút FDI. Cùng với thời gian, hệ 

thống cơ chế, chính sách thu hút FDI ngày càng được hoàn thiện nhằm tạo ra 

một môi trường đầu tư có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà ĐTNN và phù hợp 

với thông lệ quốc tế. Đối với Hà Nội, nhà nước càng có mối quan tâm đến việc 

thu hút FDI nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xL hội, nhanh chóng thay đổi 

diện mạo của thủ đô cho xứng với danh hiệu ngàn năm văn hiến. Như đL phân 

tích ở trên, Hà Nội có nhiều lợi thế hơn so với các địa phương khác trong cả 

nước trên lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài (về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ 

tầng, lực lượng lao động...), nhờ đó mà kết quả thu hút FDI trên địa bàn này 

cũng khả quan hơn. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng khả năng thu hút FDI của 

Hà Nội luôn phụ thuộc vào tính phù hợp của hệ thống cơ chế, chính sách với 
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điều kiện thực tế trong từng giai đoạn cụ thể.  Sau đây ta đi sâu phân tích mối 

liên quan chặt chẽ giữa kết quả thu hút FDI của Hà Nội với quá trình hoàn 

thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

Năm 1987,  Luật đầu tư nước ngoài đL được ban hành nhưng mLi đến 

năm 1989 mới có dấu hiệu xâm nhập ĐTNN vào Hà Nội. Khi đó số vốn FDI 

đăng ký chỉ là 48,170 triệu USD (chưa có vốn thực hiện). Lý do giải thích cho 

hiện tượng này là Luật Đầu tư nước ngoài của chúng ta khi đó còn chưa phong 

phú về mặt nội dung và chưa chặt chẽ về mặt luật pháp, khiến các nhà ĐTNN 

còn e ngại.  

Tháng 6/1990 nước ta tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài 

lần đầu (nội dung sửa đổi, bổ sung đL được trình bày ở phần trên). Do nội 

dung của luật cụ thể, rõ ràng hơn, mang tính thực tiễn hơn, nên kết quả thu hút 

FDI của Hà Nội cũng khả quan hơn. Trong năm 1990 vốn FDI đăng ký trên 

địa bàn Hà Nội đạt 295,088 triệu USD và bắt đầu có vốn thực hiện là 12,582 

triệu USD. Năm 1991 vốn đăng ký tuy có giảm xuống còn 126,352 triệu USD, 

nhưng vốn thực hiện lại tăng lên đạt 28,444 triệu USD. Mặc dầu đL được sửa 

đổi, bổ sung song luật đầu tư của ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết, cộng thêm 

đó hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI đi kèm cũng chưa thực sự chặt chẽ, 

phong phú nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI là rất thấp. Bốn năm đầu kể từ 

khi ban hành luật đầu tư (1987), tuy số dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy 

phép đầu tư vào Hà Nội  tăng lên rõ rệt nhưng do nhiều dự án bị giải thể, bị cắt 

giấy phép (12-26% trung bình cho mỗi năm) nên số vốn đầu tư bị giảm nhiều. 

Nguyên nhân của nó một mặt là do một số nhà đầu tư chưa hiểu hết về môi 

trường đầu tư ở Hà Nội, về tập quán làm việc, sinh hoạt của lao động Việt 

Nam nên kinh doanh thua lỗ,  mặt khác một số nhà đầu tư lợi dụng tình trạng 

thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật của cán bộ ta, để đưa (thực chất là bán) 

một số dây chuyền thiết bị cũ, đL lỗi thời (đáng bị thanh lý) vào tài sản đóng 

góp để tham gia liên doanh (điển hình là ở các liên doanh tinh chế quặng 

Đông Anh, xưởng sản xuất phôi thiếc Gia Lâm,... ). Kết quả của việc đưa dây 

chuyền đL lạc hậu vào tham gia sản xuất là công nhân bị nhiễm độc nên phải 
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đóng cửa xí nghiệp liên doanh ngay sau khi nó mới chỉ hoạt động được một 

thời gian ngắn (khi tiến hành kiểm tra đL phát hiện thiết bị đang sử dụng được 

chế tạo từ năm 1956 nhưng được đóng mác sản xuất vào những năm của thập 

kỷ 80) [13]. Để xẩy ra tình trạng trên là do hệ thống cơ chế, chính sách liên 

quan đến thu hút đầu tư nước ngoài của ta còn nhiều bất cập, cần phải tiếp tục 

được hoàn thiện.  

Tháng 12/1992 Quốc hội đL thông qua nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ 

các vướng mắc cho hoạt động ĐTNN lúc đó. Cụ thể là các qui định sau: 

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phía Việt Nam đều 

được quyền tham gia liên doanh với nước ngoài. 

- Các qui định đối với khu chế xuất, đối với hợp đồng kinh doanh - xây 

dựng - chuyển giao (BOT).  

- Qui định bên Việt Nam có thể tham gia góp vốn pháp định vào liên 

doanh bằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và việc bên Việt Nam tăng dần 

tỷ trọng vốn góp trong vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh. 

- Qui định cho phép mở rộng khoản vốn vay tại ngân hàng ở nước ngoài, 

đảm bảo vốn của các nhà đầu tư không bị quốc hữu hoá. Kết quả là: Năm 1993 

vốn FDI vào Hà Nội đạt 856,912 triệu USD và vốn thực hiện đạt 108 triệu 

USD, năm 1994 vốn đăng ký đạt 989,781 triệu USD và vốn thực hiện đạt 

386,340 triệu USD. Qua đó cho thấy mỗi khi Luật đầu tư nước ngoài được sửa 

đổi, bổ sung cùng với hệ thống cơ chế, chính sách ban hành theo hướng tiến 

bộ hơn, cởi mở hơn, phù hợp với trào lưu phát triển của khu vực và thế giới 

hơn, thì sẽ tác động mạnh mẽ đến kết quả thu hút nguồn vốn FDI vào Hà Nội. 

Như vậy, tính từ khi thực hiện luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1988 

đến 1994 trên địa bàn thành phố Hà Nội đL có 209 dự án được cấp giấy phép 

với tổng số vốn đầu tư là 2.365 triệu USD. Nếu không kể số dự án bị giải thể, 

bị cắt giấy phép đăng ký thì khi đó thành phố còn lại 199 dự án đang hoạt 

động với tổng số vốn đầu tư là 2.308 triệu USD, chiếm tỷ lệ 20% tổng số dự án 

ĐTNN của cả nước, về vốn chiếm 26% tổng vốn đăng ký của cả nước. So với 

các địa phương khác trong cả nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội ở 
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giai đoạn này đứng thứ 2 sau thành phố Hồ Chí Minh về số lượng dự án và 

tổng vốn đầu tư đăng ký (cùng kỳ, số dự án ĐTNN được cấp giấy phép ở thành 

phố Hồ Chí Minh là 440 dự án với tổng số vốn đăng ký là 4.460 triệu USD. 

Nếu không kể số dự án bị giải thể, cắt giấy phép đầu tư thì còn lại 358 dự án 

đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư là 3.748 triệu USD). [49]. 

Bảng 2.2: Hiện trạng các dự án FDI trên địa bàn Hà Nội 1988 - 1994. 

Dự án đã cấp phép Dự án bị giải thể Dự án đang hoạt động Ghi chú 

Số dự án Vốn đăng 

ký (trUSD) 

Số dự án Vốn đăng 

ký (trUSD) 

Số dự án Vốn đăng 

ký (trUSD) 

 

209 2.364,636 10 56,108 199 2.308,528  

Nguồn: [12] 

Nhờ cơ chế, chính sách thu hút FDI (trong đó đặc biệt là Luật Đầu tư 

nước ngoài) ngày càng được hoàn thiện nên kết quả thu hút FDI không ngừng 

tăng cao. Thời kỳ 1991 đến 1994 số dự án ĐTNN vào Hà Nội tăng trung bình 

hàng năm là 56,6%. Quy mô vốn đầu tư của mỗi dự án cũng tăng đáng kể 

trong thời kỳ này (bình quân quy mô của một dự án đạt gần 12 triệu USD, 

được coi là lớn nhất so với các địa phương khác).  

Bảng 2.3: Số dự án FDI và phân vốn đầu tư ở Hà nội (1989 - 1996) 

Vốn đầu tư (1000 USD) 
Năm Số dự án cấp phép 

Đăng ký Thực hiện 

1989 4 48.170 - 

1990 8 295.088 12.582 

1991 13 126.352 28.444 

1992 26 301.000 54.962 

1993 43 856.912 108.933 

1994 62 989.781 386.340 

1995 59 1.058.000 519.458 

1996 45 2.641.000 605.000 
Nguồn: [69] 
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         Biểu đồ 2.1: Vốn đăng ký và vốn thực hiện ở Hà nội (1989 - 1996) 
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ngoài vào Hà nội nói trên, số vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp  chiếm tỷ 

trọng tương đối cao (dao động từ 27% đến 40% tổng vốn đầu tư) [12].   

Tháng 12/1996, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam gồm 6 chương 68 điều, quy định cụ thể về các hình thức đầu tư, biện 

pháp bảo đảm đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, của các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với việc sửa đổi Luật Đầu tư 

nước ngoài, nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ĐTNN cũng 

được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. 

Cụ thể là: Cơ chế xuất nhập khẩu, cơ chế đầu tư vào khu chế xuất, khu công 

nghiệp, chính sách thuế, chính sách ngành và lĩnh vực đầu tư,... Nhờ đó lần 

đầu tiên vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đạt kỷ lục với 2.641 triệu USD vào năm 

1996 và vốn thực hiện đạt 712 triệu USD vào năm 1997.  

Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 đL ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến việc thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam. Thời kỳ này một số dự 

án đang triển khai đầu tư bị giải thể, phá sản hoặc đơn phương rút về nước. 

Trước tình hình đó, để làm cho các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động ở 

Việt Nam yên tâm và hấp dẫn các nhà đầu tư mới, tháng 6/2000 Quốc hội đL 

thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới (dựa trên cơ sở sửa đổi, 

bổ sung luật cũ). Trọng tâm của việc sửa đổi, bổ sung này liên quan đến các 

vấn đề về cân đối ngoại tệ, chuyển nhượng vốn, chất lượng của nguồn vốn 

FDI, tạo môi trường đầu tư bình đẳng hơn cho các nhà đầu tư trong nước và 

nước ngoài. Luật sửa đổi đL góp phần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng 

cường thu hút FDI là rất quan trọng, nhưng nó phải đảm bảo được nguyên tắc 

mà nhà nước đL đề ra: “Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam hoan nghênh và 

khuyến khích các tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư vốn và kỹ thuật vào Việt 

Nam, tuân thủ pháp luật của Việt Nam, bình đẳng đôi bên cùng có lợi”. Sau 

khi ban hành luật đầu tư (sửa đổi), tình hình thu hút FDI vào Hà Nội lập tức có 

chuyển bién tích cực. Đến cuối năm 2000, thành phố có 373 dự án FDI còn 

hiệu lực với số vốn đăng ký là 7,34 tỷ USD, vốn thực hiện là 2,57 tỷ USD, giải 
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quyết việc làm cho 26.015 lao động. Sang năm 2001, chỉ tính riêng 6 tháng 

đầu năm, Hà Nội đL thu hút được 22 dự án FDI với số vốn đăng ký là 116 triệu 

USD, tăng10% số dự án và 200% số vốn đầu tư so với 6 tháng đầu năm 2000.  

Vốn đăng ký đầu tư  tính đến năm 1995 là (3,354 tỷ USD) đến năm 1997 

(7,132 tỷ USD) tăng 113%, song lại giảm từ năm 1999 (7,976 tỷ USD) đến 

năm 2000 còn (7,340 tỷ USD), giảm 6%, đến năm 2004 (7,68 tỷ USD) và năm 

2005 (9,24 tỷ USD). 

 Vốn thực hiện tăng mạnh từ năm 1995 (1,205 tỷ USD) đến năm 1997 

(1,814 tỷ USD), song đL tăng chậm từ năm 1999 (2,495 tỷ USD) đến năm 

2000 (2,577 tỷ USD) năm 2004 (3,52 tỷ USD) và năm 2005 (3,84 tỷ USD). 

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN liên tục tăng 

qua các năm (năm 1995 là 7.625 người, năm 1997 là 11.733 người, năm 2004 

là 44.451 người và đến năm 2005 đL lên tới 50.799 người) [20,21,22]. 

Bảng 2.4: Số dự án FDI và phân vốn đầu tư ở Hà Nội (1997 - 2005) 

Vốn đầu tư (1000 USD) 
Năm Số dự án cấp phép 

Đăng ký Thực hiện 

1997 50 913.000 712.000 

1998 46 673.000 525.000 

1999 44 345.000 182.000 

2000 44 100.000 115.000 

2001 42 216.000 128.000 

2002 60 362.000 175.000 

2003 55 400.000 200.000 

2004 66 1.057.980 269.175 

2005 113 1.563.000 316.000 

Nguồn:[75,22] 
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Biểu đồ 2.3: Vốn đăng ký và vốn thực hiện ở Hà Nội (1997 - 2005) 
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Nếu như tính đến hết năm 1996 trên địa bàn thành phố chỉ có 260 dự án 

đang hoạt động, thì đến năm 2005 con số này đL lên tới 650 dự án với tổng 

vốn đầu tư đăng ký đạt 9,24 tỷ USD. Sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp có vốn FDI tại Hà Nội đang tiến triển thuận lợi.Với số vốn thực hiện 

3,84 tỷ USD, các doanh nghiệp có vốn FDI ở Hà Nội đL đạt được tổng sản 

phẩm nội địa (GDP) là 10.901 tỷ VNĐ, đóng góp cho ngân sách thành phố 

3.316 tỷ VNĐ, và có tổng doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 34.846 tỷ VNĐ. 

Sự gia tăng liên tục và nhanh chóng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

địa bàn Hà Nội đL chứng tỏ tại đây họ kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Có 

thể thấy, không còn nghi ngờ gì nữa việc hệ thống cơ chế, chính sách thu hút 

ĐTNN và các luật pháp liên quan ngày càng được hoàn thiện hơn, phù hợp với 

thông lệ quốc tế hơn thì sức hấp dẫn của Hà Nội đối với các nhà ĐTNN cũng 

lớn hơn. Cùng với thời gian, không chỉ xuất hiện việc ngày càng có thêm 

nhiều dự án mới đầu tư vào thủ đô, mà còn nẩy sinh hiện tượng nhiều dự án cũ 

xin mở rộng qui mô đầu tư (xin tăng thêm vốn đầu tư). Việc ký kết hiệp định 

thương mại Việt - Mỹ và việc Việt Nam gia nhập WTO, trong tương lai rất gần 

sẽ là nhân tố quan trọng làm cho hoạt động ĐTNN tại Việt Nam nói chung và 

tại Hà Nội nói riêng trở nên rất sôi động 

2.3.1.2. Quy mô và cơ cấu đầu tư. 

 Về quy mô và cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực vào địa bàn thành phố 

Hà Nội cũng có những đặc điểm riêng. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 

vào địa bàn, trước hết tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực Kinh doanh tài sản và 

dịch vụ tư vấn, sau đó mới đến lĩnh vực công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp 

lắp ráp, chế tạo và công nghiệp nhẹ), xếp thứ ba là lĩnh vực khách sạn, nhà 

hàng và thứ tư là công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Bốn lĩnh vực 

này chiếm tới 80% tổng số dự án và 88% tổng vốn đầu tư (trong đó riêng lĩnh 

vực Khách sạn - Du lịch chiếm tới 39,7% tổng vốn đầu tư). Bốn lĩnh vực trên 

được phát triển thuận lợi là nhờ thành phố có những ưu thế về tình hình phát 

triển kinh tế - xL hội, về cơ sở hạ tầng về điều kiện tự nhiên và về những tiềm 

năng du lịch. 
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Các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp tập trung vào một số lĩnh vực, 

chủ yếu là: Cơ khí, điện tử, chế tạo ô tô, máy tính,.... Những dự án lớn gồm có: 

Sản xuất và lắp ráp ô tô (có vốn đầu tư 33,1 triệu USD liên doanh với 

Philipines), sản xuất đèn hình đơn sắc, đèn hình màu (có vốn đầu tư 170,6 

triệu USD liên doanh với Hàn Quốc), lắp ráp và sản xuất ô tô (có vốn đầu tư 

32,3 triệu USD liên doanh với Hàn Quốc). 

Bảng 2.5: Hiện trạng cơ cấu vốn FDI trên địa bàn Hà Nội. 

Đơn vị tính: 1000 usd 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Tổng số vốn đầu tư 7484792 7477578 7392506 8450486 9241000 

Trong đó chia theo loại hình 

Xí nghiệp có 100% vốn FDI  713428 850800 906498 1912715 2032000 

Xí nghiệp liên doanh 5747732 5825104 5683906 5735206 5752000 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 1023632 801674 802102 802565 1457000 

Trong đó chia theo ngành kinh tế 

Nông - lâm 2250 3350 5350 5350 5000 

Công nghiệp 1273176 1452866 1516329 1904732 2135000 

Xây dựng 56879 67974 70474 84116 99000 

Khách sạn nhà hàng 1072245 1058323 984039 976238 1075000 

Dịch vụ kinh doanh tài sản 3634656 3679847 3627541 3743705 3821000 

Ngành khác 1445586 1215218 1188773 1736345 2106000 

Tổng số vốn FDI ngoài thực hiện  2729317 2940983 3121628 3390803 3836000 

 Nguồn: [22]  

Do Hà Nội là trung tâm văn hoá, kinh tế - xL hội, là nơi hội tụ và giao lưu 

các luồng khách quốc tế lớn nhất cả nước, nên việc xây dựng những văn phòng 

cho thuê, khách sạn, những trung tâm thương mại giao dịch và tư vấn là một 

đòi hỏi tất yếu. Vì vậy thời gian qua đL có khá nhiều dự án đầu tư nước ngoài 

tập trung vào lĩnh vực này (có 45 dự án chiếm gần 20% tổng số dự án đầu tư 

vào thanh phố). Những dự án được coi là lớn thuộc lĩnh vực này là: Xây dựng 

và cho thuê văn phòng (có vốn đầu tư 35,4 triệu USD liên doanh với 

Indonessia), xây dựng và điều hành một trung tâm thương mại (có vốn đầu tư 
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là 41 triệu USD liên doanh với Anh), xây dựng khu nhà ở, văn phòng thương 

mại cho thuê (có vốn đầu tư là 240 triệu USD liên doanh với Singapore) [12]. 

Những dự án đầu tư vào lĩnh vực Khách sạn - Du lịch tại địa bàn Hà Nội 

thường có qui mô lớn hơn so với  những dự án đầu tư (cùng một lĩnh vực) vào 

các thành  phố và địa phương khác. Đáng chú ý là các dự án: Xây dựng tổ hợp 

Khách sạn, khu nhà nghỉ Hồ Tây (có vốn đầu tư 104,9 triệu USD liên doanh 

với Nhật), xây dựng khách sạn quốc tế 5 sao (có vốn đầu tư 64 triệu USD liên 

doanh với Hàn Quốc), xây dựng khu phức hợp khách sạn, căn hộ cho thuê và 

trung tâm thương mại Quảng Bá (có vốn đầu tư 50,9 triệu USD liên doanh với 

Singapore), xây dựng khách sạn 4 sao (có vốn đầu tư 44 triệu USD liên doanh 

với Malaixia), xây dựng khách sạn quốc tế 5 sao (có vốn đầu tư 42,8 triệu 

USD liên doanh với Thái Lan), Khách sạn Hilton-Opera (64,3 triệu USD), siêu 

thị Thăng Long (30 triệu USD do các tập đoàn của Pháp đầu tư),... 

Có 26 dự án ĐTNN vào ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực 

phẩm với tổng vốn đăng ký là 155,9 triệu USD (chủ yếu tập trung vào các lĩnh 

vực sản xuất Bia (Halida, Carlsberg...), Sản xuất chế biến thức ăn gia súc (ở 

Đông Anh), Sản xuất Đường (66 triệu USD liên doanh với Đài Loan)... [12] 

 Số liệu phân tích trên cho thấy, trong thời gian qua, đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đL thâm nhập vào hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xL hội ở Hà 

Nội. Dễ dàng nhận thấy, cơ cấu vốn FDI trong thời gian qua vào lĩnh vực xây 

dựng cơ sở hạ tầng còn bất hợp lý. Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực này là 

dành cho xây dựng khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê, ít thấy dự án đầu 

tư vào giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, cung cấp điện, nước,... Mặc dầu 

lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản ở ngoại thành có vị trí quan trọng trong việc cung 

cấp lương thực, thực phẩm cho thủ đô, song hiếm thấy dự án đầu tư nước ngoài 

vào lĩnh vực này (năm 1995 vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này chỉ chiếm 

có 4,25% tổng vốn đầu tư vào Hà Nội, các năm sau con số đó là: 2000 8,39%, 

2001 2,47%, 2002 2,47%, 2003 1,87%, 2004 2,31%). Lý do ở đây, có thể là vì 

thành phố chưa chú trọng (hoặc chưa đủ điều kiện) cấp vốn cho xây dựng hệ 

thống cơ sở hạ tầng vùng ngoại vi.  
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Bảng 2.6: Tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư. 

 Đơn vị tính: tỷ đồng                                                                

Hà Nội    
1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

I Vốn trong 
nước 5954 8450 13625 15870 19010 21457 25247 30100 

1 Vốn nhà nước 
& DN đầu tư 3739 5459 10175 12450 13130 14350 15100 18000 

2 
Vốn ngoài 
nhà nước đầu 
tư 

2215 2341 3450 4420 5880 7300 9844 12100 

II Vốn nước 
ngoài  6977 2748 1802 2250 3175 3500 3780 4540 

1 Vốn FDI 6655 2328 1596 1925 2556 2800 3280 4000 

2 Vốn ODA 302 420 206 325 619 700 500 540 

3 Vốn NGO 20 - - - - -   

 
Tổng vốn 

FDI/Tæng (%)            

12931 

51,46 

11198 

20,79 

15427 

10,34 

18120 

10,62 

22185 

11,52 

24900 

11,24 

29027 

11,25 

34640 

11,5 

  Nguồn: [20,21,22] 

Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng vốn FDI và tổng vốn đầu tư 
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90%

10%
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Năm 2000

11%

89%

FDI (%)            Tổng vốn đầu tư
Năm 2001

88%

12%

FDI (%)            Tổng vốn đầu tư

Năm 2002 89%

11%

FDI (%)            Tổng vốn đầu tư

Năm 2003
89%

11%

FDI (%)            Tổng vốn đầu tư

Năm 2004
89%

11%

FDI (%)            Tổng vốn đầu tư

Năm 2005 
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Qua nghiên cứu cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội, ta thấy thành 

phần vốn FDI có chiều hướng giảm dần từ năm 1999. Đến năm 2001 mới có 

chiều hướng phục hồi dần song vẫn chưa đạt được mức trước khi xẩy ra khủng 

hoảng tài chính khu vực (1996). Cụ thể nếu vốn FDI vào Hà Nội năm 2005 chỉ 

đạt 51,5% so với năm 1996. Cũng năm 2005, nếu so sánh tỷ lệ vốn FDI trên 

tổng vốn đầu tư của  thành phố, con số này chỉ là 11%, cách quá xa so với chỉ 

tiêu của thành phố đặt ra (19%) [75]. Hiện tượng giảm sút FDI vào Hà nội 

ngoài nguyên nhân do tác động của khủng hoảng tài chính khu vực, sự cạnh 

tranh gay gắt của nhiều nước trên thế giới (đặc biệt là Trung Quốc, ấn Độ) còn 

vì môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng chưa 

thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. 

2.3.1.3. Các hình thức đầu tư.  

Trong việc đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nói chung và địa bàn Hà Nội 

nói riêng, trước đây các nhà đầu tư thường chọn hình thức liên doanh (vì hình 

thức này giảm bớt rủi ro cho họ). Thể hiện ở chỗ số dự án đầu tư dưới hình 

thức này chiếm tỷ trọng rất cao (chiếm tới trên 90% trước năm 1995 và thường 

xuyên ở mức trên 2/3 tổng số các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố). Điều 

này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của chúng ta trong việc triển khai thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy mỗi hình thức đầu tư đều có vai trò tác 

dụng nhất định, nhưng xét trên phương diện khả năng thực hiện những ý đồ 

mà Nhà nước đặt ra thì hình thức liên doanh là hình thức có ưu thế hơn cả. 

Ngoài việc hình thức liên doanh tạo điều kiện cho nước sở tại cùng tham gia 

quản lý, điều hành, doanh nghiệp (có đại diện trong hội đồng quản trị), hình 

thức này còn mang lại lợi ích kinh tế cao cho nước chủ nhà (vì ngoài nghĩa vụ 

đóng góp về tài chính cho nhà nước theo luật định, các cơ sở liên doanh còn 

phải phân phối lợi nhuận doanh nghiệp cho bên đối tác). Hiện nay do môi     

trường đầu tư quốc tế có nhiều thuận lợi nên nói chung các chủ thể đầu tư lại 

có xu hướng thích hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hơn (vì hình 

thức này có khả năng mang lại cho họ lợi nhuận cao hơn). Tuy nhiên như trên 

đL nói, hình thức này có độ rủi ro cao, bởi vậy trong nhiều trường hợp họ vẫn 

vui vẻ tiếp nhận hình thức liên doanh với các đối tác của nước sở tại.  
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      Bảng 2.7: Hiện trạng loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội. 

(Vốn thực hiện), Đơn vị: triệu USD 

Hạng mục 1995 1999 2001 2002 2003 2004 2005 

Tổng số vốn    đầu tư  1204 2495 2659 2941 3195 3390 3836 

1. XN100% vốn 
§TNN 
% so tổng  

121 
 

10,04 

226 
 

9,06 

290 
 

10,91 

393 
 

13,36 

474 
 

14,84 

503 
 

14,84 

569 
 

14,83 
2. DN liên doanh 
% so tổng 

768 
63,78 

1835 
73,55 

1935 
72,77 

2008 
68,28 

2206 
69,05 

2395 
70,65 

2649 
69,06 

3. Hợp đồng hợp tác 
kinh doanh 
% so tổng 

315 
 

26,16 

434 
 

17,39 

434 
 

16,32 

540 
 

18,36 

515 
 

16,11 

492 
 

14,51 

618 
 

16,11 

4. Tỷ lệ trong cơ cấu 
vốn đầu tư xL hội 

 
54,0 

 
20,8 10,6 11,5 11,2 11,3 11,3 

     Nguồn: [20,21,22] 

Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng loại hình đầu tư FDI vào Hà nội năm 2005 

16%

72%

12%

100% vốn FDI Vốn liên doanh Vốn hợp tác kinh doanh
 

Nhưng như chúng ta biết, lợi nhuận bao giờ cũng là mục đích tối thượng 

của các nhà đầu tư nên xu hướng chọn hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước 

ngoài đang càng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Cụ thể là trên địa bàn Hà 

Nội tỷ trọng các dự án 100% vốn nước ngoài đang tăng dần qua các năm 

(9,08% năm 2000; 10,08 năm 2001; 13,36% năm 2002; 16,05% năm 2003; 

22,8% năm 2004). Mặc dầu không thật sự ưu ái đối với hình thức đầu tư này, 

nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận nó vì những lý do sau:  
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- Do khả năng góp vốn của chúng ta vào liên doanh quá khiêm tốn nên 

dẫn đến tình trạng tỷ lệ giữa vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư trong nước 

quá chênh lệch nghiêng về phía nước ngoài.  

- Do cán bộ tham gia liên doanh chủ yếu được tuyển từ các doanh nghiệp 

quốc doanh, nên còn thiếu kinh nghiệm điều hành hoạt động doanh nghiệp 

liên doanh cho phù hợp với cơ chế thị trường, yếu kém về trình độ chuyên 

môn, quản lý (thậm chí một số cán bộ còn bị thoái hoá, biến chất). 

2.3.1.4. Các đối tác đầu tư. 

 Sau hơn 10 năm thi hành luật đầu tư (1988 - 2003) đL có khoảng 42 nước 

và hàng trăm tập đoàn, công ty có dự án đầu tư trực tiếp vào địa bàn thành phố 

Hà Nội. Cho đến hết năm 2003, tình hình các đối tác đầu tư vào Hà Nội có thể 

được phân theo quốc gia và vùng lLnh thổ như sau: [75]  

 Singapore là nước đầu tư lớn nhất chiếm tỷ lệ 20,6% tổng vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào địa bàn Hà Nội (2,98 tỷ USD với 38 dự án), các lĩnh vực 

được quan tâm đầu tư là: Khách sạn - du lịch, dịch vụ, khu công nghiệp tập 

trung, dầu khí và chế biến nước giải khát,... Nhìn chung các dự án của 

Singapore đều có quy mô lớn, đặc biệt là các dự án về du lịch, khách sạn. Điển 

hình trong số đó là các dự án: Xây dựng văn phòng cho thuê, văn phòng     

thương mại và khách sạn (240 triệu USD), xây dựng khu phức hợp khách sạn, 

trung tâm thương mại - căn hộ cho thuê (59,9 triệu USD), xây dựng khách sạn 

quốc tế Hồ Tây (49,8 triệu USD), xây dựng khách sạn 5 sao (33,2 triệu USD) 

và sản xuất nước giải khát (20,4 triệu USD). 

 Nhật Bản là đối tác đứng thứ hai về tổng số vốn đầu tư vào thành phố và 

là nước có nhiều dự án đầu tư nhất (1,26 tỷ USD với 92 dự án). Dự án đáng kể 

là xây dựng liên doanh tổ hợp khách sạn và khu nghỉ Hồ Tây (104,9 tr. USD).  

Hàn Quốc là đối tác tuy đứng thứ 3 trong số 10 đối tác lớn đầu tư vào địa 

bàn thành phố, nhưng là đối tác đầu tư những công trình có tính chất lâu bền. 

Lĩnh vực Hàn Quốc đầu tư nhiều nhất là công nghiệp điện tử, công nghiệp chế 

tạo, công nghiệp nhẹ và sau đó là khách sạn du lịch. Hàn Quốc có khá nhiều 

dự án quy mô lớn tại địa bàn Hà Nội đó là: Sản xuất đèn hình đơn sắc, đèn 
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hình màu (170,6 triệu USD), sản xuất sản phẩm điện tử (33 triệu USD) và xây 

dựng khách sạn 5 sao (64 triệu USD).  

 Hồng Kông đứng thứ hai về số dự án đầu tư vào địa bàn thành phố và 

đứng thứ tư về tổng vốn đầu tư (487 triệu USD với 53 dự án) tập trung vào các 

lĩnh vực sau: Du lịch - khách sạn, kinh doanh vận tải, văn phòng, sản xuất. 

Quy mô vốn đầu tư cho 1 dự án của Hồng Kông thường ở mức trên, dưới 5 

triệu USD. Một số dự án có quy mô lớn là: Sản xuất lon nhôm (41,3 triệu 

USD), xây dựng Trung tâm thương mại (26,58 triệu USD), xây dựng Trung 

tâm thương mại và dịch vụ văn phòng (48,5 triệu USD), sản xuất kinh doanh 

khí hoá lỏng (12,5 triệu USD).  

 Thái Lan là đối tác đứng thứ 5, với số vốn chiếm 17,2% tổng vốn FDI đầu 

tư vào địa bàn thành phố (425,5 triệu USD với 18 dự án, tương ứng 23,6 triệu 

USD/dự án). Hướng đầu tư chủ yếu của Thái Lan vào địa bàn thành phố là: 

Công nghiệp chế tạo, khách sạn du lịch, công nghiệp chế biến thực phẩm. Các 

dự án đáng chú ý là: Lắp ráp xe máy (55,6 triệu USD), xây dựng khách sạn 

(59,0 triệu USD). 

Pháp là đối tác xếp vào vị trí thứ 10 trong những nước có vốn đầu tư lớn 

vào Hà Nội. Các dự án đầu tư của Pháp phần lớn tập trung vào lĩnh vực văn 

hoá và vào các công trình cần sử dụng công nghệ kỹ thuật cao. Đáng chú ý là 

những dự án: Xây dựng, kinh doanh khách sạn (có vốn đầu tư 307,2 triệu 

USD), xây dựng kinh doanh khách sạn, nhà hàng làng du lịch Hà Nội (có vốn 

đầu tư 35,2 triệu USD), nâng cấp và kinh doanh khách sạn Thống Nhất 

(Pullman) (có vốn đầu tư 26 triệu USD), sản xuất lắp ráp dịch vụ chuyển mạch 

bưu chính viễn thông (có vốn đầu tư 26,8 triệu USD).  

Denmark là nước đứng thứ 14 (xếp theo lượng vốn đầu tư). Tuy không 

nằm trong số 10 đối tác có vốn đầu tư trực tiếp lớn vào địa bàn thành phố (chỉ 

có 2 dự án), nhưng quy mô của các dự án mà Denmark đầu tư khá lớn. Cả 2 dự 

án của Denmark đều đầu tư vào lĩnh chế biến lương thực, thực phẩm (tổng vốn 

đầu tư 79,6 triệu USD/2 dự án) [phụ lục 2].  
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 Còn lại các đối tác khác, (trong đó có một số nước có tiềm năng vốn lớn 

như Mỹ, Anh, CHLB Đức) có số vốn đầu tư vào địa bàn thành phố cho đến hết 

năm 2003 còn rất khiêm tốn. Chủ yếu các nước này chỉ đầu tư vào một số lĩnh 

vực như: Khách sạn, dịch vụ, công nghiệp nhẹ. Hiện tại đL có một số công ty, 

tập đoàn quốc tế có tầm cỡ về vốn và công nghệ có mặt tại thành phố Hà Nội, 

nhưng mục đích có mặt chỉ là để xem xét, tìm hiểu chứ chưa sẵn sàng bỏ ra 

các khoản tiền lớn để đầu tư. Đối với các công ty này, khi đL đầu tư, họ sẽ bỏ 

ra một lượng vốn lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để sản xuất ra một khối 

lượng sản phẩm lớn với chất lượng cao, tương xứng với tầm vóc và uy tín của 

họ trên trường quốc tế. Tuy nhiên để họ chấp nhận đầu tư thì nước sở tại phải 

xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn hảo, có lực lượng lao động 

đảm bảo cả về số lượng, lẫn chất lượng và đặc biệt là thị trường trong nước 

cũng như trong khu vực phải đủ khả năng tiêu thụ những sản phẩm mà họ sản 

xuất ra. Hiện nay môi trường đầu tư của Hà Nội tuy tốt hơn nhiều so với các 

địa phương khác, song để thu hút được các công ty, tập đoàn kinh tế quốc tế 

lớn đầu tư vào vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.  

 2.3.2 Tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế-xA hội của Hà Nội. 

 2.3.2.1 Những kết quả bước đầu do tác động của FDI đến phát triển 

kinh tế của Hà Nội. 

 Thông qua hợp tác đầu tư với nước ngoài, năng lực sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn Hà Nội đL được nâng cao. Hiện 

tại nhiều cơ sở sản xuất đL có thể chế tạo ra các sản phẩm mới có khả năng 

cạnh tranh trên thị trường nội và ngoại địa (như các sản phẩm thuộc lĩnh vực  

công nghiệp điện tử, công nghiệp chế tạo...). Cũng qua hợp tác đầu tư với nước 

ngoài, hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố đL được cải thiện đáng kể (như 

giao thông, khách sạn, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, nước...). Ngoài ra 

hợp tác đầu tư nước ngoài còn giúp thành phố giải quyết việc làm cho một 

lượng lao động lớn (tạo ra 34.502 chỗ làm việc thường xuyên cùng hàng chục 

ngàn chỗ làm việc theo thời hạn trong ngành xây dựng và dịch vụ). Các dự án 

đầu tư nước ngoài đL góp phần tăng nhịp độ phát triển kinh tế của Hà Nội, 



 

120 

những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao là: Công nghiệp, xây dựng, xuất 

khẩu, dịch vụ và du lịch.  

a. Thị trường hàng hoá công nghiệp: 

Trong thời gian qua khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đL đóng góp lớn 

vào doanh thu sản xuất công nghiệp của toàn thành phố. Doanh thu của khu 

vực này chiếm tỷ trọng 22% năm 1995, 32% năm 1999 và 44,21% năm 2005 

trên tổng doanh thu của thành phố. Về giá trị tuyệt đối doanh thu của khu vực 

này qua các năm là: năm 1995 đạt 2.219.115 triệuVNĐ, năm 1999 đạt 

6.247.663 triệu VNĐ, (gần 3 lần so với năm 1995) và năm 2005 đạt 

34.846.000 triệu VNĐ (gấp 5,58 lần so với năm 1999 và gấp 15,7 lần so với 

năm 1995). Bên cạnh việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thủ đô, FDI 

còn giúp tạo thêm việc làm cho người lao động. Trong năm 2005 tổng số lao 

động công nghiệp làm việc ở khu vực có vốn FDI ở Hà Nội là 31.754 người.  

Bảng 2.8: Doanh thu sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 
(Giá thực tế).                               ĐV: Triệu đồng 

 1995 1999 2001 2003 2004 2005 

Tổng DT 10154213 19320745 24978273 51409000 63376000 78827000 

1. KV ktÕ 
trong nước 7935089 13073112 17090346 32894000 38597000 43981000 

2. KV 
§TNN 2219115 6247633 7887927 18515000 24779000 34846000 

% KV§TNN/ 
TDT 22% 32% 31,58% 36% 39,1% 44,21% 

Nguồn: [20,21,22]  

Tính trung bình trong năm 2005 thì khi bỏ ra một triệu USD vốn thực 

hiện cùng với sử dụng 11 lao động, các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đL 

tạo ra khoảng 2 triệu USD doanh thu và nộp ngân sách 312.000 USD (trong số 

đó doanh thu xuất khẩu đạt 366.000 USD). Sản phẩm hàng hoá của các ngành 

kinh tế Hà Nội rất đa dạng, bao gồm: Sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông - 

lâm - thuỷ sản, sản phẩm du lịch - văn hoá..., trong đó, sản phẩm hàng hoá 

công nghiệp là thành phần chủ yếu, có tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm hàng 
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hoá của Hà Nội. Sau khi đất nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá, bao 

cấp, sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì sản phẩm 

hàng hoá xL hội tăng lên không ngừng, từ chỗ cung thiếu hụt trầm trọng so với 

cầu, đến cung dần dần đáp ứng cầu và hiện nay một số mặt hàng cung đL vượt 

hơn cầu. Hà Nội là thành phố có tốc độ phát triển kinh tế vào loại cao so với 

các nước, tốc độ tăng GDP từ năm 1995 đến năm 2003 là 3,3 lần. Ba lĩnh vực 

có nhịp độ tăng trưởng lớn nhất là: Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (đạt tốc 

độ tăng trưởng hàng năm trên 15%). Trên địa bàn Hà Nội có 3 triệu dân cùng 

hàng vạn khách quốc tế và khách vLng lai sinh sống, do đó nhu cầu về sản 

phẩm hàng hoá công nghiệp là rất lớn. Xét về tiềm năng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm, với hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu 

thủ công nghiệp ở thành phố tuy có đủ khả năng cung ứng các sản phẩm công 

nghiệp cho 3 triệu dân cùng khách sinh sống trên địa bàn, nhưng chưa đủ sức 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các tỉnh đồng bằng sông hồng (chưa tính đến 

đáp ứng nhu cầu của toàn miền Bắc). 

b. Đánh giá thực trạng sản phẩm hàng hoá xuất khẩu của Hà Nội 

Từ khi có cơ chế mở và tham gia hội nhập thì Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh là hai thành phố có tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu mạnh mẽ nhất. 

Từ chỗ giá trị xuất khẩu của Hà Nội năm 1991 mới chỉ đạt 264 triệu USD thì 

năm 1995 đL đạt 755 triệu USD và sau một năm đến năm 1996 đạt 1,04 tỷ 

USD (tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thời kỳ 91/96 là 32%). Trong 3 năm 1997, 

1998, 1999, cuộc khủng hoảng kinh tế Châu á đL ảnh hưởng xấu đến khả 

năng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Cụ thể tốc độ 

tăng trưởng về xuất khẩu đL chậm lại so với giai đoạn trước (năm 1999 đạt 

1,37 tỷ USD, năm 2000 đạt 1,4 tỷ USD, năm 2002 đạt 1,6 tỷ và đến năm 2003 

là 1,8 tỷ USD), tuy nhiên xét về giá trị tuyệt đối thì giá trị hàng xuất khẩu vẫn 

tăng cao. Khi khả năng thu hút FDI của Hà Nội được phục hồi thì hoạt động 

xuất khẩu lại được đẩy mạnh, cụ thể năm 2005 giá trị xuất khẩu của Hà Nội 

đạt trên 2,8 tỷ USD. Có thể nói, tốc độ gia tăng xuất khẩu của khu vực có vốn 
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ĐTNN tăng rất nhanh đạt 9,5 lần (so sánh 2005/1995) trong khi của TW là 3,2 

lần và của khu vực ngoài nhà nước là 4,2 lần. 

Bảng 2.9:  Hiện trạng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội. 

Đơn vị tính: triệu USD 

Hạng mục 1995 2000 2002 2003 2004 2005 

1.Tổng KNXK trên địa bàn 755 1402 1640 1819 2311 2860 

Xuất khẩu TW trên địa bàn 526 1118 1256 1304 1440 1650 

Xuất khẩu địa phương 65 142 140 145 162 204 

Xuất khẩu kinh tế NNN 68 101 169 174 251 297 

Xuất khẩu kv có vốn ĐTNN 96 182 214 339 620 913 

2. Trị giá XK theo NH       

Hàng nông sản - 446 508 433 534 606 

Hàng Dệt may - 338 351 456 522 581 

Hàng giầy dép - 61 69 75 102 110 

Hàng thủ công mỹ nghệ  - 90 64 75 90 101 

 Nguồn: [20,21,22] 

2.3.2.2. Những tác động về mặt kinh tế - xA hội của hoạt động đầu tư 

trực tiếp nước ngoài đối với Hà Nội  

 Sau hơn 10 năm triển khai hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

Hà Nội đL đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế. 

Bên cạnh những tác động tích cực đối với nền kinh tế, FDI cũng có thể gây 

nên những tác hại nếu chúng ta không quản lý chặt chẽ và lái nó đi đúng 

hướng (ví dụ, nếu để nguồn vốn FDI chiếm tỷ trọng quá lớn sẽ làm cho nền 

kinh tế nước sở tại bị nước ngoài chi phối). Vai trò tích cực của FDI đối với 

kinh tế Hà Nội được thể hiện cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, FDI đL bổ sung nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh 

doanh của Hà Nội, và có đóng góp khá lớn cho ngân sách thành phố (thông 

qua việc nộp các khoản thuế). Vốn FDI mà phía nước ngoài góp vào liên 
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doanh dưới hình thức bằng máy móc, thiết bị, vật tư, đL góp phần tích cực vào 

việc bổ sung, tăng cường thêm cơ sở vật chất - kỹ thuật của thành phố. Nhờ bổ 

sung này mà năng lực sản xuất, kinh doanh của thành phố đL được nâng lên 

một bước đáng kể (đặc biệt thể hiện rõ ở một số ngành và lĩnh vực như: Chế 

biến nông sản, cơ khí lắp ráp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, khách sạn, 

bưu điện, công nghiệp điện tử,...). 

Tính từ năm 1989, từ khi thực hiện chính sách đầu tư nước ngoài, tỷ lệ cơ 

cấu vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài khá ổn định, trong đó 

nguồn vốn nước ngoài thường chiếm tỷ lệ cao hơn. Giai đoạn trước năm 1999 

FDI chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng vốn đầu tư toàn xL hội (khoảng 50%). 

Sau năm 1999 nguồn vốn FDI cũng như các nguồn vốn nước ngoài khác có xu 

hướng giảm mạnh (chỉ chiếm khoảng 20% vốn đầu tư toàn xL hội), năm 2005 

chiếm khoảng 13 % (trong đó vốn FDI chỉ chiếm 11,5 %) [22]. 

- Thứ hai, nhờ hình thức góp vốn vào liên doanh bằng máy móc, thiết bị, 

vật tư kỹ thuật của các chủ đầu tư nước ngoài, thành phố đL tiếp nhận thêm 

những kỹ thuật và công nghệ mới (bao gồm cả trình độ trung bình và tiên 

tiến), tạo thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đL 

định (hiện tại là công nghiệp - thương mại - dịch vụ nhưng trong tương lai cơ 

cấu này sẽ đảo ngược lai). Kết quả cụ thể mà nguồn vốn FDI đem lại cho Hà 

Nội là sự hình thành của một số ngành kinh tế - kỹ thuật mới như điện tử, tin 

học, lắp ráp ô-tô..., những ngành sử dụng công nghệ cao để sản xuất các sản 

phẩm có chất lượng và đạt năng suất lao động cao (ví dụ như các công ty của 

Nhật Bản, Thuỵ Điển, Đức,..., đL đầu tư phát triển hệ thống điện thoại viễn 

thông và xây dựng, lắp đặt đồng bộ mạng điện thoại cố định ở Hà Nội, nhờ đó 

hiện nay Hà Nội số máy điện thoại bình quân theo đầu người cao nhất cả nước 

41,1 máy/100 dân - năm 2005) [22]. Chỉ số vốn đầu tư thực hiện trên một lao 

động tăng lên qua các năm (năm 1995 chỉ số này khoảng 46.300 USD/người 

thì vào năm 2003 đL là 90.476 USD/người) đL thể hiện tác động của FDI trong 

việc nâng cao trình độ công nghệ của thành phố.  
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- Thứ ba, FDI có tác dụng làm cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở 

thành phố trở nên sôi động hơn và giúp nâng cao hơn tính hiệu quả của các 

doanh nghiệp trong nước, do luôn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp có 

vốn ĐTNN. Không phủ nhận một thực tế là các doanh nhân trong nước phải 

chịu ít nhiều thua thiệt do quá trình cạnh tranh gây nên, nhưng bù lại họ sẽ học 

được nhiều điều bổ ích để trở nên năng động hơn.  

- Thứ tư, FDI đL góp phần vào việc cải thiện tình trạng thấp kém của cơ 

sở hạ tầng kinh tế - xL hội trên địa bàn Hà Nội, giảm bớt áp lực cho việc tạo 

công ăn việc làm cho người lao động, qua đó tăng thu nhập bình quân tính 

theo đầu người của Hà Nội, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân. Khu 

vực ĐTNN đL thu hút một lực lượng lao động lớn. Trong các năm 1994, 1995, 

1996 số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn FDI tăng 

mạnh. Từ năm 1999 đến 2003 mức tăng có chậm lại tỷ lệ với mức tăng của số 

dự án và lượng vốn đầu tư. Mặc dầu vậy mỗi năm vẫn có hơn ngàn người bổ 

sung vào lực lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn FDI. 

Theo số liệu thống kê năm 2005 dân số Hà Nội là 3.182.700 người, trong 

đó lực lượng lao động có việc làm thường xuyên là 544.200 người và số người 

đăng ký tìm việc làm là 80.000 người [22]. Trong số này nhiều người đL có 

nghề, số còn lại đa phần là thanh niên có trình độ văn hoá, dễ tiếp thu kỹ thuật, 

chuyên môn và nghiệp vụ. Tính đến cuối năm 2005, Hà Nội đL thu hút được 

50.799 lao động tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với thu nhập bình quân 

của người lao động khoảng 650.000 - 1.150.000 đồng/tháng/người. Trong 

những năm gần đây, số người lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có phần giảm sút. Lý do giải thích cho tình 

trạng này, là việc giảm sút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội và việc 

áp dụng những tiến bộ khoa học trong quá trình sản xuất ngày càng mạnh mẽ, 

dẫn đến việc các doanh nghiệp giảm bớt nhu cầu về lao động giản đơn.   

Mặc dầu đL đạt được kết quả khả quan trong việc thu hút và sử dụng 

nguồn vốn FDI, nhưng So với một số tỉnh, thành phố khác (như Hồ Chí Minh, 
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Bình Dương, Đồng Nai,…), Hà Nội vẫn có nhiều mặt còn yếu kém cần được 

khắc phục trong thời gian tới. 

 

2.4. Những hạn chế đặt ra đối với cơ chế, chính sách thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội. 

Công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI ở Hà Nội tuy có đạt được 

những thành tựu đáng kể song vẫn tồn tại những hạn chế. Ngoài các nguyên 

nhân khách quan như ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu 

vực, tình trạng cạnh tranh trong việc thu hút FDI giữa các nước ngày càng gia 

tăng, phải kể đến các nguyên nhân chủ quan, mà điển hình là sự tồn tại nhiều 

bất cập trong hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI. Từ cơ sở lý luận về 

những vấn đề liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách thu hút FDI đL 

được trình bày ở trên, ta nhận thấy những vấn đề sau đây cần được đánh giá 

đúng mức thì mới có thể đạt được kết quả khả quan khi tiến hành hoàn thiện 

hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

2.4.1. Quan điểm nhận thức về thu hút FDI. 

Do nhận thức về vai trò, vị trí của FDI trong nền kinh tế chưa thực sự 

thống nhất cao và do chưa quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương tăng cường 

thu hút FDI của Đảng ở các cấp các ngành đến người dân trên địa bàn thành 

phố nên hoạt động thu hút FDI của Hà Nội còn bị hạn chế. Bởi vậy, việc thống 

nhất quan điểm trong việc tổ chức và hoạch định chính sách thu hút FDI vào 

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong những năm tới đang là vấn đề 

cấp bách. Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố luôn có quan điểm rõ 

ràng về vai trò của FDI, coi vốn trong nước là quyết định, vốn nước ngoài là 

quan trọng. Tuy nhiên do việc quán triệt quan điểm trên cho các ngành, các 

cấp từ trung ương đến mọi người dân trên địa bàn thành phố chưa thật đầy đủ, 

nên đL dẫn đến tình trạng thiếu sự nhất quán trong việc triển khai thực hiện 

hoạt động thu hút nguồn vốn này. Do các cơ quan chức năng, các cấp chính 

quyền chưa quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng và Nhà nước, nên hiện tại 

tình trạng giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư vẫn còn nhiều 
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phiền hà, chưa tạo lập được môi trường đầu tư thật sự hấp dẫn, chưa xây dựng 

được hệ thống luật pháp nhất quán và ổn định.  

 Nhận thức về vai trò của FDI, phần đông cho rằng nó đem lại lợi ích 

nhiều mặt cho phát triển kinh tế - xL hội của Hà Nội, nhưng vẫn còn có ý kiến 

cho rằng FDI là hình thức bóc lột của tư bản nước ngoài. Như vậy, rõ ràng việc 

nhìn nhận về vai trò của FDI đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế Hà Nội 

vẫn còn chưa thống nhất triệt để. Cho đến nay một số quan điểm, nhận thức 

liên quan đến FDI như: Quan điểm về hiệu quả FDI, tỷ lệ góp vốn giữa các 

bên đầu tư, việc miễn thuế thu nhập 2 năm cho các doanh nghiệp có vốn FDI, 

về thuế nhập khẩu, về bên chịu phần chi phí giải phóng mặt bằng,...vẫn chưa 

được thống nhất. Do không thống nhất được quan điểm trên, nên đL dẫn đến 

tình trạng trì trệ ở nhiều khâu giải quyết của các cơ quan chức năng liên quan 

đến hoạt động đầu tư n−ơc ngoài. Biểu hiện rõ nhất là ở các khâu đền bù để 

giải phóng mặt bằng và giải quyết vấn đề tái định cư, việc hợp tác giữa các Bộ, 

ngành và các cơ quan chức năng để soạn thảo ra hệ thống cơ chế, chính sách 

đồng bộ, thống nhất dành cho hoạt động thu hút ĐTNN. Mấy năm vừa qua, do 

nguồn vốn FDI bị giảm đL làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội 

chậm lại, điều này có lẽ sẽ giúp cho nhiều người trong chính quyền các cấp, 

các ban, ngành và người dân ở Hà Nội có được quan điểm nhận thức đúng đắn 

hơn về vai trò quan trọng của việc thu hút FDI. 

 2.4.2. Hệ thống luật pháp. 

 Hệ thống luật pháp, chính sách đang trong quá trình hoàn thiện nên còn 

thiếu đồng bộ, chưa ổn định, rõ ràng, minh bạch, nhất quán và khó dự đoán 

trước. Các văn bản hướng dẫn cụ thể cho việc thi hành luật và các qui định đL 

đề ra ban hành còn chậm, thiếu qui định cụ thể về các biện pháp nhằm tăng 

cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này được minh chứng, trong thời gian 

qua do việc soạn thảo và ban hành một số văn bản pháp luật liên quan đến 

ĐTNN chưa lấy ý kiến doanh nghiệp, nên đL dẫn đến hiện tượng "bút sa, gà 

chết", doanh nghiệp nhận đủ hậu quả. Rõ nhất là việc ban hành Nghị định số 

158/2003/NĐ-CP, ngày 10/12/2003 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và nghị 
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định số 164/2003/NĐ-CP, về thuế thu nhập doanh nghiệp, đL gây sốc cho các 

nhà ĐTNN do các ưu đLi về thuế bị giảm quá đột ngột. Một số quy định trong 

các văn bản khác nhau còn chồng chéo hoặc thiếu nhất quán. Chẳng hạn, theo 

Nghị định 24/2002/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật 

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì việc nhập khẩu tạo tài sản cố định cho 

doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu, trong khi đó văn bản số 

227/2003/BKH&ĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Để bảo hộ sản xuất 

nội địa thì đánh thuế những mặt hàng nhập khẩu trong nước đL sản xuất được. 

Đây chính là nguyên nhân làm cho hệ thống luật pháp về ĐTNN tại Việt nam 

kém hiệu lực, tạo kẽ hở cho tiêu cực phát sinh trong quá trình vận dụng. 

 Nghị định 164/2003/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2004 thể hiện sự 

"tiền hậu bất nhất" trong ưu đLi đầu tư. Nghị định này đL thu hẹp diện các dự 

án được hưởng thuế suất ưu đLi 10% trong suốt đời dự án và cắt giảm mức độ 

ưu đLi đối với các dự án sản xuất trong khu công nghiệp. Sự thay đổi này làm 

nản lòng các doanh nghiệp có ý định đầu tư vào các KCN, đồng thời những dự 

án mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cũng bị chững lại 

vì không được hưởng thuế suất ưu đLi và miễn giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp mà phải chịu thuế suất phổ thông 28%. Đối với doanh nghiệp kinh 

doanh hàng xuất khẩu, trước đây chỉ cần đạt giá trị xuất khẩu trên 30% tổng 

giá trị hàng hoá trong năm là được hưởng thuế suất ưu đLi và miễn giảm thuế 

thu nhập doanh nghiệp, tỷ lệ mới là 50% doanh thu. Việc ban hành sự thay đổi 

này mà không qui định thời gian chuyển tiếp khiến các doanh nghiệp đL ký 

hợp đồng với nước ngoài bị thua thiệt. Mặc dù Nghị định 164 đL được Bộ Tài 

chính sửa đổi (đL trình Chính phủ phê duyệt bằng Nghị định 152/2004/NĐ-

CP) theo hướng trả lại sự ưu đLi cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN, nhưng 

không trả lại sự ưu đLi cho các doanh nghiệp trong nước. Điều này không 

những không công bằng, mà còn không khuyến khích các doanh nghiệp trong 

nước đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

Khung pháp luật và hệ thống các văn bản quy định về đầu tư của các Bộ, 

ngành chuyên môn chưa đủ sức hấp dẫn so với chính sách kêu gọi đầu tư của 
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các nước trong khu vực. Văn bản hướng dẫn hoạt động ĐTNN còn ban hành 

chậm, chưa rõ ràng, khó thực hiện như chính sách thuế, giá dịch vụ, các chi 

phí quảng cáo,... Một số cơ chế về quản lý ngoại hối, tỷ giá ngoại hối và vay 

vốn còn quá cứng nhắc, chưa phù hợp với tình hình cụ thể. Một số quy định 

chưa mang tính hấp dẫn các nhà ĐTNN, như chương trình nội địa hoá đối với 

các dự án công nghiệp nặng quy định xuất khẩu trên 80% sản phẩm, sự phân 

biệt giữa các doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 

nước ngoài về vay vốn và mức ưu đLi tín dụng,... Sự chậm ban hành các văn 

bản hướng dẫn, cụ thể như Nghị định 06/2000/NĐ-CP được ban hành ngày 

6/3/2000 về hợp tác đầu tư nước ngoài về lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, nhưng 

phải đến Chỉ thị 13/2005/NĐ-CP ngày 8/4/2005 mới chỉ đạo Bộ KHĐT ban 

hành thông tư hướng dẫn thi hành. Do chậm ban hành thông tư hướng dẫn về 

khuyến khích ĐTNN vào lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo theo Nghị định 

06/2000/NĐ-CP của Chính phủ đL gây ách tắc đối với việc thu hút FDI vào 

lĩnh vực này. Theo các doanh nghiệp thì: Thông tư 120/2003/Bộ Tài chính, 

định nghĩa dịch vụ xuất khẩu chưa rõ ràng và không coi dịch vụ bán hàng vào 

KCX là xuất khẩu, đang làm cho việc tính thuế thiếu minh bạch, bất hợp lý. 

 Hoàn thiện luật pháp chưa được xử lý đồng bộ và nhất quán trong quá 

trình hậu đầu tư. Hệ thống văn bản hướng dẫn về ĐTNN chủ yếu tập trung vào 

giai đoạn thẩm định và cấp phép đầu tư, chưa chú ý tới việc quản lý và theo 

dõi các dự án đó được triển khai thực hiện như thế nào. ĐL có trường hợp một 

số dự án khi đưa ra thẩm định cấp phép, được trình bày với các mục theo luật 

được hưởng tiêu chuẩn thuế suất ưu đLi nhưng thực tế các mục này hoàn toàn 

không được triển khai trong quá trình thực hiện. Sơ xuất này không những đL 

gây thiệt hại tới nguồn thu ngân sách mà còn tạo ra môi trường hoạt động đầu 

tư không bình đẳng. 

 Luật ĐTNN quy định hình thức đầu tư trong một thời gian dài còn đơn 

điệu và chậm sửa đổi. Khi ban hành Luật ĐTNN tại Việt Nam tháng 12/1987, 

do thu thập thông tin còn chưa đầy đủ, cách tiếp cận vấn đề chưa toàn diện, 

nên luật này qui định cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài, thực hiện dự án đầu tư 
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ở Việt Nam chỉ dưới 3 hình thức chủ yếu: Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp 

đồng, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Tuy 

Nghị định 62/1993/NĐ-CP và Nghị định 02/1996/NĐ-CP đL bổ sung hình 

thức BOT, BTO, BT nhưng tất cả đều dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Do chỉ duy nhất một hình thức công ty nên buộc các hoạt động kinh doanh đa 

dạng phải "chui vào một rọ". Thực tế cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 

Châu á vừa qua đL cho thấy sự bất cập của việc có ít hình thức đầu tư ở Việt 

Nam. Nghị định 38/2003/NĐ-CP ban hành năm 2003 đL cho phép chuyển đổi 

một số doanh nghiệp có vốn ĐTNN sang hoạt động theo hình thức công ty cổ 

phần cũng là một tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn chưa cho phép áp dụng một số hình 

thức đầu tư khác, trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới các doanh nghiệp 

FDI được tổ chức theo nhiều hình thức. Luật Đầu tư năm 2005, có hiệu lực từ 

1/7/2006 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết, được nghiên cứu 

bổ sung, hoàn thiện hơn việc đa dạng hoá các hình thức đầu tư như doanh 

nghiệp FDI đa mục tiêu, doanh nghiệp FDI phát hành tín phiếu, công ty hợp 

danh, chi nhánh công ty nước ngoài,... Tuy nhiên, để có thể triển khai được 

nhanh chóng cần sớm ban hành đồng bộ các văn bản luật khác có liên quan và 

các Nghị định, thông tư, quyết định,... hướng dẫn chi tiết, cụ thể để thực hiện. 

 Nguyên nhân chính là, hiện nay Việt Nam cũng như Hà Nội thiếu các 

luật sư giỏi, nổi tiếng, có tầm cỡ quốc tế. Điều này đL ảnh hưởng đến tốc độ 

làm luật, thực thi luật pháp và gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước 

đối với việc giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. 

2.4.3. Các lĩnh vực cần được hoàn thiện trong hệ thống cơ chế, chính 

sách thu hút FDI. 

* Về cơ cấu.  

Sự mất cân đối trong cơ cấu vốn FDI vào các ngành, các lĩnh vực trong 

những năm qua cho thấy các nhà đầu tư chỉ quan tâm tới việc đưa vốn vào 

những dự án nào, lĩnh vực nào đem lại lợi ích và cho hiệu quả cao đối với họ. 

Do vậy những lĩnh vực đem lại hiệu quả chậm, đòi hỏi vốn lớn (như đầu tư kết 

cấu hạ tầng, công trình giao thông, xử lý môi trường, nông nghiệp, thuỷ lợi) ít 
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có dự án đầu tư. Trong khi đó, thành phố còn thiếu cơ chế, chính sách khuyến 

khích thoả đáng, đặc biệt đối với những ngành được coi là quan trọng và cơ 

bản. Việc cơ cấu vốn đầu tư tập trung quá nhiều vào lĩnh vực xây dựng khách 

sạn, căn hộ cho thuê không những đL gây biến động mạnh về giá cả trên thị 

trường nhà đất mà còn tạo ra sự mất cân đối cung cầu trên lĩnh vực này. Thực 

tế cho thấy các khách sạn lớn, nhỏ đều có hệ số sử dụng thấp, gây lLng phí 

một lượng lớn các nguồn lực. Tình hình đầu tư vào lĩnh vực tài chính - ngân 

hàng còn thấp, phần nào thể hiện sự kém hấp dẫn của khu vực này. Số dự án 

đầu tư vào công nghiệp nhiều nhưng quy mô không lớn, mức vốn bình quân 

cho một dự án khoảng 3 triệu USD, nhỏ hơn nhiều so với các dự án đầu tư vào 

bất động sản có mức bình quân khoảng 20 triệu USD. Hơn nữa, hầu hết các dự 

án FDI đều được thực hiện thông qua các liên doanh với doanh nghiệp Nhà 

nước, khu vực được xem là kém linh hoạt hơn khu vực tư nhân. Bên cạnh đó 

tình trạng bao cấp của nền kinh tế, tình trạng độc quyền của một số doanh 

nghiệp Nhà nước trong một số lĩnh vực, đL làm giảm hiệu quả thu hút FDI. 

* Về tài chính.  

Chính sách thuế: Mức thuế không cụ thể, thủ tục hoàn thuế rườm rà. 

Hệ thống chính sách thuế còn phức tạp, việc đưa ra các mức thuế không 

cụ thể dẫn đến tình trạng tuỳ tiện áp dụng, hiện tượng thu thuế chồng chéo, 

trùng lắp vẫn tồn tại. Nhìn chung, trong một thời gian dài chính sách thuế của 

chúng ta vẫn chưa thực sự phù hợp với nền kinh tế thị trường đa dạng, đa thành 

phần, chưa hoà nhập với hệ thống thuế quốc tế. Thủ tục hoàn thuế rườm rà và 

không kịp thời đL làm giảm tác dụng khuyến khích của công cụ tài chính này. 

Trong khi việc hoàn thuế diễn ra chậm chạp, thì việc nộp thuế lại buộc các nhà 

đầu tư phải tuân thủ chặt chẽ về thời gian qui định (cứ đến ngày 25 hàng 

tháng, các doanh nghiệp phải nộp thuế cho cơ quan thuế, nếu chậm ngày nào 

thì bị phạt ngày đó). Sự thiếu bình đẳng này các doanh nghiệp chịu thiệt, tạo 

sự cửa quyền cho các cán bộ quản lý và là kẽ hở gây ra sự sách nhiễu. 

Vấn đề sử dụng chính sách ưu đLi về thuế, chưa gắn với định hướng chiến 

lược thúc đẩy xuất khẩu, một số điều chỉnh thuế gần đây đL làm giảm quyền 
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lợi của các nhà đầu tư trong KCN. Các nhà đầu tư nước ngoài ở Hà Nội, đòi 

hỏi cần được khấu trừ khoản thuế đầu vào khi họ mua hàng của các doanh 

nghiệp trong nước, bởi vì việc tính VAT như hiện nay buộc họ phải nộp thuế 

theo phương pháp trực tiếp nên không được khấu trừ khoản thuế đầu vào. 

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài ở Hà Nội cho rằng cần phải xem xét lại 

chính sách thuế suất, thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài đang 

được áp dụng ở Việt Nam, vì nó cao hơn so với nhiều nước trong khu vực 

(theo Thông tư số 81/2004/TT-BCT ngày 10/8/2004 thuế thu nhập cá nhân đối 

với người nước ngoài ở Việt Nam mức cao nhất là 40%, trong khi tại Thái Lan 

mức thuế này là 37%, Indonesia là 35%, Malaysia là 28%, Singapore là 26%). 

Chính sách tín dụng: Thủ tục vay vốn còn phiền hà, quy định về thế chấp 

phức tạp làm cho các nhà ĐTNN ít có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn trong 

nước. Vấn đề cung cấp tín dụng là một trong những yếu tố quyết định sự thành 

công của xuất khẩu. Hiện tại, việc cung cấp vốn lưu động cho các nhà đầu tư 

nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu ở Hà Nội còn gặp nhiều trở ngại. Đó là do 

thủ tục vay vốn phiền hà, những quy chế về thế chấp phức tạp, thị trường bất 

động sản chưa phát triển và chưa có cơ chế tái chiết khấu các thương phiếu. 

Chính sách tỷ giá: Tỷ giá VND còn cao so với một số đồng tiền khác đL 

tác động xấu tới xuất khẩu hàng của Việt Nam vào thị trường các nước 

ASEAN, Nhật Bản và EU. VND cao giá và chưa do thị trường đích thực xác 

định cũng tác động tiêu cực đến thu hút FDI và ngành du lịch. Buôn bán quốc 

tế của Việt Nam tương đối lớn, mà đồng tiền không chuyển đổi tự do được, có 

nghĩa là các nhà đầu tư kinh doanh xuất, nhập khẩu tại Hà Nội phải chịu các 

chi phí chuyển đổi tiền, với thủ tục phiền hà và tốn thời gian. ĐL thế, họ còn 

phải chịu thiệt do quy định về kết hối ngoại tệ (họ thu được ngoại tệ do xuất 

khẩu nhưng khi nhập khẩu cần ngoại tệ lại phải xin phép ngân hàng). 

Chính sách ngoại hối: Do đồng nội tệ của Việt Nam không có khả năng 

chuyển đổi, trong khi đó khả năng cung ứng ngoại tệ của ngân hàng thấp dẫn 

đến tình trạng thị trường ngoại tệ liên ngân hàng luôn căng thẳng. Nhu cầu về 

ngoại tệ của các doanh nghiệp có vốn FDI ở Hà Nội vẫn tiếp tục tăng do họ 
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phải dùng nó để trả nợ gốc và lLi của số tín dụng thương mại đL vay cho đầu 

tư. Trong khi đó, ngân hàng Nhà nước chỉ đảm bảo được 30% nhu cầu về 

ngoại tệ của các doanh nghiệp này trong cả nước. So với các nước ASEAN (trừ 

Lào và Myanma ) tỷ lệ dự trữ ngoại tệ của Việt Nam thấp hơn nhiều. Đây là 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng luôn căng thẳng của thị trường ngoại tệ liên 

ngân hàng hiện nay ở Việt Nam nói chung cũng như ở Hà Nội nói riêng [17]. 

* Về đất đai. Vấn đề đất đai, quy hoạch đất đai, hiệu lực của các quy 

định pháp luật về chính sách đất đai và những tranh chấp trong việc giải phóng 

mặt bằng còn nhiều bất cập, ảnh hưởng rất lớn đến thu hút FDI ở Hà Nội. 

Trong thời gian qua, cơ chế, chính sách về đất đai áp dụng đối với lĩnh 

vực đầu tư nước ngoài vẫn còn những vướng mắc nhất định. Mặc dù trong các 

văn bản đL cố gắng phân loại để xác định các mức tiền thuê khác nhau cho 

phù hợp với điều kiện địa điểm, loại đất, hạ tầng cơ sở,... nhưng vẫn không 

tránh khỏi những bất hợp lý. Trong thực tế khi góp vốn bằng giá trị quyền sử 

dụng đất vào các dự án có vốn ĐTNN thường có những vướng mắc sau đây: 

+ Do Hà Nội chưa có quy định hợp lý về cách tính giá đất (thương 

quyền), nên trong một số trường hợp phần góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 

đất được tính quá cao so với giá trị thực của khu đất, làm cho việc đàm phán 

kéo dài, bên nước ngoài khó chấp nhận. 

+ Một số trường hợp để bên nước ngoài dễ chấp nhận khi đàm phán, các 

đối tác ở Hà Nội đL đưa ra mức cho thuê đất quá thấp. Dẫn đến, khi thẩm định 

dự án, họ được yêu cầu phải đàm phán lại để tăng giá thuê đất. Mâu thuẫn này 

rất khó giải quyết (không dễ thuyết phục bên nước ngoài chấp nhận thay đổi 

giá), vì vậy thời gian xin cấp phép kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư. 

+ Một số dự án nhầm lẫn giữa việc góp vốn bằng giá trị nhà xưởng với 

việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Một số dự án chỉ tính tiền thuê 

đất của diện tích xây dựng, nhưng không tính các diện tích như đường nội bộ, 

diện tích trồng cây xanh... Đây là cách hiểu sai quy định trong chính sách. 

+ Giá thuê đất của Hà Nội cao hơn so với nhiều nước trong khu vực (nếu 

tính cả chi phí đền bù, giải tỏa thì mức chênh lệch về giá đất còn lớn hơn), đây 
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là yếu tố làm giảm sức cạnh tranh thu hút FDI. Thời gian tính giá trị quyền sử 

dụng đất để góp vốn vào các doanh nghiệp FDI ở Hà Nội là chưa hợp lý. 

+ Việc giao đất cho các doanh nghiệp bị kéo dài do công tác đền bù, giải 

tỏa tiến hành với tốc độ chậm (nhiều trường hợp việc giải tỏa kéo dài hàng 

năm thậm chí có dự án kéo dài đến 5 năm). Thủ tục thuê đất, cấp đất, giá đền 

bù, giải phóng mặt bằng còn phức tạp gây mất cơ hội và thời gian của các nhà 

đầu tư.  

+ Chính sách và chế độ đền bù tài sản trên đất tuy được ban hành, nhưng 

còn thiếu các biện pháp tối ưu đối với công tác di dân và tái định cư giải phóng 

mặt bằng để thực thi các dự án. 

Về công tác quy hoạch: Không gian chung của thành phố đL được phê 

duyệt nhưng các quy hoạch chi tiết của thành phố như khu phố cổ, khu phố cũ, 

khu đô thị mới, khu vực Hồ Tây... chưa được khẳng định, nên các nhà đầu tư 

nước ngoài rất khó khăn trong việc lựa chọn khu vực đầu tư (đặc biệt là các 

dự án có quy mô xây dựng lớn, cao tầng). Thành phố chưa có đủ quy hoạch 

chi tiết cho tất cả các khu vực, nên không thể cấp ngay chứng chỉ quy hoạch 

cho nhà đầu tư để tiến hành các công việc tiếp theo, như xây dựng phương án 

kiến trúc, thiết kế mỹ thuật. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các 

hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, ra những quyết định không đúng thẩm quyền 

hoặc vượt quyền, trên một mảnh đất mà có những hai quyết định cấp đất (điển 

hình là dự án Đô thị Nam Thăng Long,...), làm thất thoát của nhà nước hàng 

nghìn tỷ đồng. Hiệu lực pháp luật của các quy định về đất đai còn thấp, Luật 

Đất đai mặc dù đL được sửa đổi, Nghị định hướng dẫn thi hành thì nhiều, song 

còn thiếu những văn bản, các thông tư của các Bộ, ngành và quyết định của Uỷ 

ban hướng dẫn thực hiện cụ thể, nếu có lại chồng chéo và xung đột nhau.     

 * Về lao động 

Việc cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có vốn FDI của các trung 

tâm, công ty cung ứng lao động còn bộc lộ những hạn chế và tiêu cực. Luật 

Lao động thực hiện không nghiêm, việc xử lý các vi phạm chưa hợp lý. Các cơ 

quan quản lý của thành phố còn lúng túng và thiếu cương quyết khi xử lý các 
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tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, dẫn đến hiệu lực thực hiện chính sách 

lao động không cao.  

Đối với người sử dụng lao động: Nhiều giám đốc doanh nghiệp kể cả 

người được ủy quyền điều hành không nắm vững những quy định của pháp 

luật lao động, hoặc cố tình không tuân thủ những quy định của pháp luật (như 

kéo dài thời gian thử việc hoặc không ký hợp đồng lao động cá nhân, thỏa ước 

lao động tập thể. Vi phạm các quy định về điều kiện làm việc, điều kiện lao 

động, các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây 

nguy cơ xẩy ra tai nạn và phát sinh bệnh nghề nghiệp, chấm dứt hợp đồng tùy 

tiện hoặc sa thải người lao động trái pháp luật, làm cho mối quan hệ giữa chủ 

đầu tư và công nhân trở nên căng thẳng). Nhìn chung, tình trạng không nắm 

được luật pháp, nhiệm vụ, quyền hạn, lại hạn chế về chuyên môn và ngoại ngữ, 

làm cho cán bộ do thành phố cử sang không phát huy được vai trò của mình, 

nhất là phải đối mặt với những nhà ĐTNN nhiều kinh nghiệm, thủ thuật. 

Về phía người lao động: Số lao động của Hà nội làm việc trong các dự án 

có vốn đầu tư nước ngoài phần lớn là lao động trẻ, có khả năng thích ứng 

nhanh với yêu cầu công nghệ sản xuất tiên tiến nhưng hạn chế về thể lực, kinh 

nghiệm, tay nghề và hiểu biết về các quy định của pháp luật lao động, chưa 

nắm vững các chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tiến hành ký 

hợp đồng lao động, nên thường bị chủ doanh nghiệp áp đặt các điều khoản bất 

lợi về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc. Mặc dù các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài đL góp phần giải quyết được công ăn việc làm cho một 

số lượng lao động nhất định, song do chính sách lao động còn có nhiều bất 

cập, nên mục tiêu nâng cao tay nghề cho công nhân và trình độ quản lý cho 

đội ngũ cán bộ thông qua đầu tư nước ngoài còn hạn chế. 

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đL được đặt ra song còn 

nhiều vấn đề chưa được giải quyết, do thiếu kinh phí và không bắt kịp tốc độ 

phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới. Mặc dầu thành phố đL có cố gắng 

mở thêm nhiều cơ sở dạy nghề và cải thiện chất lượng đào tạo, song vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn FDI, cả về số lượng lẫn 
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chất lượng lao động. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

cũng như giáo viên dạy nghề ở các trung tâm đào tạo, chưa được quan tâm 

đúng mức, chưa có chính sách khuyến khích về vật chất và tạo các điều kiện 

để họ tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới. 

* Về thị trường.  

Cơ chế, chính sách khuyến khích xuất khẩu chưa đủ hấp dẫn và mạnh để 

định hướng động cơ chính của nhà ĐTNN nhằm vào thị trường Việt Nam. 

Trước năm 1996 chính sách sử dụng FDI của Việt Nam chủ yếu thiên về sản 

xuất các mặt hàng phải nhập khẩu, do đó thị trường trong nước là thị trường 

tiêu thụ hàng hoá chủ yếu. Sau năm 1996, chúng ta bắt đầu tập trung sang 

khuyến khích đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu. Tuy nhiên cho đến nay tỷ lệ 

hàng xuất khẩu còn rất hạn chế trong các doanh nghiệp có vốn FDI. Hơn nữa 

sản phẩm xuất khẩu lại do các nhà đầu tư nước ngoài bao tiêu, phía Việt Nam 

không biết được bạn hàng nước ngoài là ai, giá cả như thế nào, tình hình lợi 

nhuận thu được từ xuất khẩu ra sao. Tình trạng này cũng xẩy ra với Hà Nội và 

gây ra không ít thiệt thòi cho thành phố về kinh tế. Hàng xuất khẩu chủ yếu ở 

Hà Nội hiện nay là hàng gia công dệt may, giày dép, điện tử, thủ công mỹ 

nghệ,... nên giá trị gia tăng thấp. 

Những vướng mắc bắt nguồn từ những quy định chồng chéo của nhiều cơ 

quan quản lý nhà nước. Các văn bản hướng dẫn đối với hoạt động kinh doanh, 

xuất, nhập khẩu thiếu sự cụ thể và chi tiết đL gây không ít khó khăn cho hoạt 

động của các nhà đầu tư. Cùng một mặt hàng nhập khẩu, nhưng hải quan có 

thể áp dụng nhiều thuế suất khác nhau, làm cho doanh nghiệp không biết trước 

được mức thuế phải nộp để tính vào giá thành sản xuất khi ký hợp đồng làm 

sản phẩm. Đặc biệt, hệ thống phân loại thuế theo tiêu chuẩn SKD, CKD, 

IKD (tiêu chuẩn riêng có của Việt Nam) gây khó khăn rất lớn cho các nhà đầu 

tư nước ngoài khi nhập các linh kiện, phụ tùng máy móc, thiết bị. 

• Về công nghệ.  

Phần lớn công nghệ nhập khẩu ở trình độ thấp so với các nước trong khu 

vực, giá cả công nghệ chuyển giao còn cao hơn giá trị thực. Nhìn chung, trong 
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các liên doanh với nước ngoài hàm lượng công nghệ thể hiện trong giá trị gia 

tăng của sản phẩm chế biến còn thấp, chỉ đạt khoảng 10 - 20%, trong khi chi 

phí vật tư, nguyên liệu nhập từ nước ngoài vượt quá 70%. Mức độ hiện đại và 

tinh vi của chính bản thân công nghệ (ước lượng thông qua giá trị tiền/kg sản 

phẩm được sản xuất bởi công nghệ đó) còn thấp. Trừ một số ít dây chuyền 

công nghệ nhập vào tương đối hiện đại, còn lại phần lớn ở trình độ thấp so với 

các nước trong khu vực, thậm chí có cả công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ gây « 

nhiễm môi trường sau đó phải xử lý. Các thế hệ công nghệ chuyển giao vào Hà 

Nội chưa thật hợp lý, nhiều công nghệ lạc hậu, công nghệ đL qua sử dụng, 

nhưng giá tính vào góp vốn được các nhà đầu tư cố ý nâng cao hơn từ 10-15% 

so với mặt bằng giá thế giới. Theo thống kê của Vụ thẩm định khoa học - Bộ 

Khoa học và Công nghệ, năm 2002 qua khảo sát 727 máy móc thiết bị của 42 

doanh nghiệp liên doanh có nhập máy móc thiết bị trong cả nước, thì có tới 

76% thiết bị mới nhập về được sản xuất từ thời kỳ 1950-1960, trong đó có 2/3 

số thiết bị đL được khấu hao hết, 50% thiết bị được tân trang lại. Ngoài ra, việc 

tăng giá công nghệ góp vốn vào dự án còn thông qua việc khai tăng chi phí 

đào tạo công nhân, làm cho cơ quan quản lý nhà nước ở thành phố khó thẩm 

định được chính xác giá công nghệ cũng như việc bảo hộ nhLn hiệu hàng hóa, 

bí quyết công nghệ, thẩm định mức độ hiện đại của công nghệ còn yếu [13]. 

Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sự bảo hộ quyền sở hữu về sáng chế, 

nhLn hiệu thương mại cũng là một vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay ở Việt 

Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Mặc dù Việt Nam cũng đL tham gia vào 

nhiều thoả thuận quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, song hầu như chưa có 

hiệu lực trên thực tế. Theo một số khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp phần 

mềm Mỹ, có thể xem vi phạm bản quyền ở Việt Nam là cao nhất thế giới. 

Trong lĩnh vực điện ảnh, tỷ lệ đó là 100%, vi phạm ứng dụng phần mềm là 

95%,... những vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp khác đang có xu hướng 

gia tăng, đây là vấn đề nổi cộm trong quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước. 

Đấu tranh chống vi phạm bản quyền là vấn đề nhạy cảm và thách thức, nhất là 

khi Việt Nam đL là thành viên của WTO. Theo ông Đỗ Khắc Chiến cục phó 
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Cục Bản quyền cho biết: Luật của các nước quy định rất rõ ràng, còn của Việt 

Nam tuy có rất nhiều quy định nhưng là quy định chung chung. Tìm hiểu một 

vấn đề, có khi phải dẫn ra hàng vài chục văn bản, cái này chồng chéo cái kia, 

không theo thông lệ quốc tế, cán bộ thực thi chưa được đào tạo bài bản,... 

* Vấn đề cấp phép và quản lý đầu tư. 

Việc xét duyệt cấp giấy phép đầu tư ở Hà Nội còn nhiều bất cập, thời 

gian thẩm định dự án vẫn còn kéo dài, do còn quá nhiều cơ quan được quyền 

buộc các nhà đầu tư phải trình dự án để họ xem xét, nghiên cứu. Điển hình là 

việc để nhận được mặt bằng ngoài khu công nghiệp, nhà đầu tư phải chạy 

quanh từ Ban quản lý đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất, 

Sở Tài chính, Sở Quy hoạch,... rồi qua cấp phường, xL, cấp quận, huyện,... 

Tóm lại, là phải mất hàng tháng và qua hàng loạt "cửa ải", với 16 chữ ký và 15 

con dấu mới xong. Việc thiếu đồng bộ trong khâu cấp phép đầu tư, đL làm 

chậm trễ việc thực hiện dự án và phía Việt Nam chuẩn bị dự án còn thiếu chặt 

chẽ, khi đàm phán phải sửa đổi bổ xung nhiều lần, dẫn đến mất nhiều thời gian 

dự án mới có thể triển khai đầu tư. Theo khảo sát của WB vào tháng 11/2003, 

để thành lập một doanh nghiệp ở Việt Nam cần phải mất 63 ngày và phải mất 

một khoản chi phí 30% thu nhập GDP/đầu người. Như vậy, về thời gian thành 

lập doanh nghiệp, Việt Nam xếp thứ 3 từ dưới lên trong khu vực Đông Nam ¸, 

còn về mặt chi phí thì Việt Nam xếp hạng cuối cùng [34]. 

 Nhìn chung, các quy định thủ tục hành chính về đầu tư, về xây dựng cơ 

bản, về thuế và những quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... thường 

xuyên thay đổi, không nhất quán, chồng chéo, gây mối hoài nghi cho các nhà 

đầu tư nước ngoài ở Hà Nội về cơ chế, chính sách của Việt Nam. Tuy Chính 

phủ và lLnh đạo thành phố đL có nhiều biện pháp để cải cách hành chính, 

nhưng bộ máy hành chính của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn bị 

các tổ chức quốc tế đánh giá rất thấp. Theo xếp hạng của Tổ chức minh bạch 

quốc tế (TI), mức độ tham nhũng ở Việt Nam năm 2003 xếp thứ 90/130 nước, 

trong đó hối lộ mắc điện, nước, điện thoại xếp thứ 66, hối lộ để vay tín dụng 

xếp thứ 66, hối lộ liên quan đến cấp giấy phép xuất, nhập khẩu xếp thứ 66. 
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Trong khu vực Châu á, chỉ số tham nhũng của Việt Nam năm 2003 là 2,4 (chỉ 

số càng thấp tham nhũng càng nhiều) chỉ đứng trên Indonesia và tụt xa Trung 

Quốc (3,4 điểm), Malaysia (5,2 điểm), Singapore (9,4 điểm),... Đây là nguy cơ 

hàng đầu làm giảm sút uy tín quốc gia, là cội rễ cản trở thu hút vốn FDI và cất 

cánh nền kinh tế [34]. 

Vấn đề quản lý hoạt động các doanh nghiệp FDI. Nhiều doanh nghiệp 

liên doanh có vốn FDI thua lỗ trầm trọng khiến quyền lợi kinh tế - xL hội của 

Hà Nội bị ảnh hưởng. Nguyên nhân thua lỗ thì nhiều, song chủ yếu là  do chi 

phí khấu hao tài sản cố định quá lớn (máy móc thiết bị bên nước ngoài đưa vào 

liên doanh được đánh giá quá cao so với giá thực tế). Ngoài ra có thể chính các 

đối tác nước ngoài chủ động lỗ để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hoá thành 

doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hiện tượng các liên doanh lần lượt báo 

lỗ (điển hình là Công ty Coca-Cola lỗ khoảng 100 tỷ VND, Công ty chế tạo 

biến thế ABB lỗ khoảng 100 tỷ VND,...), đL trả lời cho nhận định trên là đúng. 

Quản lý và thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp tập trung: Nhìn chung 

hiện nay số dự án vào các khu công nghiệp còn ít, rất nhiều lô đất trong khu 

công nghiệp còn bị bỏ trống. Chẳng hạn tính đến 2003, khu công nghiệp Sài 

Đồng B hiện mới có 11 dự án được cấp giấy phép, mới sử dụng 46% diện tích 

của khu công nghiệp, 54% diện tích còn lại đang bỏ trống. Khu công nghiệp 

Nội Bài Hà Nội mới có 8 dự án được cấp giấy phép, mới sử dụng 8 lô đất trên 

tổng số 45 lô theo quy hoạch. Các khu công nghiệp khác như khu công nghiệp 

Bắc Thăng Long, Sài Đồng A, khu công nghiệp Đài Tư,... tình hình cũng tương 

tự như vậy(26). Do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng có thể khái quát 

như sau: Hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật còn chưa đồng bộ, chưa đáp 

ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công 

xây dựng hạ tầng quá chậm ảnh hưởng lớn đến cơ hội đầu tư và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của dự án. Các chi phí điện, nước, dịch vụ kỹ thuật của khu 

công nghiệp còn quá cao, chưa kể còn quá nhiều các loại phí và lệ phí khác mà 

các nhà đầu tư phải gánh chịu khi tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và lưu thông hàng hoá trên thị trường. Những nguyên nhân trên 



 

139 

chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho câu hỏi vì sao các khu công nghiệp 

chưa đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư.     

 Trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực, những vấn 

đề liên quan tới chính sách tài chính, các hỗ trợ, ưu đLi đối với nhà đầu tư cần 

được nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế, 

nhằm thúc đẩy tính tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài. Qua nghiên cứu 

trên cho thấy cơ chế, chính sách thu hút FDI của ta chưa tạo ra một nền kinh tế 

thị trường hoàn chỉnh, chưa theo các thông lệ quốc tế nên chưa khai thác hết 

tiềm năng, thậm chí trở thành lực cản trong việc thu hút vốn FDI vào Hà Nội.  

Tóm lại: Chương 2 của luận án đL tập trung phân tích đánh giá quá trình 

hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI kể từ khi Nhà nước ban hành Luật 

Đầu tư nước ngoài năm 1987 đến nay cho thấy: Thứ nhất, nhìn chung cơ chế, 

chính sách thu hút FDI của Việt nam được hoàn thiện theo hướng ngày một 

thông thoáng hơn, xoá bỏ phân biệt đối xử giữa đầu tư trong nước và đầu tư 

nước ngoài, đảm bảo minh bạch hơn và phù hợp hơn với yêu cầu hội nhập kinh 

tế quốc tế. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chung có hiệu lực từ 1/7/2006 

được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI của Việt Nam, là cơ sở pháp lý mở ra cho nguồn vốn 

FDI đổ vào Việt Nam khi Việt Nam đL chính thức gia nhập tổ chức WTO. Tuy 

nhiên, để có thể triển khai thực hiện tốt cần phải có sự hoàn thiện đồng bộ của 

tất cả các lĩnh vực, các luật pháp liên quan trong hệ thống cơ chế, chính sách 

thu hút FDI. Do vậy, để tăng cường thu hút FDI trong các năm tới yêu cầu đặt 

ra là phải hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI nhằm đảm bảo 

tính hấp dẫn có sức cạnh tranh cao, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. 

Thứ hai, sau gần 20 năm mở cửa, dòng vốn FDI đL tác động tích cực đến 

nhiều mặt đời sống kinh tế xL hội ở Hà Nội, bổ sung nguồn vốn cho đầu tư 

phát triển, góp phần khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực 

trong nước, tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần 

mở rộng nguồn thu tạo thế chủ động trong cân đối ngân sách, cải thiện cán cân 

xuất nhập khẩu, giảm bớt tỷ lệ nhập khẩu. Với những đóng góp to lớn của FDI 

đối với nền kinh tế Việt Nam, được nghiên cứu cụ thể ở Hà Nội trong thời gian 
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qua, đL khẳng định quan điểm mở cửa hội nhập vào kinh tế toàn cầu của Việt 

Nam là hoàn toàn đúng đắn. 

Thứ ba, FDI mặc dù mới được thành phố quan tâm thu hút trên 10 năm 

nhưng với tiềm lực về vốn, công nghệ đL phát triển nhanh, ngày càng có vai 

trò lớn hơn trong cơ cấu kinh tế Thủ đô. Tuy nhiên, tốc độ thu hút vốn FDI 

trong những năm gần đây có xu hướng chậm lại. Các dự án đầu tư hầu hết có 

quy mô nhỏ, chưa tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 

nguồn, mà tập trung chủ yếu vẫn là các ngành gia công, lắp giáp. Mặc dù, Hà 

Nội có nhiều lợi thế về thu hút FDI hơn các địa phương khác, tuy số vốn đăng 

ký cao, song số vốn thực hiện thấp, nhiều dự án sau khi cấp phép không triển 

khai hoặc triển khai chậm (chiếm 1/4 số dự án đL cấp phép) [28], đặc biệt các 

dự án phát triển khu công nghiệp triển khai rất chậm gây lLng phí quỹ đất và 

ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư ở Thủ đô. Điều này đòi hỏi trong 

thời gian tới Hà Nội phải có những cơ chế, chính sách đặc thù cho việc thu hút 

FDI để phát triển kinh tế cho đúng với tầm Thủ đô của một quốc gia.  

  Thứ tư, do hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI tuy sau nhiều lần 

điều chỉnh, sửa đổi đL có nhiều tiến bộ và hợp lý hơn, nhưng nhìn chung vẫn 

chưa hoàn chỉnh theo mong muốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Môi trường 

đầu tư, nhất là môi trường kinh doanh ở Hà Nội vẫn chưa có sức hấp dẫn đủ 

mạnh do còn thiếu đồng bộ và rủi ro, một số lợi thế so sánh đang mất dần, các 

chính sách về thuế, quản lý ngoại hối thường thay đổi quá nhanh, thị trường 

trong nước còn hạn hẹp, hạ tầng cơ sở còn yếu, đồng tiền Việt Nam chưa thể 

chuyển đổi, các giải pháp thu hút FDI trước đây đL kém hiệu lực. Hoạt động 

xúc tiến đầu tư chưa trở thành hoạt động chủ yếu của các cơ quan quản lý Nhà 

nước về đầu tư ở thành phố, chủ yếu các nhà đầu tư tự tìm đến. Công tác quy 

hoạch còn bất hợp lý, chính sách đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, 

đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu và công nhân lành nghề còn hạn chế. 

Trước những bức xúc đặt ra, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ tất cả các 

lĩnh vực trong hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI, đảm bảo tính hấp dẫn, 

công bằng, minh bạch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của thủ đô Hà Nội.  
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Chương 3 

Phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn 
thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Hà Nội đến năm 2010 
  
 Kết quả thu hút FDI của Hà Nội tính từ khi Luật Đầu tư nước ngoài ban 

hành đến nay, đạt được cao hơn so với các địa phương khác trong cả nước (chỉ 

xếp hạng sau thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, nếu so sánh về lợi thế và 

tiềm năng thì kết quả thu hút FDI của Hà Nội thực sự chưa xứng tầm. Có rất 

nhiều nhân tố trong và ngoài nước đL làm ảnh hưởng đến kết quả thu hút FDI 

của Hà Nội. Một trong những nhân tố quan trọng nhất có thể điều chỉnh được, 

đồng thời có tác động mạnh nhất đến kết quả thu hút FDI, đó chính là hệ 

thống cơ chế, chính sách thu hút FDI. Tuy trong những năm qua hệ thống cơ 

chế, chính sách thu hút FDI của Việt Nam luôn được sửa đổi, bổ sung, song 

cho đến nay nó vẫn còn nhiều bất cập. Trước sự kiện Việt Nam trở thành thành 

viên của tổ chức WTO, cùng với những biến động về kinh tế-xL hội của các 

nước trong khu vực, việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI 

sao cho phù hợp với thực tế hiện nay (đặc biệt là phù hợp với các quy định của 

tổ chức WTO) của Việt Nam đang trở nên hết sức cấp bách. Việc xây dựng 

những chỉ tiêu phát triển kinh tế của Hà Nội được đặt ra trong thời gian tới, 

trong đó có xác định rõ vai trò của nguồn vốn FDI cho công cuộc đổi mới và 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thủ đô.   

3.1. Nhu cầu vốn phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội tới 2010. 

3.1.1. Mục tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế - xA hội đến 2010 của Thủ 

đô Hà Nội. 

Nghị quyết 15/NQ/TW, ngày 21/12/2000 của Bộ Chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2002 - 2010, pháp lệnh Thủ 

đô, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đL chỉ rõ: 

“Bước vào thế kỷ 21, Thủ đô Hà Nội khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công cuộc 

đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu thực hiện mục tiêu 
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chiến lược phát triển Thủ đô năm 2010”. Để xứng đáng là trái tim của cả nước, 

đầu nLo chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, 

giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Trong những năm tới, gắn với chuẩn bị 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố phải bảo đảm ổn định vững chắc 

về chính trị, trật tự an toàn xL hội, phát triển kinh tế - khoa học công nghệ - 

văn hoá - xL hội toàn diện, bền vững; xây dựng về cơ bản nền tảng vật chất - 

kỹ thuật và xL hội của Thủ đô trở thành xL hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh 

thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến; nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân; tích cực chuẩn bị tiền đề của kinh tế tri thức, 

phấn đấu trở thành một trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực, xứng đáng 

với danh hiệu “ Thủ đô anh hùng”[26]. 

 Về phát triển kinh tế: Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng 

hội nhập quốc tế của kinh tế Thủ đô. Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế 

nhà nước, củng cố, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, tạo điều kiện để các 

thành phần kinh tế phát triển đồng bộ. Đảm bảo kinh tế Thủ đô có nhịp độ 

tăng trưởng ổn định, vững chắc với cơ cấu hợp lý theo hướng ưu tiên phát triển 

các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, hiệu qủa kinh tế lớn, giải quyết nhiều 

việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, nâng 

cao chất lượng hoạt động dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2010 tốc độ tăng trưởng 

GDP hàng năm khoảng 10-11%, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình 

quân đạt 14-15%/năm, dịch vụ đạt 10-10,5%/năm, nông nghiệp đạt 2,5-

3%/năm, xuất khẩu đạt 16-18%/năm. GDP của Hà Nội tăng 2,7 lần so với năm 

2000. Thu nhập bình quân của nhân dân tăng 2 lần so với năm 2000[26]. 

 Nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội trong giai đoạn tới là cơ cấu lại nền kinh 

tế, chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp lý 

hoá cơ cấu nội bộ ngành và cơ cấu sản phẩm. Đối với công nghiệp, tập trung 

phát triển những ngành có thế mạnh như dịch vụ, công nghệ thông tin, sinh 

học. Giai đoạn 2006-2010, chủ trương tập trung xây dựng mối quan hệ chặt 

chẽ trong cơ cấu thống nhất của nền kinh tế, chú trọng phát triển những ngành 
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kinh tế chủ lực, từ đó chuyển dịch từng bước, vững chắc cơ cấu kinh tế theo 

hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. 

 Phát triển mạnh lực lượng sản xuất, kết hợp chặt chẽ với xây dựng quan 

hệ sản xuất phù hợp định hướng XHCN, tạo ra sự phát triển đồng bộ, bền 

vững. Đẩy mạnh cải cách khu vực kinh tế Nhà nước, chú trọng đổi mới cơ cấu 

đầu tư để hình thành đồng bộ các loại thị trường. Đẩy mạnh thu hút đầu tư 

nước ngoài, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể chủ động tham 

gia hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

 Tập trung đầu tư đổi mới đồng bộ thiết bị công nghệ và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Thực hiện cải cách theo hướng phát huy vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế 

Nhà nước, đồng thời phát triển mạnh các thành phần kinh tế ngoài quốc 

doanh. Chỉ đạo xây dựng, phát triển các loại hình kinh tế hợp tác đa dạng về sở 

hữu. Khuyến khích các hợp tác xL đa dạng hoá các hình thức hoạt động của 

mình. Tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tăng cường 

sử dụng hàng hoá trong nước. 

 Cùng cả nước, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể chủ 

động tham gia các tổ chức thương mại khu vực và quốc tế như AFTA,..., mở 

rộng hợp tác kinh tế song phương, đa phương. Phấn đấu đưa xuất khẩu trở 

thành bộ phận quan trọng của kinh tế Hà Nội. Nâng cao chất lượng và cơ cấu 

lại các nhóm hàng xuất khẩu, đưa tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm 

công nghiệp lên 80 - 85% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội vào 

năm 2010. Chú trọng những mặt hàng sử dụng nguyên liệu trong nước, chế 

biến chuyên sâu với hàm lượng chất xám cao. Phấn đấu đạt nhịp độ tăng 

trưởng xuất khẩu trên địa bàn bình quân 14% - 15%/năm giai đoạn 2001 - 

2005 và 15% - 16%/năm giai đoạn 2006 - 2010; đến năm 2005 kim ngạch 

xuất khẩu trên địa bàn đạt 2,9 - 3 tỷ USD/năm và đến năm 2010 đạt 6 - 7 tỷ 

USD/năm. Từng bước giảm tình trạng nhập siêu[26]. 

 Mở mang và nâng cao chất lượng các ngành nghề dịch vụ một cách đa 

dạng nhằm phát huy thế mạnh của Hà Nội. Dịch vụ của Thủ đô không những 
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phải phục vụ một cách hiệu quả cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp 

trên địa bàn, mà còn phải góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng trọng 

điểm phía Bắc và kinh tế cả nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các lĩnh 

vực du lịch, thương mại, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, hàng không, bưu 

chính - viễn thông, kiểm toán, pháp luật, đối ngoại, và các lĩnh vực khác để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm thị trường hàng hoá bán buôn, xuất nhập 

khẩu, trung tâm tài chính hàng đầu và có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế 

của cả nước. Xây dựng thị trường chứng khoán hoạt động an toàn và có hiệu 

quả cao. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ngành dịch 

vụ giai đoạn 2001 - 2005 đạt 9 - 10%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10 - 

10,5%/năm. 

 Tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc, đột phá vào những ngành 

hàng, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng 

chất xám cao. Lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như cơ kim 

khí, điện - điện tử - công nghệ thông tin, dệt - may - giày, chế biến thực phẩm, 

vật liệu xây dựng. Bố trí, sắp xếp lại các cơ sở công nghiệp theo hướng lấp đầy 

và nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp mới, các khu công nghiệp vừa 

và nhỏ. Cải tạo, chuyển hướng sản xuất hoặc có kế hoạch, từng bước di chuyển 

các doanh nghiệp gây ô nhiễm đến khu vực ít dân cư. Đầu tư có chiều sâu, kết 

hợp với mở rộng các khu công nghiệp cũ ở ngoại thành còn khả năng về quỹ 

đất (nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung), chuyển giao một số cơ sở công 

nghiệp không phù hợp với điều kiện Thủ đô sang địa phương phụ cận.  

Để phát huy các nguồn lực trong dân, thành phố chủ trương cho mở thêm 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích họ đẩy mạnh sản xuất, nhằm tạo 

thêm nhiều việc làm, và sản phẩm hàng hoá. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng 

giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt 14-15%/năm. 

Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô 

thị, xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp 
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bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 3,5-4%/năm, 2006-2010 đạt 3,75-

4,5%/năm. 

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, để phát triển kinh 

tế ngoại thành. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên 

cho sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, phát triển các làng nghề truyền 

thống, xây dựng làng nông nghiệp sinh thái. Đầu tư tạo giống mới, áp dụng kỹ 

thuật tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp, chú trọng đưa công nghệ cao vào 

các cơ sở bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Giải quyết tốt thị trường tiêu 

thụ hàng nông sản, phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành gắn với đô 

thị hoá. Xây dựng nông thôn mới, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 

cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, 

rút ngắn sự cách biệt giữa nội thành và ngoại thành. 

 Về xây dựng và quản lý đô thị: Phát triển Hà Nội với không gian mở theo 

hướng Bắc, Tây Bắc, hướng Tây và Tây Nam, xây dựng mạng lưới đô thị vệ 

tinh xung quanh Thủ đô theo quy hoạch thống nhất. Nghiên cứu việc chỉnh trị 

sông Hồng và quy hoạch hai bên sông Hồng, xây dựng Thủ đô theo hướng cơ 

sở hạ tầng đi trước một bước. 

 Về phát triển văn hoá - x= hội, con người Thủ đô: Xây dựng nền văn hoá 

Thủ đô tiên tiến, giàu bản sắc ngàn năm văn hiến, phát triển mạnh giáo dục - 

đào tạo, khoa học - công nghệ. Giải quyết tốt những vấn đề văn hoá - xL hội, 

giảm tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 6%, hoàn thành phổ cập trung học 

phổ thông và tương đương. Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở, 

xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Cố gắng đáp ứng nhu cầu 

sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân. 

 Đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn x= hội: Tăng cường tiềm 

lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, các cơ quan 

đầu nLo của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xL hội, xây dựng Thủ đô vững mạnh, xứng đáng là thành trì chủ 

nghĩa xL hội của cả nước. 
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 Xây dựng chính quyền các cấp: Kiện toàn hệ thống chính trị nhằm đảm 

bảo tính đồng bộ và hiệu quả hoạt động của nó. Chú trọng nâng cao năng lực 

lLnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Coi 

trọng vai trò của Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể trong 

việc xây dựng quyền làm chủ tập thể, thông qua đó phát huy được sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân. Hà Nội phải đi đầu trong cải cách bộ máy quản lý, thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại. 

 Muốn thực hiện mục tiêu và các định hướng chiến lược trên, thì khi 

hoạch định và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xL hội cho nhiều năm và 

hàng năm, phải quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau: 

- Xác định đúng, phát huy tốt các tiềm năng và thế mạnh, khắc phục những 

mặt bất lợi về địa lý - kinh tế của Thủ đô, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương 

và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước. Nâng cao hiệu quả hợp 

tác quốc tế, tạo ra nền kinh tế mở với sự phát triển đồng bộ các loại thị trường, 

chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Quán triệt phương châm: Khai 

thác nguồn lực trong nước là quyết định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài là 

quan trọng. 

- Trong quá trình chỉ đạo, cần tuân thủ đường lối: “Phát triển kinh tế - xL 

hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền là nhiệm vụ 

then chốt, quản lý đô thị là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng”. Trong tổ chức 

thực hiện cần kết hợp hài hoà các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xL hội, 

an ninh quốc phòng. Phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan 

hệ sản xuất phù hợp, có vậy mới thúc đẩy được kinh tế tăng trưởng và đảm bảo 

công bằng xL hội. Kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt với kiên 

trì thực hiện các mục tiêu cơ bản, lâu dài. Xác định đúng trọng tâm các khâu 

đột phá, có những bước đi, giải pháp sáng tạo, hiệu quả, đi tắt đón đầu, đẩy 

nhanh tốc độ phát triển Thủ đô. Tạo lập sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của hệ 

thống chính trị, của các ngành các cấp, kết hợp xây và chống, lấy xây là chính. 

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, tài, bản lĩnh và tâm huyết với 

sự nghiệp cách mạng. Phát triển đội ngũ trí thức doanh nhân, nghệ nhân, công 
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nhân kỹ thuật lành nghề, đủ năng lực, trình độ thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô. 

Xác định triển vọng Thủ đô Hà Nội vào năm 2010 

Đến năm 2010, Hà Nội sẽ cơ bản xây dựng được nền tảng vật chất xL hội 

của Thủ đô văn minh, hiện đại, và một nền văn hoá mang đậm nét “Thăng 

Long  ngàn năm văn hiến”. Khi đó tổng sản phẩm xL hội (GDP) của Hà Nội sẽ 

tăng 2,7 lần so với năm 2000. Kinh tế Thủ đô phát triển bền vững, theo cơ cấu 

kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xL hội chủ nghĩa được hình thành đồng bộ. Du lịch và các dịch vụ chất 

lượng cao trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Công nghệ hiện đại ở các doanh 

nghiệp chiếm tỷ lệ trên 65%. Văn hoá-giáo dục-khoa học-công nghệ thực sự 

trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xL hội. Đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập của người dân tăng gấp 2 lần so với 

năm 2000. Vị thế của Hà nội tiếp tục được nâng cao trong khu vực cũng như 

trên trường quốc tế, tiến tới đạt mục tiêu là thủ đô công nghiệp hoá, hiện đại, 

có mức độ phát triển tương đương với Thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực. 

Bảng 3.1: Số liệu cơ bản phát triển tổng quy hoạch đô thị Hà Nội đến năm 

2010 

 1997 2003 2010 

Phát triển đô thị 7.154 ha 12.500 ha 18.800 ha 

Dân số 2.500.000 2.900.000 3.500.000 

Diện tích nhà ở 4,9m2/người 7,5m2/người 12m2/người 

Cấp nước 
332.000m3/ 

ngµy/®ªm 

450.000m3/ 

ngµy/®ªm 

1.046.000m3

/ngµy/®ªm 

Cấp điện 652 MVA 1.130 MVA 2.400 MVA 

GDP tính theo đầu người 600 USD 1.100 USA 2.500 USA 

Bình quân cây xanh/ng−êi 3,5m2 4,8m2 8,5m2 

Giao thông công cộng 4,5% 15,5% 40 - 45% 

Nguồn: [69] 
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3.1.2. xác định nhu cầu vốn cho việc phát triển kinh tế đến 2010. 

a. Giai đoạn năm 2001 - 2010 đối với Việt Nam 

Trong giai đoạn này, số vốn cần huy động khoảng 46 tỷ USD trong đó 

vốn FDI khoảng 15 tỷ USD. Đây là con số tương đối cao trong tình hình hiện 

nay, đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng của các ngành, các cấp, các doanh 

nghiệp trong việc phát huy tối đa nội lực, cũng như tăng cường hoạt động thu 

hút FDI đạt hiệu quả tối đa. Để đạt được mục tiêu thu hút FDI như trên, trong 

thời gian tới Việt Nam cần phải hoàn thiện theo hướng sau: 

 Một là, mở rộng đối tác đầu tư, Việt Nam cần một mặt tập trung tăng 

cường hợp tác trực tiếp với các nước phát triển có tiềm lực kinh tế mạnh, các 

công ty đa quốc gia, các tập đoàn lớn trên thế giới để tranh thủ được công 

nghệ “gốc”, tiếp cận với cách thức quản lý hiện đại, tạo điều kiện cho Việt 

Nam hội nhập vào thị trường quốc tế. Mặt khác chúng ta vẫn phải chú ý thu 

hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài, vì đó là những doanh nghiệp 

năng động, có khả năng thích ứng nhanh với những biến động của thị trường, 

phù hợp với nước ta về khả năng góp vốn, năng lực tiếp thu công nghệ, kinh 

nghiệm quản lý và trình độ chuyên môn của người lao động. 

 Hai là, Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI tập trung 

vào những lĩnh vực sản xuất hàng hóa và dịch vụ có công nghệ tiên tiến, có tỷ 

lệ xuất khẩu cao, còn những ngành ít vốn, không đòi hỏi trình độ công nghệ và 

chuyên môn cao thì huy động chủ yếu vốn đầu tư trong nước, nếu có liên 

doanh thì bên Việt Nam phải là đối tác chính. 

 Ba là, để khắc phục dần sự chênh lệch giữa các vùng lLnh thổ, chúng ta 

cần khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào các khu vực, địa bàn còn đang 

gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi (như  

miền núi phía Bắc). Khi cần thiết, Chính phủ phải huy động thêm cả vốn trong 

nước, chấp nhận thu hồi vốn chậm, lLi suất thấp để xây dựng một số điểm kinh 

tế cho các khu vực kiểu như khu công nghiệp Dung Quất (Quảng NgLi), nhà 

máy thủy điện Yaly (Tây Nguyên), nhà máy thuỷ điện Tà Bú (Sơn La). 
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b. Nhu cầu huy động và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội 

 Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại đến năm 2020 của Thành ủy Hà 

Nội khóa XII đL chỉ rõ: “Việc thu hút và sử dụng các nguồn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài phải được tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất hàng xuất khẩu, sản 

phẩm thay thế hàng nhập khẩu, đẩy mạnh tốc độ nội địa hóa sản phẩm, phát 

triển du lịch, dịch vụ, tăng nguồn thu ngoại tệ. Ưu tiên cho những dự án sản 

xuất có công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, thu hút nhiều lao động, những dự án 

kinh doanh dịch vụ có hiệu quả cao hoặc những dự án góp phần nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô”. 

Theo tính toán của các nhà kinh tế, nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 

2001-2010 ở Hà Nội là 261.229,32 tỷ VNĐ tương đương 23,76 tỷ USD bằng 

5,22 lần so với nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 1996 - 2000. Trong đó, nguồn 

vốn đầu tư tự có (từ ngân sách, dân cư và doanh nghiệp) là 180.558,08 tỷ VNĐ 

chiếm 69,12% tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn Hà Nội. Nguồn vốn đầu tư tín 

dụng là 2.666,82 tỷ VNĐ tương đương 0,243 tỷ USD, chiếm khoảng 1,02% 

tổng vốn  đầu tư. Nguồn vốn thu hút từ các tỉnh ngoài và Trung ương đạt 

4.800,27 tỷ VNĐ, bằng 0,437 tỷ USD và chiếm khoảng 1,84% vốn đầu tư.  

Bảng 3.2: Những chỉ tiêu cơ bản phát triển đầu tư nước ngoài của thành 

phố Hà Nội đến năm 2020 

Chỉ tiêu cơ 

bản 
Đơn vị đến 2003 đến 2005 đến 2010 đến 2015 đến 2020 

Số dự án D/a 601 710 960 1230 1500 

Vốn đầu tư 

đăng ký 

Tỷ 

USD 
9,1 10,613 15,813 22,5 30,0 

Vốn thực 

hiện 

Tỷ 

USD 
3,7 4,0 6,0 9,5 13,5 

Nguồn: [69] 

Nhu cầu vốn đầu tư Hà Nội muốn đạt được còn phải huy động từ bên 

ngoài, chủ yếu là hai nguồn vốn ODA và FDI. Nguồn vốn nước ngoài khoảng 

73.204,15 tỷ VNĐ tương đương 6,658 tỷ USD (chiếm 25,02% tổng vốn đầu 
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tư). Trong đó vốn FDI là 41.602,36 tỷ VNĐ (khoảng 3,784 tỷ USD) chiếm 

56,83% tổng vốn đầu tư nước ngoài và 15,93% vốn đầu tư toàn Hà Nội, ODA 

chiếm khoảng 2,874 tỷ USD [26]. 

 
3.2 Phương hướng thu hút FDI trong tình hình mới. 

3.2.1. Đánh giá các nhân tố tác động tới hoạt động thu hút FDI trong 

tình hình mới 

a. Nhân tố trong nước  

- Thuận lợi: 

Về sự ổn định chính trị: Dưới sự lLnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, bộ máy chính quyền được củng cố từ Trung ương tới địa phương 

luôn vững manh, hoạt động có hiệu quả, lại được sự ủng hộ nhiệt tình của 

quần chúng nhân dân, đL tạo nên môi trường chính trị - xL hội ổn định lâu dài 

ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đây là nhân tố hết sức quan trọng, 

đảm bảo cho các nhà đầu tư không phải lo ngại gặp rủi ro dẫn đến mất sạch 

vốn đầu tư do biến động xL hội gây nên. 

Về môi trường pháp lý: Luật Đầu tư nước ngoài lần đầu tiên được ban 

hành năm 1987, liên tục được bổ sung và hoàn thiện qua từng giai đoạn. Mặc 

dầu còn những vấn đề cần phải chỉnh sửa thêm, song nó là một đảm bảo chắc 

chắn về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư. Đến thời điểm này, nếu so sánh với 

các nước ASEAN khác thì Luật Đầu tư của Việt Nam đL đạt tới mức độ tương 

đối hoàn chỉnh về pháp lý và hấp dẫn về nội dung. 

Về trình độ và tiềm năng phát triển kinh tế: Chúng ta thừa nhận, đến nay 

nền kinh tế Việt Nam còn đang ở trình độ kém phát triển hơn so với một số  

nước ASEAN khác. Tuy nhiên, với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên 

nhiên phong phú, đường lối phát triển kinh tế đúng đắn, trong những năm qua 

kinh tế nước ta đL có những bước chuyển biến lớn, tăng trưởng nhanh và ổn 

định. Trước thực tế này, nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế nước ngoài, 

đL đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam.  
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 Về nhân tố lao động: Việt Nam là một nước có lực lượng lao động rất dồi 

dào, so với nhiều nước trong khu vực và thế giới, số lượng người có trình độ 

học vấn (tốt nghiệp phổ thông trung học, đại học) ở nước ta được đánh giá là 

chiếm tỷ lệ cao. Với điều kiện sản xuất như hiện nay, về cơ bản người lao 

động Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Nếu xét về tiền 

lương, so với các nước ASEAN khác chúng ta có mặt bằng thấp hơn. Hơn nữa, 

với bản chất cần cù chịu khó, có ý thức tuân thủ pháp luật, lao động Việt Nam 

nói chung ít tổ chức đình công, bLi công tự do. Đây là một trong những yếu tố 

hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. 

Về dung lượng thị trường: Hiện nay, nhiều nhà đầu tư xếp Việt Nam là 

một trong những thị trường lớn trong khu vực (thị trường tiềm năng). Đầu tư 

vào Việt Nam, không những các nhà ĐTNN đL tiếp cận được nhu cầu của một 

thị trường có hơn 80 triệu dân, mà còn có thể xuất khẩu hàng hóa thuận tiện 

sang một số nước láng giềng khác (như Lào, Campuchia, Mianma và vùng Tây 

- Nam Trung Quốc). Các lý do sau đây sẽ cắt nghĩa vì sao Việt Nam là thị 

trường có sức hấp dẫn cao.  

Thứ nhất, Việt Nam và các nước lân cận đều đang là thị trường chứa đựng 

những nhu cầu lớn về hàng hoá, có chính sách ưu đLi thu hút công nghệ tiên 

tiến nhằm phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ hai, mặc dù hiện nay thu nhập quốc dân bình quân đầu người thấp 

nhưng trong tương lai, khu vực này sẽ là một thị trường có khả năng thanh 

toán không nhỏ, có tiềm năng tài nguyên thiên nhiên lớn. 

Như vậy, thị trường Việt Nam được đánh giá là có triển vọng trong tương 

lai. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO là điều kiện 

thuận lợi để tăng cường khả năng thu hút FDI, vì từ nay các nước ASEAN xem 

Việt Nam như là một đối tác thích hợp và đáng tin cậy. Việt Nam được các 

nước ASEAN coi là địa chỉ thích hợp, để dịch chuyển những ngành công 

nghiệp sử dụng nhiều lao động, với lý do mặt bằng giá nhân công trong nước 

của họ cao hơn của chúng ta khá nhiều. Bản thân Việt Nam cũng chấp nhận 
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đầu tư trong lĩnh vực đó vì nó phù hợp với trình độ phát triển trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Khó khăn: 

Về môi trường pháp lý. Nếu xét về môi trường pháp lý cho việc thực hiện 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, thì Việt Nam còn phải tiếp tục hoàn thiện nhiều để 

tương đồng với các nước ASEAN. Việt Nam phải nhanh chóng ban hành các 

chính sách có liên quan tới đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhằm tạo ra một hệ 

thống văn bản pháp quy đồng bộ, hướng dẫn hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài và vận hành nền kinh tế. Cần thiết phải nghiên cứu hoàn thiện hệ thống 

pháp lý, để có thể ban hành các đạo luật còn thiếu và sửa đổi các đạo luật trái 

với thông lệ quốc tế. 

Về thủ tục hành chính, các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá thủ tục hành 

chính của Việt Nam còn phức tạp, làm cho họ mất nhiều thời gian và tốn kém 

chi phí. Tổ chức bộ máy quản lý chồng chéo, nhiều tầng, nhiều lớp, cán bộ 

quản lý thiếu thông hiểu về pháp luật, thiếu kinh nghiệm chuyên môn trong 

việc xử lý các tình huống phát sinh. Nhìn chung, các nhà quản lý hành chính 

của Việt Nam vẫn mang đậm tác phong nông nghiệp và bao cấp. 

Về nhân tố lao động. Như trên đL phân tích, chi phí tiền lương cho lao 

động Việt Nam là tương đối thấp. Tuy nhiên, do công tác đào tạo của chúng ta 

còn nhiều bất cập nên khả năng chuyên môn của người lao động còn rất hạn 

chế. Trong tương lai, khi công nghệ tiên tiến được áp dụng đại trà vào sản xuất 

kinh doanh, lao động của chúng ta sẽ không đáp ứng được yêu cầu của các nhà 

đầu tư và như thế lợi thế về mặt tiền lương cũng sẽ mất đi.  

Về vấn đề thị trường. Từ cơ chế quan liêu bao cấp, Việt Nam chuyển sang 

cơ chế thị trường theo định hướng xL hội chủ nghĩa, nên còn thiếu kinh 

nghiệm trong việc tạo lập một hệ thống thị trường đồng bộ. Chúng ta chưa có 

được thị trường lao động rộng rLi trong cả nước (mới chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở một 

vài địa phương, đặc biệt là các đô thị), thị trường tài chính tiền tệ còn ở giai 

đoạn sơ khai, thị trường chứng khoán mới ra đời, đa số người dân chưa hiểu 

thể thức tham gia, cộng thêm cán bộ hoạt động ở lĩnh vực này còn rất thiếu 
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kinh nghiệm, nên mức độ thu hút vốn nhàn rỗi cho sản xuất của các doanh 

nghiệp còn ở mức khiêm tốn.  

Về các điều kiện để tiếp nhận và sử dụng vốn, công nghệ của các dự án 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. Qua kinh nghiệm của các nước cho thấy, để tiếp 

nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI, các nước sở tại phải có một số 

điều kiện tối cần thiết như: Vốn đối ứng trong nước phải gấp 2 - 3 lần vốn đầu 

tư nước ngoài, có cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, có năng lực nội tại đủ tiếp 

nhận các công nghệ phù hợp của dự án đầu tư  (như trình độ kỹ thuật, trình độ 

quản lý sản xuất,...). Mặc dầu đL ra khỏi chiến tranh, song hiện tại nền kinh tế 

của chúng ta so với một số nước trong khu vực (như Thái lan, Malaysia, 

Singapore,…) vẫn còn thua kém. Đây chính là nguyên nhân đẫn đến việc 

chúng ta chưa đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết nêu trên, vì vậy gặp nhiều 

bất lợi hơn một số nước trong khu vực trong việc cạnh tranh thu hút FDI. 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua có nhiều dấu hiệu phụ 

thuộc vào đầu tư nước ngoài. Tốc độ đầu tư nói chung tăng gấp đôi tốc độ tăng 

trưởng, có xu hướng gây ra cung vượt cầu trong nước ở một số mặt hàng (sắt, 

thép, xi măng, đường,...). Các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp có vốn FDI phần lớn phải nhập ngoại (có tới 2/3 nguyên 

liệu vật tư phải nhập khẩu, tỷ lệ này của Thái Lan là 1/3), nên hoạt động nhập 

khẩu luôn phải chịu sức ép lớn, mặc dầu xuất khẩu có tăng nhưng vẫn chưa đạt 

được tốc độ và cơ cấu tương ứng. Các biện pháp mà chúng ta sử dụng để bảo 

vệ sản xuất trong nước như tăng thêm thuế nhập khẩu, tăng các biện pháp phi 

thuế quan, ngăn chặn nhập lậu chưa mang lại hiệu quả, đôi khi còn làm cho 

chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tăng (do phải chịu mức thuế nhập khẩu 

cao hơn) phải đẩy giá bán lên cao, làm giảm tính cạnh tranh của hàng Việt 

Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước diễn ra chậm, đầu tư chung cho 

công nghiệp nông thôn thấp (10-12%), sản xuất nông nghiệp tuy được mùa 

nhưng nông dân vẫn chưa phấn khởi. Do chênh lệch về giá sản phẩm giữa 

công nghiệp và nông nghiệp quá lớn, dẫn tới thu nhập của người lao động trên 
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lĩnh vực nông nghiệp thấp hơn nhiều so với người lao động trên lĩnh vực công 

nghiệp. ở nước ta có trên 80% dân số sống ở nông thôn, chiếm hơn 70% lực 

lượng lao động của cả nước, việc bộ phận này có thu nhập thấp làm giảm sút 

sức mua chung của thị trường, gây nên tình trạng cung vượt cầu, làm nản lòng 

các nhà đầu tư. Nếu không có biện pháp hữu hiệu sớm khắc phục tình trạng 

trên, thì nguy cơ khủng hoảng kinh tế không thể nói là không có. 

Sự thiếu nhất quán và hiệu lực thi hành các chính sách kinh tế vĩ mô, 

cộng với hệ thống tài chính ngân hàng chậm được hiện đại hóa, đL và đang 

gây không ít trở ngại cho tiến trình đổi mới nền kinh tế. Vẫn còn sự lỏng lẻo 

trong quản lý tài chính ở các doanh nghiệp nhà nước, chưa phát huy hết tác 

dụng của công cụ thuế để điều chỉnh và thúc đẩy sản xuất, buôn lậu vẫn tái 

diễn, chi ngân sách thường xuyên lớn, tín dụng ngân hàng ách tắc, cung cầu 

vốn thất thường, dự trữ ngoại tệ quốc gia còn nhỏ, hiện tại nợ của các ngân 

hàng tăng nhanh, vốn nhà nước bị thất thoát nhiều. Hoạt động tín dụng ngân 

hàng lâm vào khó khăn, do việc cho vay bằng thế chấp bất động sản và mở 

rộng bảo lLnh cho vay thanh toán đối ngoại. Từ đầu năm 1996, thị trường bất 

động sản đột nhiên “nguội lạnh” khiến các ngân hàng bị chôn chặt vào đây 

nhiều tỷ đồng, mặc dù đến đầu năm 2003 thị trường này đL có hiện tượng 

nóng dần trở lại, song số tiền trên vẫn chưa giải toả được nhiều. Vốn đầu tư 

trung và dài hạn hiện nay của Việt Nam, chỉ đáp ứng được 42% nhu cầu của 

nền kinh tế. Hiệu quả đầu tư còn thấp do có hàng nghìn tỷ đồng đầu tư quá 

mức vào xây dựng khách sạn, văn phòng gây ứ thừa, lLng phí (hiện mới sử 

dụng hết 40 - 65% diện tích của các công trình trên), chưa kể đến những thất 

thoát do tệ nạn tham nhũng gây nên. Những thuận lợi, khó khăn nêu trên chắc 

chắn có ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu hút FDI ở nước ta. 

b. Nhân tố bên ngoài 

- Thuận lợi: 

Trong các nước ASEAN, chỉ trừ nền kinh tế của Singapore đL ở mức độ 

nhất định và nền kinh tế của Malaixia là có tính chất bổ sung đối với nền kinh 

tế của Việt Nam, còn các nước có trình độ phát triển tương đối của khối này 
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như Thái Lan, Inđônêxia, Philippin hiện còn nhiều ngành có lợi thế so sánh 

giống Việt Nam như nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng, một số ngành 

công nghiệp nhẹ (giày, quần áo, dụng cụ thể thao...). Do vậy, điều dễ hiểu là 

các nước ASEAN sẽ không đầu tư vào các ngành đó tại Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong tương lai, các nước này sẽ mất dần lợi thế so 

sánh của các lĩnh vực trên, khi chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 

nước tăng nhanh, khi đó họ sẽ đầu tư sang các nước vẫn còn lợi thế đó (trong 

đó có Việt Nam). 

 Về hội nhập quốc tế. Việc gia nhập Khối mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 

tạo ra tính năng động đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều đó được 

thể hiện trên các khía cạnh sau: 

 Thứ nhất, dưới tác động của phân công lao động quốc tế trong nội bộ 

ASEAN, các nước phải lựa chọn mặt hàng xuất khẩu có lợi thế so sánh, đồng 

thời phải mở cửa thị trường để nhập khẩu hàng hoá của các nước trong khối. 

Thứ hai, dưới tác động của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 

(CEPT), chu chuyển mậu dịch giữa các nước ASEAN sẽ được thúc đẩy và giá 

thành của sản phẩm cuối cùng sản xuất tại ASEAN sẽ giảm. 

Thứ ba, để có cơ hội chiếm lĩnh thị trường ASEAN và được hưởng các 

điều kiện ưu đLi đối với các sản phẩm có nguồn gốc 40% từ ASEAN, các nhà 

đầu tư quốc tế sẽ tích cực đầu tư vào ASEAN.  

Thứ tư, do sự lớn mạnh của thị trường ASEAN thông qua mức tăng cơ 

học về dân số, sức mua và sự sáng tạo văn minh thương mại (tức là dưới tác 

động qua lại của tiêu dùng trong một thị trường thống nhất, chất lượng và quy 

mô tiêu dùng được đổi mới) sẽ được đẩy lên.  

Với bốn lý do trên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN, trong đó có 

Việt Nam chắc chắn sẽ tăng nhanh. 

Việc Việt nam vừa mới gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào 

07/11/2006 là nhân tố quan trọng trong việc thu hút vốn FDI, vì hàng hoá sản 

xuất tại Việt Nam không những có chi phí thấp (do có lợi thế về giá nhân 

công) mà còn được hưởng mức thuế ưu đLi, điều này giúp hàng xuất khẩu của 
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ta có ưu thế cạnh tranh trên thị trường Bắc Mỹ, một thị trường đầy tiềm năng. 

Việc thực hiện các nghĩa vụ như hiệp định TRIMs qui định sẽ góp phần xoá bỏ 

các rào cản đối với ĐTNN, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trong thu hút 

nguồn vốn FDI, đặc biệt trong các ngành có nhiều khả năng phải chịu tác 

động mạnh của hiệp định như công nghiệp lắp ráp, sản xuất ô tô, xe máy, hàng 

điện tử, hàng chế biến đường, sữa,... Thêm vào đó, việc điều chỉnh chính sách 

cho phù hợp với tinh thần của hiệp định TRIMs (xoá bỏ những yêu cầu về cân 

đối thương mại và cân đối ngoại tệ) cũng tạo điều kiện để thu hút FDI vào các 

ngành sản xuất, chế biến các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. 

Đồng thời, hiệp định TRIMs sẽ là công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ của các nhà đầu tư, do đó các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ cao, công 

nghệ nguồn. Trong tương lai, Việt Nam sẽ thu hút được một lượng lớn FDI vào 

lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn của các tập đoàn kinh tế hàng đầu 

trên thế giới trong môi trường của WTO. Đồng thời, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ 

không những bảo đảm an toàn cho hoạt động đầu tư, mà còn có tác dụng kích 

thích chuyển giao công nghệ và đưa công nghệ cao vào sử dụng ở các doanh 

nghiệp có vốn FDI. 

Là thành viên của WTO Việt Nam được hưởng quy chế tối huệ quốc 

(MFN), được quyền bình đẳng trước những tranh chấp quốc tế, được giảm 

thuế nhập khẩu vào các nước thuộc tổ chức WTO, được hưởng chế độ ưu đLi 

thuế phổ cập (GSP), vị thế thương mại quốc gia sẽ được nâng cao, tạo tiền đề 

thuận lợi cho thu hút FDI từ các nền kinh tế phát triển. 

- Khó khăn: 

Tuy nhiên, bối cảnh mới của kinh tế thế giới cũng đang đặt Việt Nam 

trước những khó khăn, thách thức, trong sự tác động "hiệu ứng chảy tràn” của 

tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Châu á -Thái 

Bình Dương, các nước ASEAN thuộc nấc thứ ba của “làn sóng công nghiệp 

hóa”. Vốn, công nghệ từ Mỹ, Nhật, EU và các NICs Đông á đổ vào các nước 

ASEAN nhiều hơn sau sự ra đời của AFTA, nhờ đó ASEAN lấy lại được ưu 

thế về thu hút vốn FDI so với các nền kinh tế chuyển đổi khác. Tuy nhiên, 
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AFTA chỉ có tác dụng với việc thu hút FDI từ bên ngoài vào chứ không có 

nhiệm vụ phân bổ nó trong nội bộ ASEAN, vì vậy sẽ xuất hiện sự cạnh tranh 

gay gắt trong khối trên lĩnh vực kêu gọi ĐTNN vào mỗi nước.  

 Một bất lợi nữa cho chúng ta là có vị trí địa lý sát kề Trung Quốc, quốc 

gia có trên 1,2 tỷ dân với thu nhập bình quân tính theo đầu người cao hơn, xét 

về mặt thị trường rõ ràng Trung Quốc hấp dẫn các nhà ĐTNN hơn chúng ta rất 

nhiều. Không những thế, so với nước ta về trình độ phát triển khoa học kỹ 

thuật, công nghệ Trung Quốc đL bỏ xa một quLng dài, hơn nữa Trung Quốc là 

nước đi trước chúng ta trong việc thi hành chính sách mở cửa, bởi vậy họ có 

kinh nghiệm phong phú trong thu hút FDI. Thực tế cho thấy, hiện nay Trung 

Quốc trở thành nước đứng đầu thế giới về thu hút FDI. Trong năm 2002-2003, 

Trung Quốc đL thu hút được hơn 400 trong tổng số 500 công ty xuyên quốc 

gia hàng đầu thế giới, đầu tư vào những ngành sản xuất quan trọng như sản 

xuất ô tô, chế tạo máy, điện tử, viễn thông,... Có thể nói, nếu chúng ta không 

có những biện pháp hữu hiệu, thì việc cạnh tranh với Trung Quốc trên lĩnh vực 

thu hút FDI là cuộc cạnh tranh không cân sức, mà bên yếu thuộc về chúng ta.  

Theo các chuyên gia kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ 

trong khu vực tuy đL dần được khắc phục, nhưng ảnh hưởng của nó còn kéo 

dài trong một vài năm tới. Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam được ít mà thiệt 

nhiều, đó là do: 

 Thứ nhất, trong khi Việt Nam chưa thiết lập mối quan hệ lâu dài và bền 

vững với những tập đoàn, công ty xuyên quốc gia có tiềm năng về vốn và công 

nghệ trên thế giới, thì đầu tư của các nước trong khu vực vào nước ta chiếm tỷ 

trọng chủ yếu (khoảng 2/3). ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền 

tệ kéo dài, sẽ làm giảm sút vốn FDI từ các nước trong khu vực vào Việt Nam, 

tiến độ tăng vốn đầu tư thực hiện đối với các dự án đL đầu tư bị chậm lại. 

 Thứ hai, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, giá bất 

động sản, trái phiếu ở các nước ASEAN bị giảm mạnh, để giải quyết phần nào 

khó khăn do khủng hoảng tài chính gây nên, họ mở cửa cho các nhà đầu tư 

nước ngoài vào đầu cơ bất động sản và chứng khoán, chờ khi giá tăng bán ra 
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kiếm lời. Đây cũng là lý do cản trở dòng FDI đổ vào Việt Nam (bằng chứng là 

Thai Lan cho phép người nước ngoài vào mua đất để đầu tư). 

 Thứ ba, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nhiều công 

ty, doanh nghiệp của các nước trong khu vực bị phá sản hàng loạt, tạo điều 

kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài mua lại với giá rẻ các cơ sở sẵn có (không 

phải đầu tư thêm). Hơn nữa, chi phí cho các yếu tố sản xuất tương đối rẻ hơn 

so với Việt Nam khiến cho các nhà đầu tư tập trung đổ vốn vào các nước này.

 Thứ tư, do cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, trong quan hệ thương mại, 

Việt Nam cũng phải chịu nhiều sức ép. Hiện nay, tổng kim ngạch xuất khẩu 

của ta sang các nước ASEAN là khoảng 25-30%, trong khi đó tổng kim ngạch 

nhập khẩu của Việt Nam từ các nước ASEAN là khoảng 35-40%. Với tương 

quan xuất, nhập khẩu như trên thì phần lợi thu được của Việt Nam có xu 

hướng giảm. Giá hàng nhập khẩu vào nước ta thấp hơn nhiều so với giá hàng 

chúng ta xuất sang các nước trong khu vực, sẽ tạo điều kiện cho làn sóng nhập 

khẩu từ ASEAN vào Việt Nam tăng nhanh. Khả năng này rất dễ xảy ra bởi các 

cam kết trong khuôn khổ hiệp ước CEPT khi gia nhập AFTA, buộc chúng ta 

phải nới lỏng cả hàng rào phi thuế quan lẫn danh mục hàng nhập khẩu. Sự sút 

giảm giá trị của các đồng tiền trong khu vực, sẽ giúp cho hàng xuất khẩu của 

các nước ASEAN (không kể Việt Nam) sang thị trường Bắc Mỹ, Nhật, EU..., 

rẻ hơn, tạo thêm ưu thế cạnh tranh cho các nước ASEAN so với Việt Nam trên 

lĩnh vực xuất khẩu. Trường hợp thị trường giành cho các sản phẩm xuất khẩu 

của Việt Nam bị thu hẹp, trong khi nhập khẩu có xu hướng tăng nhanh, sẽ gây 

đình đốn sản xuất trong nước (kể cả các doanh nghiệp có vốn FDI), dẫn đến 

thâm hụt cán cân thương mại, GDP bị giảm sút, thu nhập bình quân đầu người 

cũng bị giảm theo, làm thị trường trong nước vốn nhỏ hẹp lại càng nhỏ hẹp 

hơn. Mặt khác, sản xuất đình đốn làm cho nguồn thu từ thuế giảm đáng kể, 

dẫn tới tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước.  

 Thứ năm, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, môi 

trường đầu tư của cả khu vực bị giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước 

ngoài, do đó Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Trong khi các nước Châu á (không 
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kể Trung Quốc và ấn Độ) đang mất dần tính hấp dẫn đối với các nhà ĐTNN, 

thì Mỹ la tinh và Đông âu trở thành những địa chỉ mới tiềm tàng. Lý do giải 

thích hiện tượng trên là: 

 + Khu vực này có đội quân lao động dồi dào và đL được đào tạo tay nghề. 

 + Chính sách tư nhân hóa và tự do hóa kinh tế của các nước trong khu vực 

này là một trong những điều kiện hấp dẫn vốn FDI. 

 + Nền kinh tế của các nước trong khu vực này, bắt đầu có những tiến bộ 

rõ nét theo hướng kinh tế thị trường và mở cửa ra bên ngoài, một số nước có 

mức tăng trưởng khá là những điều kiện tạo ra sự ổn định về đầu tư. 

 Việc tham gia WTO, Việt Nam đang phải tìm lời giải đáp cho nhiều bài 

toán khó. Việc bắt buộc phải mở cửa thị trường trong nước, dỡ bỏ chính sách 

bảo hộ độc quyền, sẽ là thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ bé và 

còn non trẻ của chúng ta. Việc phải tuân thủ các quy định của WTO, như cam 

kết bLi bỏ chính sách hai giá, mở rộng quyền kinh doanh của các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,....buộc chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh 

với các công ty, tập đoàn lớn, có ưu thế về vốn và trình độ công nghệ cao hơn. 

 Bức tranh toàn cảnh về tình hình trong nước và quốc tế cho thấy, việc thu 

hút vốn FDI trong những năm tới là hết sức khó khăn. Vì vậy, Chính phủ Việt 

Nam cần có những định hướng phát triển và chính sách kinh tế đúng đắn, cải 

thiện môi trường đầu tư để thu hút FDI, mà cốt lõi là hoàn thiện cơ chế, chính 

sách tạo điều kiện cho các dự án FDI hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. 

c. Một số thuận lợi và khó khăn cơ bản của Hà Nội trong thu hút FDI. 

- Thuận lợi:  

 Sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi 

nhọn có tốc độ tăng trưởng cao, dẫn đến hiện tượng lan toả sản xuất công 

nghiệp, và kinh doanh thương mại ra vùng phụ cận. Qua đó, Hà Nội trở thành 

địa phương đi đầu trong việc hình thành cơ cấu kinh tế mới của vùng và của cả 

nước. Là nơi tập trung các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cơ sở 

dạy nghề và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phổ cập trung 

học cơ sở. Hà Nội có đội ngũ lao động với trình độ văn hoá và chuyên môn 
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cao hơn so với các địa phương khác. Đây là thuận lợi lớn, để thu hút đầu tư 

nước ngoài vào các lĩnh vực có trình độ công nghệ và hàm lượng chất xám 

cao. Năm 2005, có khoảng 1.821.800 người, hầu hết đL tốt nghiệp phổ thông 

trung học trở lên [22]. 

- Những hạn chế cần có phương hướng khắc phục. 

 Tuy thời gian vừa qua thành phố đL có những tiến bộ trong phát triển 

kinh tế - xL hội nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế chủ yếu: 

 Nhiều tiềm năng của Thành phố chưa được phát huy, việc hợp tác kinh tế 

giữa Hà Nội với các địa phương khác, đặc biệt là hợp tác kinh tế vùng đạt kết 

quả chưa cao. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh nhìn chung còn 

yếu, một số cơ sở sản xuất chưa năng động, chậm thích ứng với cơ chế quản lý 

mới, làm ăn kém hiệu quả. Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong một số 

lĩnh vực chưa thể hiện rõ, hoạt động của các hợp tác xL sau chuyển đổi còn 

lúng túng, quản lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

còn lỏng lẻo. Hiệu quả hoạt động liên doanh, hợp tác với nước ngoài còn hạn 

chế, đầu tư nước ngoài từ năm 1998 đến nay bị giảm sút, đầu tư phát triển vẫn 

ở tình trạng dàn trải, chưa tập trung đúng mức cho những ngành và những sản 

phẩm chủ lực. 

 Mặc dù kinh tế trong những năm qua tăng trưởng khá, song nhìn chung 

tăng trưởng chưa đều và chưa ổn định. Sản xuất vẫn còn phân tán, công nghệ 

lạc hậu, chưa tạo được nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ và mẫu mL 

phù hợp với nhu cầu của thị trường nên khả năng cạnh tranh thấp. Chưa có 

chiến lược xuất khẩu và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế cụ thể, để phát huy 

và tập trung sức mạnh của nền kinh tế Thủ đô. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tuy đL được đầu tư nhưng còn thấp so 

với yêu cầu phát triển kinh tế, xL hội, trong khi tốc độ đô thị hóa nhanh nên 

ngày càng quá tải về nhiều mặt. Mạng lưới giao thông chưa đồng bộ, tình 

trạng thiếu nước sạch, úng ngập và thiếu nhà ở,...là những vấn đề đang được 

nhiều người quan tâm, lo lắng. Các khu vui chơi giải trí còn ít, ảnh hưởng đến 

sự phát triển toàn diện của thế hệ mai sau.  
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 Các cơ sở hạ tầng xL hội, hệ thống trường học, bệnh viện, các trung tâm 

văn hóa, thể thao... mặc dù đL được quan tâm đầu tư, song đang trong tình 

trạng quá tải, thiếu thốn về cơ sở vật chất, đầu tư dàn trải, chất lượng công 

trình thấp, nhanh xuống cấp cần được cân đối đầu tư trong những năm tới. 

 Nhiều vấn đề xL hội bức xúc chậm được khắc phục, tăng dân số cơ học ở 

tỉnh ngoài về Hà Nội chưa có xu hướng giảm, một số tệ nạn xL hội có chiều 

hướng gia tăng. 

 Việc lấn chiếm đất bất hợp pháp, đặc biệt là các khu vực đất công hiện 

nay khi quy hoạch đến, đều ở tình trạng khủng khoảng của việc chiếm dụng 

bất hợp pháp, điều tiết của nhà nước trong ngành kinh doanh bất động sản kém 

hiệu quả. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng thẩm quyền, 

cùng sự yếu kém về mặt quản lý của chính quyền địa phương phường, xL, 

quận, huyện mà thành phố đL trao cho. Ngoài ra, việc di dân để giải phóng mặt 

bằng đối với nông dân hiện nay chưa được giải quyết thoả đáng, vì hầu hết các 

nông dân này, không phải là những người có kỹ năng làm việc và không thể 

được chấp nhận trong các xí nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công 

nghệ cao. Do sự quản lý và điều tiết của Hà Nội trong lĩnh vực bất động sản 

còn yếu, đL dẫn đến việc các công ty bất động sản nước ngoài vào hoạt động 

không lành mạnh. Điều tệ hại nhất, là các công ty này thay việc thực hiện các 

đề án về đất đai xây dựng cho mình, lại tìm cách chuyển quyền sử dụng đất 

của mình cho các công ty khác để kiếm lời nhanh chóng hơn, do đó tạo ra sự 

đầu cơ trên thị trường bất động sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả 

thu hút đầu tư. 

 Một nhân tố gây trở ngại lớn cho thu hút FDI là giá thuê đất tại Hà Nội 

hiện quá cao, cao hơn cả giá thuê đất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giá thuê đất 

cao dẫn đến chi phí đầu vào cao ảnh hưởng đến vốn đầu tư ban đầu, năng lực 

cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh do đó giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu 

tư. Thành phố nên nghiên cứu và đưa ra cơ chế, chính sách hợp lý về giá đất, 

giá thuê đất, thời hạn thuê đất như thế nào để hấp dẫn các nhà đầu tư.  
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 Bộ máy quản lý ở các cấp hiện nay còn cồng kềnh, chế độ trách nhiệm cá 

nhân trong quản lý điều hành còn chưa rõ ràng, thủ tục hành chính còn rườm 

rà, thiếu minh bạch, đL dẫn đến một bộ phận cán bộ có biểu hiện suy thoái, 

quan liêu, tham nhũng. Việc phân công, phân cấp giữa Trung ương và Hà Nội 

chưa hợp lý, cần có cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện cho Thủ đô Hà 

Nội đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, để tăng trưởng 

kinh tế một cách hiệu quả và bền vững. 

 3.2.2. Phương hướng thu hút FDI vào Hà Nội. 

Để tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI nhằm thúc 

đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, Hà Nội cần có cơ chế, chính sách phù hợp với 

đặc thù của mình. Sau đây là một số phương hướng cụ thể: 

- Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tập trung vào hợp tác 

kinh tế với thủ đô các nước có nền kinh tế phát triển, nơi tập trung các tập 

đoàn đầu tư quốc tế. Với vị thế là thủ đô của một quốc gia, Hà Nội có nhiều 

thuận lợi trong việc tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại 

với thủ đô của các quốc gia khác trên thế giới. Hầu hết các tập đoàn, các công 

ty tầm cỡ quốc tế đều có trụ sở hoặc văn phòng đại diện nằm tại thủ đô của 

nước mình, vì đây thường là nơi khai sinh ra nó và hội tụ các điều kiện thuận 

lợi cho việc chỉ huy, điều phối mọi hoạt động đến các chi nhánh trực thuộc ở 

khắp các khu vực trên thế giới. Trong khu vực Châu á, các công ty, tập đoàn 

quốc tế nắm giữ những bí quyết công nghệ tiên tiến, có tiềm lực kinh tế lớn, có 

nhiều kinh nghiệm ĐTNN, phần lớn tập trung ở các quốc gia và lLnh thổ như 

Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore là những nước có nền văn hoá có nhiều 

nét tương đồng với Việt Nam. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với thủ đô các 

nước nói trên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc và vận động các công 

ty, tập đoàn quốc tế đầu tư vào Hà Nội. Bên cạnh việc ưu tiên thu hút đầu tư từ 

các nước trong khu vực Châu á, cần khai thác triệt để nguồn vốn của các công 

ty, tập đoàn khác trên thế giới (ví dụ hiện nay khu vực Trung Cận Đông, Châu 

Phi đang có biến động chính trị nên các tập đoàn, công ty đầu tư quốc tế có cơ 
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sở sản xuất kinh doanh ở khu vực này muốn chuyển vốn đầu tư sang các khu 

vực khác có tình hình chính trị ổn định hơn, cần tranh thủ vận động họ đầu tư 

vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng). Thông qua ASEM, APEC, 

WTO Hà Nội có rất nhiều cơ hội để xúc tiến hợp tác với các quốc gia có nền 

kinh tế phát triển với thủ đô của họ về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực đầu tư.  

- Thứ hai: Lựa chọn các đối tác đầu tư đáp ứng được với định hướng phát 

triển kinh tế bền vững và lâu dài của Hà Nội. Xuất phát từ đặc thù là Thủ đô 

của một nước, song quỹ đất để Hà Nội có thể dành cho việc xây dựng phát 

triển các khu công nghiệp về lâu dài bị hạn chế, do vậy việc lựa chọn đối tác 

đầu tư cần được cân nhắc kỹ. Nên mở rộng cửa chào đón các tập đoàn, công ty 

tầm cỡ quốc tế, nắm trong tay các bí quyết công nghệ tiên tiến, công nghệ 

nguồn, có khả năng đầu tư trang, thiết bị hiện đại, để không những tạo nên 

năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt nhằm nâng cao khả năng 

cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, mà còn giải quyết việc làm và nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho một số lượng lớn cán bộ, công nhân. Để 

các đối tác mà ta lựa chọn bằng lòng đầu tư vào Hà Nội, các cơ quan có thẩm 

quyền cần nghiên cứu, ban hành cơ chế ưu đLi riêng dành cho các đối tác này. 

- Thứ ba: Thành lập Công viên Công nghệ cao - kinh tế mở ở Hà Nội, 

tăng cường thu hút các loại hình đầu tư này. Có ba lý do chính để thành phố 

thành lập Công viên Công nghệ cao kết hợp với kinh tế mở: 

Một là, Với vị trí địa lý của mình, Việt Nam là cửa ngõ giúp các nước 

thuộc lưu vực sông Mê Kông thông thương với thế giới bên ngoài. Tại thời 

điểm hiện nay, các “con rồng” Châu á (Thái Lan, Singapore, Malaysia) đang 

có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cường phát triển ngành dịch 

vụ, một số lợi thế so sánh đang giảm dần, đồng thời tình hình chính trị có 

những biến động (Thái Lan, Inđônêxia), bởi vậy các nhà đầu tư muốn đầu tư 

cơ sở sản xuất công nghiệp công nghệ mới ra các nước khác trong khu vực có 

tình hình chính trị ổn định. Việc thành lập Công viên Công nghệ cao - kinh tế 

mở ở Hà Nội, có thể đón nhận sự chuyển hướng đầu tư những cơ sở sản xuất 

công nghiệp công nghệ cao này. 
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Hai là, Mặc dù các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay chưa được 

lấp đầy nhưng nó sẽ tiếp tục phát triển trên địa bàn các huyện ngoại thành 

trong tương lai. Tuy nhiên hoạt động của nó mới chỉ hạn chế ở lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp, chưa được mở rộng theo mô hình: Công nghệ cao kết hợp 

thương mại - du lịch - tài chính - ngân hàng - hạ tầng x= hội,...Công viên Công 

nghệ cao kết hợp kinh tế mở, được thiết lập theo mô hình trên và có cơ chế 

hoạt động thông thoáng sẽ hấp dẫn các nhà ĐTNN hơn. 

 Ba là, Công viên Công nghệ cao - kinh tế mở ở Hà Nội, là địa bàn thích 

hợp cho việc thí điểm thực hiện cơ chế quản lý mới, theo dõi hoạt động của 

nó, chúng ta sẽ đúc kết được những kinh nghiệm để từ đó đưa ra các giải pháp 

phù hợp hơn, giúp cho phát triển các Khu công nghiệp của thành phố hiện nay. 

Cho đến nay, trên thế giới đL xuất hiện mô hình công viên công nghệ cao ở 

một số quốc gia (công viên công nghệ cao Tân Trúc Đài Loan, thung lũng 

Silic của Mỹ, công viên công nghệ cao Kulim của Malaysia, công viên khoa 

học Ox-phớt ở Anh,…), thực chất đây là những Công viên Công nghệ cao thúc 

đẩy sự ra đời của những tập đoàn xuyên quốc gia, tạo ra những bước đột biến 

mới về thành tựu khoa học công nghệ, đẩy nhanh nền công nghiệp của các 

nước phát triển. 

Việc xây dựng Công viên Công nghệ cao - kinh tế mở đòi hỏi có quĩ đất 

lớn, với quỹ đất như hiện nay thì Hà nội khó đáp ứng đòi hỏi này, do đó thành 

phố cần có sự kết hợp với các tỉnh lân cận để triển khai hình thức trên. Có thể 

xây dựng Công viên Công nghệ cao - kinh tế mở theo trục Hà Nội - Bắc Ninh - 

Hưng Yên để tận dụng lợi thế gần sân bay quốc tế, sử dụng quốc lộ 1, quốc lộ 

5 thông thương với các địa phương, với cảng biển và với các nước lân cận. 

Cũng có thể xây dựng theo trục Hà Nội - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc, vì khu vực 

này có quỹ đất lớn, địa hình đa dạng thuận tiện cho việc phát triển nhiều loại 

hình đầu tư, đồng thời tác động đến sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các 

tỉnh miền núi phía Bắc.  

- Thứ tư: Xây dựng vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao, thu hút các nhà 

khoa học đầu ngành, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật mới.  
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Các viện nghiên cứu, các trường đại học của thành phố, đL có nhiều phát 

minh, sáng chế về khoa học & công nghệ trong nhiều năm qua. Tuy vậy vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của một nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. 

Hiện tại, các đề tài nghiên cứu thường được thực hiện một cách độc lập, chưa 

có sự phối hợp giữa các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia giàu kinh 

nghiệm với các doanh nghiệp, vì vậy qui mô của đề tài còn hạn chế và chưa có 

nhiều tác dụng trong việc nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản 

phẩm. Những vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao này sẽ đóng góp to lớn, trong 

việc chế tạo những sản phẩm hàng hoá mới có hàm lượng trí tuệ cao, trong 

việc nâng cao năng suất lao động đột biến, giảm tiêu thụ nguyên, nhiên vật 

liệu đến mức tối thiểu, phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội.  

Mặc dầu việc xây dựng vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao đòi hỏi kinh 

phí đầu tư lớn (do phải trang bị hệ thống máy móc thiết bị cực kỳ tinh xảo, có 

độ chính xác cực cao) và có thể gặp rủi ro, song một khi thành công, hiệu quả 

kinh tế mà nó mang lại có thể biến đổi tăng trưởng cả nền kinh tế.  

Nguyên nhân chủ yếu khiến các nhà ĐTNN đến nay chưa muốn chuyển 

giao công nghệ kỹ thuật cao vào Hà Nội là do khả năng tiếp thu công nghệ của 

các doanh nghiệp ở thành phố còn thấp, thiếu cán bộ nghiên cứu và quản lý có 

năng lực, thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, thiếu cơ sở vật chất, kỹ thuật 

hạ tầng. Xây dựng vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao không những góp phần 

khắc phục nguyên nhân này mà còn để thực hiện các mục tiêu sau: 

+ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm mới, nhanh chóng áp dụng 

các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa công nghệ cao và ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật mới vào các ngành công nghiệp truyền thống. 

+ Nuôi dưỡng và tận dụng hết năng lực của đội ngũ các nhà Khoa học, 

cán bộ kỹ thuật, chuyên gia giàu kinh nghiệm để phát minh và ứng dụng công 

nghệ cao phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Giúp đỡ các doanh nghiệp trong 

công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, có năng lực chuyên môn cao đủ để 

nắm bắt được kỹ thuật, công nghệ hiện đại. 
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+ Giúp đỡ các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình chuyển giao công nghệ (ví dụ như giám sát kỹ thuật, kiểm tra chất 

lượng, tính năng của máy móc, trang, thiết bị).  

+ Là nơi phối hợp hoạt động giữa các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, 

các chuyên gia giàu kinh nghiệm với nhau để nghiên cứu, phát minh công 

nghệ tiên tiến, sáng chế các sản phẩm mới phù hợp với sự phát triển của thị 

trường và thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời, các vườn ươm này cũng là địa 

điểm để các nhà khoa học và doanh nghiệp phối hợp với nhau, trong việc ứng 

dụng, đưa công nghệ mới vào thực tế quá trình sản xuất.  

- Thứ năm: Phát triển Hà Nội trở thành trung tâm tài chính và dịch vụ 

thương mại của toàn quốc. Là Thủ đô, là trung tâm Hành chính - Chính trị của 

quốc gia, Hà Nội cần phải thể hiện bộ mặt của mình sao cho ngang tầm với 

thủ đô của các nước trong khu vực và thế giới. Như trên đL phân tích, với đặc 

thù của mình, hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội trong tương lai 

phải theo mô hình Thương mại - Du lịch - Tài chính - Ngân hàng. Hiện tại, 

nguồn vốn FDI đổ vào Hà Nội chủ yếu phục vụ cho sản xuất công nghiệp nói 

chung, công nghệ thông dụng, mức độ hiện đại không nhiều. Nếu cứ tiếp tục 

phát triển theo hướng này, bên cạnh nguy cơ môi trường bị ô nhiểm còn làm 

cho Hà Nội bị quá tải về dân số, dẫn đến phát sinh nhiều khó khăn về giao 

thông, về đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân (điện, nước, nhà ở) và 

về an ninh - trật tự xL hội. Trong tương lai, cần tăng cường thu hút FDI tập 

trung vào lĩnh vực tài chính, hệ thống dịch vụ thương mại, du lịch vì đó là thế 

mạnh của Thủ đô xét trên phương diện lợi thế so sánh. Dựa trên điều kiện địa 

lý, tự nhiên và kinh tế - xL hội, cần có kế hoạch phát triển lâu dài cho Hà Nội 

cụ thể như:  

Một là, đề xuất với Chính phủ hướng mở rộng diện tích của Hà nội cho 

phù hợp với quy mô Thủ đô của một quốc gia. Đề xuất này không những nhằm 

mục đích về nhu cầu đất giải quyết sự quá tải về dân số, mà còn tạo điệu kiện 

để qui hoạch thu hút đầu tư phát triển Thủ đô một cách hợp lý.  
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Hai là, cần qui hoạch lại Hà Nội theo hướng: Trung tâm thành phố là nơi 

đặt các cơ quan quyền lực, các cơ quan ngoại giao, ngân hàng. Vành đai tiếp 

theo là hệ thống các tổ chức dịch vụ tài chính, các cơ sở thương mại trong và 

ngoài nước, các trung tâm văn hoá, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí 

của nhân dân. Tiếp theo nữa là khối các trường Đại học, Viện nghiên cứu, bộ 

phận dịch vụ y tế, các khu đô thị. Vành đai ngoài cùng mới là địa điểm giành 

cho các khu chế xuất, khu công nghiệp, Công viên Công nghệ cao - kinh tế 

mở, Vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao. 

Ba là, nhanh chóng di chuyển các cơ sở sản xuất trong thành phố ra vành 

đai phía ngoài theo qui hoạch trên với việc xây dựng các khu chế xuất, khu 

công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch (có nghĩa là các công ty 

này cần phải đầu tư lại để tiếp nhận chuyển giao, đổi mới công nghệ tiên tiến). 

Bốn là, tiến hành rà soát tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, 

cho giải thể, hoặc buộc những doanh nghiệp quá yếu kém phải tuyên bố phá 

sản theo luật phá sản. Cổ phần hoá các doanh nghiệp còn lại, cho phép mở 

rộng và phát triển thị trường chứng khoán để tăng cường thu hút vốn đầu tư. 

Xét trên nhiều phương diện, Hà Nội có lợi thế hơn các địa phương khác 

trong việc thu hút FDI. Tuy nhiên thực tế cho thấy trong thời gian qua, lượng 

FDI Hà Nội thu hút được vẫn xếp sau thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 

Dương (vốn thực hiện). Điều này chứng minh rằng: Để thu hút FDI đạt hiệu 

quả cao, bên cạnh việc khai thác được các lợi thế so sánh của mình, Hà Nội 

còn phải có các cơ chế, chính sách phù hợp với xu hướng phát triển của thời 

đại. Ta có thể thấy, nếu Singapore chỉ phát triển theo hướng bLi tập kết chứa 

hàng tái xuất như thời kỳ đầu những năm 60, thì sẽ không thể trở thành "sự 

thần kỳ”. Nhờ chính sách tập trung thu hút ĐTNN vào lĩnh vực tài chính, dịch 

vụ thương mại, ngân hàng khai thác được lợi thế so sánh, đL đưa Singapore trở 

thành nước xuất khẩu tư bản, là trung tâm tài chính của khu vực và được mệnh 

danh "con Rồng Châu á" trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Hà Nội có đủ điều 

kiện để học tập kinh nghiệm của Singapore, đưa Hà Nội trở thành trung tâm tài 

chính và dịch vụ thương mại của cả nước, nhằm đẩy nhanh nhịp độ tăng 
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trưởng kinh tế, thực hiện chủ trương xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại, có 

tầm vóc ngang hàng với thủ đô của các nước trong khu vực.  

3.2.3. Phương hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. 

Trong những năm qua, hệ thống cơ chế, chính sách thu hút FDI của Việt 

Nam được liên tục sửa đổi, ban hành mới để đáp ứng yêu cầu thực tế và các 

cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Trước tình hình những biến động chính trị 

của thế giới và khu vực, cũng như việc Việt Nam tham gia WTO và phải cam 

kết thực hiện các điều kiện của tổ chức này, do đó trong thời gian tới Việt 

Nam và Hà Nội cần tuân thủ phương hướng sau trong quá trình hoàn thiện.  

- Thứ nhất: Điều chỉnh những bất hợp lý không phù hợp với thực tế và 

những nguyên nhân gây nên bức xúc. Mục đích của việc hoàn thiện cơ chế, 

chính sách là nhằm tạo nên môi trường đầu tư có sức hấp dẫn hơn và giúp các 

doanh nghiệp sử dụng vốn FDI thu được hiệu quả cao. Muốn đạt được mục 

đích này, cần nhanh chóng điều chỉnh những bất hợp lý còn tồn tại bởi đó là 

nguyên nhân cản trở việc thu hút FDI và gây ảnh hưởng xấu đến các doanh 

nghiệp có vốn FDI đang hoạt động.   

- Thứ hai: Hoàn thiện theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Hội nhập 

quốc tế là xu hướng chung của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. 

Mặc dù mỗi nước có chế độ chính trị khác nhau, song khi tham gia hội nhập, 

cần thiết phải tuân thủ những điều luật chung mà các bên đL xây dựng. Do mới 

chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường và hệ thống kinh tế thị trường ở 

nước ta còn sơ khai, nên cả trên các văn bản lẫn trong thực tế vận hành còn 

nhiều vấn đề chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Để khắc phục điều này, nhằm 

khai thác tốt hơn những mặt có lợi của toàn cầu hoá, khu vực hoá phục vụ cho 

việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chúng ta cần nỗ lực hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường, làm cơ sở để xây dựng một hệ thống kinh tế thị trường 

hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Thời kỳ đầu, khi mới chuyển đổi cơ chế và tham gia hội nhập vào kinh tế 

khu vực và quốc tế, việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút FDI đặc biệt là 

Luật ĐTNN là nhằm mục đích thăm dò và tạo ra những tiền đề mang tính định 
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hướng, vì vậy như phần trên đL nói, bộ luật này còn có nhiều bất cập cả về nội 

dung lẫn cơ sở pháp lý. Mặc dầu đL được bổ sung, sửa đổi nhiều lần, song do 

tình hình trong nước và quốc tế luôn có biến động, nên việc tiếp tục hoàn thiện 

hệ thống pháp luật ở Việt Nam là điều cần thiết. Hiện tại, Việt Nam là thành 

viên của khối ASEAN và tổ chức thương mại WTO (ngày 7-11-2006). Để có 

thể hoà nhập vào hoạt động của các tổ chức này nhằm tận dụng những lợi thế 

mà nó mang lại, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính 

sách cho phù hợp với những tiêu chuẩn của các tổ chức liên kết đó đề ra. 

- Thứ ba: Hoàn thiện trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các nước trong 

khu vực. Nhiều nước trong khu vực đL đi trước chúng ta trong vận dụng cơ 

chế, chính sách đối với lĩnh vực thu hút FDI, phục vụ cho việc đẩy nhanh tốc 

độ tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy họ có nhiều kinh nghiệm trong việc hoàn thiện 

hệ thống cơ chế, chính sách để tăng cường thu hút FDI và sử dụng nó một 

cách có hiệu quả. Với lý do này, chúng ta cần học tập những kinh nghiệm của 

họ, để việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI tiến hành thuận lợi và 

mang lại hiệu quả cao. Đối với Viêt Nam, việc học tập kinh nghiệm của Trung 

Quốc là rất cần thiết, do Trung Quốc là nước có nền chính trị tương đồng với 

Việt Nam và rất thành công trong lĩnh vực hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 

hút nguồn vốn FDI. Đối với Hà Nội, cần nghiên cứu hệ thống cơ chế, chính 

sách thu hút FDI và đường lối phát triển kinh tế của Singapore, trong tiến trình 

phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm tài chính và dịch vụ thương mại 

của Việt Nam. Việc nghiên cứu quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 

hút FDI của các nước trong khu vực, không những để học tập kinh nghiệm của 

họ, mà còn giúp chúng ta có đối sách phù hợp hơn trong quá trình cạnh tranh 

thu hút FDI. 

- Thứ tư: Phải đảm bảo đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, ổn định, nhất quán 

và không phân biệt đối xử. Việc đảm bảo nguyên tắc đối với hệ thống cơ chế, 

chính sách thu hút FDI sau mỗi lần hoàn thiện phải rõ ràng hơn, minh bạch 

hơn, ổn định, nhất quán và không phân biệt đối xử, là yêu cầu tiên quyết của 

các tổ chức kinh tế quốc tế, đặc biệt là của tổ chức WTO trong quá trình tham 
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gia hội nhập và thu hút các tập đoàn kinh tế đầu tư quốc tế vào chuyển giao 

công nghệ, đầu tư trực tiếp ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. 

3.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội đến năm 2010. 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, với mục tiêu đưa Hà Nội cơ bản 

trở thành một trung tâm tài chính, thương mại và phát triển công nghệ cao, thì 

nhu cầu về vốn là yếu tố mang tính quyết định. Bên cạnh nguồn vốn được huy 

động từ việc phát huy nội lực, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng là một bộ 

phận quan trọng. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về các lĩnh vực đất đai, 

thuế, các ưu đLi tài chính, lao động, thị trường và tiêu thụ sản phẩm,... chính là 

nhằm mục đích tăng cường khả năng huy động nguồn vốn FDI. Khi tiến hành 

hoàn thiện cơ chế, chính sách trên, phải đặt chúng trong mối quan hệ qua lại 

lẫn nhau một cách đồng bộ, thống nhất và hỗ trợ nhau. 

3.3.1. Thống nhất về nhận thức vai trò quan trọng của FDI. 

Sau gần 20 năm mở cửa tiếp nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài, qua 

tổng kết phân tích, lLnh đạo của thành phố đL thống nhất đánh giá vai trò quan 

trọng của FDI: “Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đL góp phần quan 

trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội, thực hiện công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, nhanh chóng hình thành cơ cấu kinh tế bao gồm: Công 

nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”. Tính đến hết năm 2005, trên địa bàn Hà Nội 

đL có 650 dự án đL được cấp giấy phép đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký 

là 9,24 tỷ USD, đL hình thành được 5 khu công nghiệp tập trung (Nội Bài - Sóc 

Sơn, Sài Đồng A, Sài Đồng B, Thăng Long, Đài Tư) với diện tích 784 ha và 

vốn đầu tư cho hạ tầng cơ sở trên 250 triệu USD [75]. 

Bảng 3.3: Vốn đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư xã hội của 

thành phố Hà Nội qua các năm 

1990-

1995 

1996-

1998 

1999-

2001 

2002-

2004 

2005-

2008 

2009-

2011 

2012-

2014 

2015-

2017 

2018-

2020 

21% 55% 18% 19% 22% 24% 25% 26% 27% 

Nguồn: [75] 
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Từ nhận thức vai trò quan trọng của FDI đối với phát triển kinh tế như 

trên, Hà Nội đL có định hướng tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xL hội 

thủ đô đến năm 2010 và xây dựng chỉ tiêu thu hút vốn FDI đến 2020.   

Việc có thực hiện được chỉ tiêu, kế hoạch hay không phụ thuộc rất nhiều 

vào công tác thấm nhuần nhận thức của lLnh đạo thành phố về tầm quan trọng 

của FDI đến các cấp chính quyền quận, huyện, phường, xL. Một khi tất cả bộ 

máy quản lý các cấp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của FDI đối với sự phát 

triển kinh tế Hà nội thì mọi ách tắc về thủ tục hành chính, về giải phóng mặt 

bằng cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của các 

doanh nghiệp có vốn ĐTNN sẽ được giải quyết nhanh chóng, hợp lý. Từ đó 

không những kích thích được những nhà đầu tư mới xuất vốn đầu tư vào Hà 

Nội mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng qui mô sản 

xuất, đầu tư mới dây truyền công nghệ áp dụng kỹ thuật tiên tiến. 

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện đối với hệ thống pháp luật. 

Qúa trình hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đáp ứng được thể chế hoá 

chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế 

phải được hoạt động trên một khuôn khổ pháp lý chung, bình đẳng. Cần tạo 

môi trường pháp lý cho hoạt động ĐTNN tại Việt Nam theo xu hướng đồng bộ 

hóa về luật, cho phù hợp với tình hình trong nước và thông lệ quốc tế. Tăng ưu 

đLi về tài chính cho các nhà đầu tư phải đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ 

những nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển ổn định, bền vững của 

cả kinh tễ lẫn xL hội (như khả năng gây ô nhiễm môi trường, cạnh tranh không 

lành mạnh). Cần coi trọng cả việc ban hành quy chế mới và dỡ bỏ những quy 

chế không phù hợp với thông lệ quốc tế (như xem xét việc đánh thuế trùng, 

hoặc quy định liên doanh phải nộp thuế cho quyền sử dụng đất mà phía Việt 

Nam dùng nó để góp vốn khi tham gia liên doanh), tránh sự chồng chéo, mâu 

thuẫn giữa các luật, giữa Nghị định và các thông tư, quyết định của các cấp.  

Khi tiến hành hoạt động đầu tư, các doanh nghiệp thường gặp phải nhiều 

vấn đề khúc mắc liên quan đến luật (như góp vốn, thuê đất, tuyển dụng lao 

động, xuất nhập khẩu...), mặc dù Luật Đầu tư mới đL quy định nhưng nếu 
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không có các văn bản hướng dẫn cụ thể thì họ sẽ lúng túng hoặc vận dụng sai 

các điều luật, bởi vậy cần ban hành kịp thời các văn bản dưới luật. Yêu cầu đặt 

ra cho các văn bản này khi ban hành, về nội dung của nó phải rõ ràng, minh 

bạch và nhất thiết phải thống nhất với luật.  

Tính hấp dẫn của một quốc gia về lĩnh vực thu hút FDI trước hết phải thể 

hiện ở luật pháp về đầu tư. Đối với mọi quốc gia, Luật Đầu tư nước ngoài là 

một bằng chứng cụ thể của sự mở cửa và là điều mà tất cả các nhà đầu tư đều 

quan tâm. Do đó, cần phải đẩy nhanh tiến trình thực hiện Luật Đầu tư chung, 

sự chậm trễ ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể, sẽ làm giảm hiệu lực 

pháp lý của bộ luật nói riêng và hệ thống luật pháp nói chung của Việt Nam. 

Thành phố tổ chức phối hợp với các Bộ, sớm hoàn chỉnh và bổ sung các văn 

bản, thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2006/NĐ - CP, ngày 

29/9/2006 Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư tại Việt Nam 

năm 2005, đảm bảo tính thực thi thống nhất từ Trung ương tới các địa phương 

và tới doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu và khắc phục các xung đột về pháp 

lý giữa Luật Đầu tư với các bộ luật khác như Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật 

Ngân hàng,... nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rõ ràng, minh bạch 

cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Chính phủ cần phải kiên quyết loại bỏ những quy định do các ngành, các 

địa phương ban hành trái với chủ trương pháp luật của Chính phủ, tránh tình 

trạng phép vua thua lệ làng, tạo nên một hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ 

xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương.    

 Nguyên tắc của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cần phải đảm bảo, là 

tạo “sân chơi” bình đẳng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp có vốn 

FDI và các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là với các doanh nghiệp có vốn 

Nhà nước. Trong quá trình xây dựng chính sách phải lấy ý kiến của các 

chuyên gia, các nhà đầu tư nước ngoài, các đối tác trong nước, đồng thời căn 

cứ vào thực tiễn mà đưa ra chính sách. Phải tổ chức tổng kết theo định kỳ về 

tình hình thu hút FDI và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN để 

một mặt rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, mặt khác phát hiện những bất 
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hợp lý của cơ chế chính sách và hoàn thiện nó. Thời gian tới, cần ưu tiên hoàn 

thiện các cơ chế, chính sách thuộc một số lĩnh vực sau: Tài chính, đất đai, 

công nghệ, lao động, thị trường,… 

Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành các văn bản hướng 

dẫn cụ thể việc thi hành Luật Đầu tư tại Hà Nội, tránh tình trạng luật đL ban 

hành nhưng các sở, ban ngành và các quận, huyện lúng túng không biết hướng 

triển khai ảnh hưởng tới hiệu lực thi hành của luật. Đồng thời, thành phố cần 

gấp rút soạn thảo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phù hợp với điều kiện đặc 

thù của Thủ đô, nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện tại và có định hướng 

phát triển kinh tế lâu dài, bền vững cho Hà Nội. Việc soạn thảo này, nội dung 

phải phù hợp với Luật Đầu tư mới và có sự đóng góp ý kiến rộng rLi của các 

cấp, các nghành, các viện nghiên cứu và các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, 

trước khi tổng hợp trình Chính phủ. Các quy định khuyến khích đầu tư phải 

tính đến phù hợp với thông lệ quốc tế, nhất là các quy định của AFTA, APEC, 

WTO và mức khuyến khích thu hút FDI của các nước trong khu vực. 

Có thể nói, trình độ lập pháp của Việt Nam còn có nhiều bất cập, công 

tác triển khai thực hiện lại còn nhiều bất cập hơn. Luật Đầu tư nước ngoài 

1996 ban hành ngày 23/11/1996 nhưng phải đến 1998 mới được hướng dẫn thi 

hành chi tiết bằng Nghị định 12/1998/NĐ-CP, sau đó lại chờ các thông tư của 

các bộ, ngành liên quan và các quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố 

hướng dẫn thi hành cụ thể, thì đến năm 2000 Chính phủ đL ban hành Luật Đầu 

tư nước ngoài mới. Như vậy thời gian các nhà quản lý vận dụng cùng một lúc 

hai bộ luật cũ và mới kéo dài, tạo kẽ hở cho các hiện tượng tiêu cực có cơ hội, 

làm yếu đi hiệu lực thi hành của pháp luật, chưa kể có sự cố ý vận dụng sai 

luật. Để hoàn thiện vấn đề trên, ngay khi ban soạn thảo luật trình Quốc hội 

thông qua cũng phải đề xuất phướng án hướng dẫn thi hành. Để khi Quốc hội 

thông qua thì phương án hướng dẫn thi hành chính là cơ sở để các bộ, ngành 

và chính quyền các địa phương soạn thảo thông tư, quyết định hướng dẫn triển 

khai cụ thể. Nếu xét cụ thể Luật Đầu tư năm 2005 được Quốc hội thông qua và 

ban hành tháng 11/2005, thì chậm nhất đến tháng 4 năm 2006 phải có Nghị 
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định hướng dẫn và tháng 8 năm 2006 phải ra được các thông tư, quyết định 

hướng dẫn cụ thể. Như vậy quá trình thực hiện sẽ có được phương án triển 

khai rõ ràng, tránh được hiện tượng chờ đợi và vi phạm pháp luật do cố ý làm 

trái, đồng thời tăng cường được hiệu lực của luật pháp trong quản lý Nhà nước.          

3.3.3. Giải pháp hoàn thiện về cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với 

lĩnh vực tài chính.  

Về chính sách thuế và cơ chế ưu đ=i tài chính. Hoàn thiện theo hướng 

điều chỉnh những bất hợp lý trong chính sách thuế hiện hành, bổ sung các ưu 

đLi thiết thực, có sức hấp dẫn cao đối với các lĩnh vực cần khuyến khích đầu 

tư. Chính sách thuế và cơ chế ưu đLi tài chính là một trong những yếu tố chủ 

yếu cấu thành tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bởi 

vậy cần tiếp tục hoàn thiện nó theo hướng bảo đảm tính hệ thống, sự ổn định 

và phù hợp với các nước trong khu vực, nhanh chóng loại bỏ những hạn chế do 

chính sách thuế và cơ chế ưu đLi tài chính hiện hành gây ra. Cùng với việc 

thực hiện các giải pháp trên, Hà Nội phải ban hành nhiều hơn nữa các 

chính sách ưu đLi về kinh tế - tài chính cho các nhà ĐTNN đầu tư vào lĩnh vực 

công nghệ cao, công nghệ nguồn, để khuyến khích họ tăng cường và mở rộng 

qui mô các dự án. Sau đây là một số giải pháp cụ thể cho công tác hoàn thiện:  

- Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập công ty là hai đạo luật thuế được 

áp dụng trong giai đoạn đầu để đưa hoạt động thu thuế đối với các dự án đầu 

tư nước ngoài đi vào ổn định. Bộ phận chịu trách nhiệm thu thuế cần thực thi 

tốt hai đạo luật này, đồng thời nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ phương 

hướng bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của tổ chức WTO. 

- Thực hiện nguyên tắc “không hồi tố”, giảm thuế lợi tức xuống 5% và 

cho phép các doanh nghiệp có vốn FDI có quyền lập quỹ dự phòng, miễn thuế 

giá trị gia tăng cho các phương tiện vận tải, không phân biệt được sản xuất ở 

Việt Nam hay nước ngoài và nguyên, vật liệu nhập ngoại.  

- Xem xét giảm mức thuế suất đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện 

tại là 28% xuống còn 25% như một số nước trong khu vực) và tăng mức thu 
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nhập phải chịu thuế đối với người nước ngoài (giảm thuế thu nhập cá nhân từ 

40% xuống còn 35% để tương đồng với các nước trong khu vực). 

- Tăng cường ưu đLi tài chính cho các nhà đầu tư thông qua việc áp dụng 

hệ thống giá hợp lý (như giá điện, nước, cước vận tải, bưu điện, hàng không). 

Cho phép bên Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 

nộp thuế chậm, được bảo lLnh để vay vốn góp vào dự án hoặc được liên kết để 

tăng khả năng tài chính.  

- Nghiên cứu và ban hành các qui định cụ thể để giải quyết nhanh khâu 

hoàn thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài, tạo thuận lợi cho họ chuyển lợi 

nhuận về nước và tiến hành góp vốn dễ dàng, khấu trừ khoản thuế đầu vào khi 

họ mua hàng của các doanh nghiệp trong nước. 

- Hỗ trợ cho các dự án đL được cấp giấy phép đầu tư, bằng cách cho 

hưởng mức thuế lợi tức mới, giá thuê đất mới và tiếp tục miễn, giảm thuế 

doanh thu cho những doanh nghiệp thực sự lỗ vốn. 

- Rà soát lại các chính sách về thuế để sửa đổi những bất hợp lý, đảm bảo 

tính ổn định của các chính sách này, nhằm một mặt nâng cao hiệu lực pháp lý 

đối với lĩnh vực thuế, mặt khác làm yên tâm các nhà ĐTNN. Xem xét lại 12 

sắc thuế từ 0-100% cùng với quy định thuế suất theo tỷ lệ nội địa hoá với giá 

tính thuế theo giá tối thiểu do Nhà nước quản lý hiện nay không phù hợp với 

quy định của WTO. Nhanh chóng khắc phục tình trạng thuế nhập khẩu nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất trong nước cao hơn thuế nhập khẩu thành 

phẩm. Xây dựng quy chế quản lý hoạt động tài chính, ban hành các chuẩn mực 

kế toán, kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp FDI hoạt động có hiệu quả.   

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực sự gặp 

khó khăn, thông qua việc tạo điều kiện cho vay tín dụng theo nguyên tắc thế 

chấp tài sản thiết bị, nhà xưởng,… 

- Nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn doanh nghiệp có vốn ĐTNN 

phát hành cổ phiếu, trái phiếu để mở rộng quy mô đầu tư. Tạo điều kiện cho 

một số tập đoàn có nhiều dự án đầu tư, được thành lập công ty quản lý vốn, để 
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đảm bảo cung cấp tài chính đầy đủ cho việc triển khai hoạt động của các dự 

án. Các nhà đầu tư được tự do lựa chọn hình thức đầu tư, đối tác đầu tư, ngành 

nghề đầu tư và linh hoạt xét duyệt việc chuyển đổi các hình thức đầu tư. 

- Đối với các doanh nghiệp liên doanh sử dụng công nghệ cao, sản xuất 

hàng xuất khẩu, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp gặp khó khăn, cần linh 

hoạt cho phép họ chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước 

ngoài, được cổ phần hoá kêu gọi đóng góp vốn đầu tư của nước ngoài. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cổ phần 

hóa, để tăng vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường các khuyến 

khích, hỗ trợ ưu đLi, chủ động thu hút nhiều hơn nguồn vốn nước ngoài đầu tư 

vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, dịch vụ thương mại, tài chính 

tín dụng, không nhất thiết phải ấn định tỷ lệ nguồn vốn, mà cần tranh thủ mọi 

nguồn vốn cho phát triển kinh tế của Thủ đô. Tăng cường phát triển thị trường 

vốn, thông qua việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

thành lập các công ty cổ phần, công ty quản lý vốn và có cơ chế tạo thuận lợi 

cho tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu được tham gia thị trường chứng khoán. 

Việc làm này sẽ tạo cho các nhà đầu tư nước ngoài có nhiều cơ hội tham gia 

đầu tư vào thị trường trong nước, qua đó tăng cường khả năng thu hút FDI. 

- Cần tận thu các loại phí để thu hồi vốn, nhưng tránh tình trạng thu tuỳ 

tiện, muốn vậy thành phố phải kịp thời ban hành chính sách thu phí thống nhất 

chung và khuyến khích các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT vào Hà Nội. 

- Tham gia hợp tác và ký kết các hợp tác thương mại song phương, tạo 

điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài hoạt động thuận lợi, mở rộng việc 

tham gia thị trường chứng khoán để khắc phục khó khăn về tài chính cho các 

doanh nghiệp.  

Về chính sách tín dụng, quản lý ngoại hối. Phát triển mạnh thị trường 

vốn, ban hành các quy định bảo đảm quyền vay vốn của các doanh nghiệp có 

vốn FDI tại các tổ chức tín dụng, xây dựng các Quy chế quản lý hoạt động tài 

chính của các doanh nghiệp có vốn FDI. 
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Nghị định 10/CP tuy có qui định bảo đảm cho nhà đầu tư được cân đối 

ngoại tệ theo nhu cầu, song chưa đề cập tới việc cho phép các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Chính phủ cần nghiên 

cứu kỹ và đề ra hướng giải quyết vấn đề này, nhằm tạo thuận lợi cho các 

doanh nghiệp trong thanh toán. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng soạn 

thảo và ban hành các văn bản quy định chế độ bảo lLnh tín dụng bằng thế 

chấp, cầm cố khi các doanh nghiệp muốn vay vốn, song song với nó cần ban 

hành quy chế thu hồi nợ. 

Cho phép các ngân hàng được tự quyền quyết định việc mua và bán ngoại 

tệ cho doanh nghiệp có vốn FDI. Xúc tiến hoạt động của thị trường tài chính 

theo hướng tự do hóa, đồng thời quản lý tốt các hoạt động tín dụng thương mại 

quốc tế nhằm đảm bảo sự tín nhiệm trong thanh toán quốc tế, đặc biệt phải chú 

trọng theo dõi và và quản lý chặt chẽ các diễn biến trên thị trường chứng 

khoán, nhằm đảm bảo cho nó hoạt động lành mạnh có hiệu quả. 

3.3.4. Giải pháp hoàn thiện về cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với 

lĩnh vực đất đai.  

Hoàn thiện theo hướng cho các doanh nghiệp FDI được kéo dài thời gian 

thuê đất, điều chỉnh giá thuê đất, quy định rõ mức bồi thường cho từng khu 

vực để việc giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng. Có những vấn 

đề cần thay đổi triệt để mới giải quyết được những vướng mắc về đầu tư nước 

ngoài, đó là chế độ sở hữu, mặc dù Nhà nước đL quy định người sử dụng đất 

có tới 5 quyền (tương đương với quyền sở hữu hạn chế về đất đai), nhưng về lý 

luận vẫn có mâu thuẫn, do vậy trong thực tế điều hành chính quyền các cấp 

còn rất lúng túng và người sử dụng đất thì ngộ nhận về các quyền của họ. 

Theo điều 17 Nghị định 108/NĐ/CP khoản 2 cho phép nhà đầu tư được 

phép thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng 

được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn. Để có thể triển khai được: Vấn 

đề đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đến 

lĩnh vực đất đai đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là việc 

tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản dưới luật nhằm cụ thể hóa 3 quyền 
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của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về đất đai, đó là quyền chuyển 

nhượng, quyền cho thuê và quyền thế chấp. Việc thể chế hoá các quyền trên, 

tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư chủ động sử dụng đất thuê như một nguồn tài 

sản của mình. Cần tăng cường hiệu lực của pháp luật về đất đai, ngăn chặn 

tình trạng “cát cứ”, “phép vua thua lệ làng” làm ảnh hưởng đến tiến độ triển 

khai dự án và nẩy sinh tiêu cực. Hình thành bộ máy quản lý đất đai nhằm xử lý 

nhanh chóng và có hiệu quả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này (như vấn đề 

thủ tục cấp đất, đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tính ổn định 

của khu đất được sử dụng cho đầu tư nước ngoài). Nhanh chóng đưa ra quy 

hoạch đất đai phục vụ cho đầu tư nước ngoài trước hết là qui hoạch giành cho 

các khu công nghiệp, khu chế xuất và các vùng kinh tế động lực. Phát huy 

năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách về đất đai như Quốc hội, 

Chính phủ trong việc xây dựng các đạo luật, các chính sách, quy định về đất 

đai áp dụng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. Các chính sách về đất đai 

phải được trình bày cụ thể, rõ ràng, ổn định và đặc biệt là phải đảm bảo 

nguyên tắc: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là người chủ sở hữu 

duy nhất. Để có thể đảm bảo cụ thể hóa một cách hợp lý chính sách đất đai áp 

dụng ở Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, trong quá trình hoàn thiện 

cần căn cứ vào những vấn đề cụ thể sau: 

+ Tích cực tham khảo kinh nghiệm của các nước về việc xây dựng chính 

sách đất đai dành cho hoạt động đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, 

Malayxia, Mianma... 

+ Tham khảo ý kiến của các nhà ĐTNN tại Việt Nam về cách áp dụng 

chính sách đất đai đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài của các nước và 

các thông lệ quốc tế, để hình thành một chính sách đất đai dành cho đầu tư 

nước ngoài ổn định. 

+ Tất cả những khu vực đL được quy hoạch dành cho việc thu hút đầu tư 

nước ngoài, cần thống nhất cách thức cấp đất và giải phóng mặt bằng, giống 

như ở trong các khu công nghiệp tập trung và các khu chế xuất. Để có thể đầu 

tư có hiệu quả vào công tác phân vùng và quy hoạch, trước mắt cần dựa vào 
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hai nguồn vốn chủ yếu là vốn từ ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách của 

Chính phủ kết hợp với ngân sách của địa phương) và vốn viện trợ phát triển 

chính thức (ODA) của các chính phủ hoặc tổ chức quốc tế. Cần chủ động xây 

dựng các dự án quy hoạch và tìm kiếm, kêu gọi các đối tác cùng tham gia hoặc 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng. 

Ngoài ra, cần điều chỉnh khung chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng phù 

hợp với thực tế hơn (khi làm dự toán cho công tác giải phóng mặt bằng cần 

chú ý đến việc đền bù cho mùa màng, cây cối, chi phí di chuyển mồ mả, các di 

tích lịch sử và nhà ở) và áp dụng thống nhất một chính sách đền bù, thu hồi 

đất. Gía đất tính đền bù phải sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

loại bỏ hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp Việt 

Nam, chuyển sang chế độ Nhà nước cho thuê đất. Cần kéo đất dài thời hạn cho 

thuê đất đến 90 năm cho phù hợp với xu thế chung của quốc tế, thu tiền một 

lần để các nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng, cho thuê, thế chấp phần 

đất thuê của mình trong thời gian được quyền sử dụng. Bộ phận được cấp đất, 

thuê đất chịu trách nhiệm chi trả đền bù cho người có đất bị thu, nhưng phía 

Việt Nam phải thực hiện khâu giải phóng mặt bằng. Chỉ giao đất cho chủ dự 

án khi mặt bằng đL được giải phóng, cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm 

giải quyết khi có tranh chấp về đất xẩy ra.  

Để đảm bảo hiệu lực thi hành của chính sách đất đai, cần kết hợp giữa 

thuyết phục, tuyên truyền ý thức pháp luật với thực hiện biện pháp cưỡng chế 

(đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng). Xử lý nghiêm các hành vi cố ý 

làm trái pháp luật. Nghiên cứu khả năng đưa chi phí đền bù vào giá thuê đất để 

giảm bớt rắc rối cho cả phía Việt Nam lẫn phía các nhà ĐTNN. Miễn hoặc 

giảm tiền thuê đất đối với những dự án xin dừng, hoặc dLn tiến độ triển khai. 

Giảm giá thuê đất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất xuống mức hợp lý 

để tăng khả năng điền đầy các khu đất còn trống. 

 Cần cụ thể hóa việc cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng đất đai, giá thuê 

đất, bằng các văn bản qui định có hiệu lực pháp lý. Công tác đo đạc để bàn 

giao mặt bằng chỉ nên tiến hành tối đa 2 lần, kết hợp với việc đơn giản hoá các 
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thủ tục khác. Xúc tiến việc xây dựng pháp lệnh đền bù và tái định cư (qui đinh 

quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất khi di chuyển đến nơi ở mới). Việc 

đảm bảo các cơ sở hạ tầng (nhất là trường học, cơ sở khám chữa bệnh, khu 

vườn cây sinh thái đảm bảo môi trường sống) và các công trình phúc lợi phục 

vụ đời sống của nhân dân tại khu tái định cư phải được coi là bắt buộc. 

- Thành phố nên nghiên cứu sửa đổi chính sách giá đất đai cho hợp lý, 

hiện tại so với các địa phương khác và so với thủ đô của các nước trong khu 

vực giá thuê đất của Hà Nội là quá cao. Thành phố nên qui định trong 3 năm 

đầu đi vào sản xuất, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công 

nghệ nguồn không phải trả tiền thuê đất, 5 năm tiếp theo chỉ phải nộp 50% so 

với giá qui định nhằm đẩy nhanh việc thu hút các tập đoàn đầu tư quốc tế. 

3.3.5. Giải pháp hoàn thiện về cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với 

lĩnh vực lao động.   

Hoàn thiện theo hướng tăng cường giáo dục đào tạo toàn diện để nâng 

cao chất lượng lao động, tăng hiệu lực các quy định Nhà nước về lao động. 

Hoàn thiện các loại thủ tục đối với lao động trong các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài như ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thành 

lập và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng, Đoàn thanh 

niên. Để thực hiện tốt mục tiêu này, cần thực hiện các giải pháp sau đây: 

- Hoàn thiện các loại văn bản, quy định áp dụng đối với người lao động 

và phía tuyển dụng lao động cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Cần chú 

trọng hoàn thiện các nội dung như: Quy định về tuyển dụng lao động, về chức 

năng của các cơ quan quản lý lao động, về công tác đào tạo, đề bạt và sa thải 

lao động, về xử lý tranh chấp tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc. Tuy 

cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp tuyển dụng lao 

động, nhưng việc can thiệp một cách mềm dẻo vào vấn đề này của phía Việt 

Nam là cần thiết, nhằm khắc phục tình trạng các doanh nghiệp FDI phải tuyển 

dụng lao động qua các tổ chức cung ứng như hiện nay. Xác định thang bậc 

lương hợp lý cho người lao động để một mặt bảo đảm lợi ích kinh tế cho họ, 

mặt khác tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho các nhà đầu tư (tuy theo 



 

181 

quy định mới mức lương tối thiểu là 870.000 ®, nhưng cần quy định rõ thời 

gian thử việc không quá 3 tháng, thời gian hưởng mức lương trên lâu nhất kéo 

dài không quá 8 tháng). 

- Thực hiện phân tòa lao động trong bộ máy hành pháp, để xử lý các 

tranh chấp giữa lao động và giới chủ trong các doanh nghiệp có vốn FDI. Tăng 

cường hiệu lực pháp luật của các quy định về lao động do Nhà nước ban hành 

(đặc biệt là quy định về ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể) 

thông qua việc xử lý nghiêm minh những sai phạm của cả hai phía. Công đoàn 

là người đại diện hợp pháp cho người lao động, có vai trò đứng ra bảo vệ 

quyền lợi cho họ. Cần thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có 

vốn FDI và xây dựng nó trở nên vững mạnh làm chỗ dựa đáng tin cậy cho 

người lao động trong việc bảo vệ nhân phẩm cũng như lợi ích vật chất của họ. 

Có chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lao động của các cơ sở trong 

nước, trường hợp cần thiết có thể gửi lao động ra đào tạo ở nước ngoài. Đẩy 

mạnh hoạt động của các tổ chức chính trị như tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên 

trong các doanh nghiệp có vốn FDI nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không 

gây trở ngại cho công tác quản lý lao động của họ. Để đảm bảo hiệu lực pháp 

lý của các chính sách lao động và tiền lương được ban hành, cơ quan thanh tra 

lao động cần phát huy quyền hạn của mình trong khâu kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các chính sách trên, xử lý kịp thời các vi phạm, ngăn chặn các xung 

đột dẫn đến phải phân xử trước toà. Cần có qui định: Các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài được quyền thỏa thuận tiền lương với người lao động trên 

cơ sở mức tối thiểu mà Nhà nước xác lập, nhưng có hạn định thời gian cụ thể 

để không vi phạm Luật Lao động. Cần trang bị các kiến thức về pháp luật cho 

công nhân lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, để hạn chế tối đa những bất đồng giữa công nhân với chủ đầu tư, do 

thiếu hiểu biết về các kiến thức này. Các bộ phận quản lý hoạt động ĐTNN 

của Việt Nam và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn FDI có vai 

trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hoà hữu giữa hai phía. 
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3.3.6. Giải pháp hoàn thiện về cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với 

lĩnh vực thị trường.   

Hoàn thiện theo hướng khuyến khích xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động 

thương mại để mở rộng thị trường, nhanh chóng ban hành và hướng dẫn triển 

khai Luật cạnh tranh, Luật chống đầu cơ, Luật chống độc quyền, Luật bảo hộ 

và sở hữu trí tuệ và thực thi nghiêm túc các luật này để lành mạnh hoá thị 

trường trong nước. Xử lý nghiêm hiện tượng tiêu thụ hàng giả, hàng lậu trên 

thị trường, thực hiện các biện pháp kích cầu để mở rộng sức mua qua đó 

khuyến khích tăng cường mở rộng đầu tư.  

Vấn đề định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp có 

vốn FDI có ý nghĩa cực kỳ quan trọng (cả từ thị trường “đầu vào” lẫn thị 

trường “đầu ra”). Đối với thị trường “đầu vào”, cần chọn nước có khả năng 

cung cấp các loại máy móc, thiết bị, công nghệ thế hệ mới, hiện đại, không 

gây ô nhiễm môi trường. Đối với thị trường “đầu ra”, cần chú trọng mở rộng 

tiêu thụ sản phẩm cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Cần khai thác thế 

mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc tìm kiếm và mở rộng thị 

trường tiêu thụ các sản phẩm xuất khẩu, các giải pháp cần được thực hiện là: 

- Khuyến khích thúc đẩy xuất khẩu đặc biệt là xuất khẩu các sản phẩm đL  

chế biến sâu, chế biến tinh, các sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là những sản 

phẩm mang thương hiệu Việt Nam và Hà Nội (thông qua các ưu đLi về thuế, 

về việc đơn giản hoá các thủ tục hải quan). 

       - Nhanh chóng xây dựng và ban hành Luật Cạnh tranh để tạo nên sự bình 

đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn FDI, đảm 

bảo hoạt động cạnh tranh trên thị trường luôn diễn ra lành mạnh (hỗ trợ cho 

Luật Cạnh tranh là Luật chống độc quyền, chống bán phá giá, chống đầu cơ).  

- Hỗ trợ thị trường trong nước để khuyến khích các nhà ĐTNN, đầu tư 

vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thông qua các giải pháp: 

+ Xác định cụ thể các ngành nghề, lĩnh vực được ưu tiên (chú trọng 

những ngành nghề tạo ra tiềm lực công nghệ cho đất nước như chế tạo cơ khí, 

tin học, hoá chất cơ bản, và những ngành nghề mà chúng ta có tiềm lực lớn, 
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nhưng do thiếu vốn nên chưa phát huy được như các ngành thuộc lĩnh vực 

nông, lâm, ngư nghiệp, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên). Bằng cách 

giảm bớt nhập khẩu những mặt hàng như ô tô, xe máy, đồ điện tử,...và các 

hàng hoá mà chúng ta có khả năng lắp ráp, chế tạo trong nước cũng góp phần 

vào khuyến khích các nhà đầu tư, tăng cường các hoạt động của mình ở Việt 

Nam cũng như Hà Nội. 

+ Cần sử dụng thuế như một công cụ hữu hiệu để bảo hộ thị trường trong 

nước (nhưng phải thận trong để tránh vi phạm qui định của các tổ chức mà 

chúng ta tham gia). Cụ thể, nên áp dụng thuế nhập khẩu có phân phân biệt đối 

với các hàng hóa nhập vào Việt Nam, những sản phẩm nhập khẩu có giá bán 

quá thấp so với giá thông thường trên thị trường (do được chính phủ nước đó 

trợ giá), phải chịu mức thuế cao hơn các sản phẩm cùng loại sản xuất trong 

nước hay nhập từ nước khác có giá phù hợp. Cũng có thể bảo hộ thị trường nội 

địa bằng các công cụ phi thuế quan, như qui định hạn ngạch nhập khẩu, tăng 

cường chống buôn lậu, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, nhLn hiệu hàng hoá, 

tuyên truyền vận động người tiêu dùng sử dụng hàng hoá sản xuất trong nước. 

+ Cần thận trọng áp dụng chính sách bảo hộ đầu tư, việc áp dụng chính 

sách này giống như con dao hai lưỡi: Nếu chọn đúng đối tượng cần bảo hộ với 

mức độ và thời gian thích hợp sẽ bảo vệ tốt được sản xuất trong nước, đồng 

thời tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư. Ngược lại, nếu bảo hộ 

những nghành, sản phẩm không có lợi thế cạnh tranh với thời gian kéo dài sẽ 

dẫn đến sự trì trệ và suy thoái ngành sản xuất đó. Cần coi chính sách bảo hộ 

như một công cụ để điều tiết nền kinh tế hoạt động có hiệu quả, không nên coi 

đó như rào cản để bảo vệ sản xuất trong nước và biện pháp thu ngân sách. 

+ Bảo đảm đối xử công bằng, bình đẳng, minh bạch giữa các nhà đầu tư 

trong mọi lĩnh vực kinh tế như xuất, nhập khẩu, tham gia tín dụng.  

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bị thua lỗ, 

do việc bán sản phẩm dưới giá thành kéo dài vì động cơ không lành mạnh, cần 

phải được xử lý thông qua qui trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt tài chính.  
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3.3.7. Giải pháp hoàn thiện về cơ chế, chính sách thu hút FDI đối với 

lĩnh vực công nghệ.  

Thành lập các trung tâm dịch vụ tư vấn và thẩm định công nghệ.  Xử lý 

nghiêm các trường hợp nhập thiết bị công nghệ lạc hậu, gây thiệt hại về kinh 

tế và ảnh hưởng đến môi trường.  

Để đạt được mục tiêu thu hút công nghệ hiện đại vào Hà Nội trong thời 

gian tới, điều đầu tiên cần phải thực hiện là phải xây dựng một chiến lược thu 

hút công nghệ lâu dài, phù hợp điều kiện cụ thể của từng giai đoạn và đặc thù 

của Thủ đô. Đi cùng với chiến lược này là việc xây dựng chính sách công 

nghệ, nhằm một mặt đảm bảo cho công nghệ được đưa vào các dây chuyền sản 

xuất trong các xí nghiệp có vốn ĐTNN là công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, 

mặt khác có chính sách khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, phát minh 

ra công nghệ mới để đưa vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Dựa vào những 

qui định rõ ràng, chặt chẽ được nêu trong chính sách chuyển giao công nghệ 

(ví dụ như qui định các doanh nghiệp phải qua tư vấn trước khi tiến hành nhận 

chuyển giao công nghệ, hoặc máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài phải 

qua thẩm định chất lượng trước khi đưa vào góp vốn), bộ phận tư vấn, thẩm 

định công nghệ với các cán bộ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh 

nghiệm, sẽ ngăn chặn được tình trạng nhập khẩu các dây chuyền sản xuất lạc 

hậu về công nghệ, máy móc, thiết bị cũ hoặc cố tình tính giá quá cao.  

Thực hiện nguyên tắc để nhà đầu tư tự quyết định nhập khẩu dây chuyền 

công nghệ, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường. Cán bộ được bố trí vào cơ quan quản lý khoa học công nghệ nhất 

thiết phải qua đào tạo và thường xuyên có kế hoạch cử ra nước ngoài dự hội 

thảo chuyên đề, tập huấn hoặc tham quan để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 

và tiếp nhận các thông tin mới về công nghệ của thế giới. 

 Một trong những nội dung quan trọng của chính sách công nghệ là phải 

có ưu tiên tăng cường phát triển công nghệ cao, công nghệ áp dụng các tiến bộ 

kỹ thuật mới trong các doanh nghiệp Việt Nam, để tạo nên đối trọng với công 

nghệ mà các doanh nghiệp có vốn FDI đang sử dụng, qua đó sẽ xẩy ra cạnh 
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tranh quyết liệt trên lĩnh vực này, buộc các nhà ĐTNN phải đưa công nghệ 

cao, công nghệ tiên tiến vào sử dụng. Bên cạnh tăng cường công tác nghiên 

cứu, phát minh ra công nghệ mới, việc áp dụng công nghệ tiên tiến hiện hành 

cũng phải được đẩy mạnh nhằm chế tạo ra các sản phẩm mới có giá thành rẻ, 

chất lượng cao, hợp thị hiếu người tiêu dùng để có sức cạnh tranh lớn trên thị 

trường trong và ngoài nước. Cần đề ra phương hướng cho việc thành lập các 

công ty phát minh, sáng chế trước hết ở cỡ vừa và nhỏ. Đòi hỏi đối với các cán 

bộ quản lý khoa học công nghệ không chỉ là phải có trình độ chuyên môn cao, 

mà còn phải hiểu biết sâu sắc về thị trường quốc tế thuộc lĩnh vực này, có vậy 

mới vừa góp phần phát triển công nghệ trong nước, vừa tham gia hoạt đông 

thương mại có hiệu quả trên thị trường công nghệ của thế giới.  

3.3.8. Các giải pháp hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính 

sách thu hút FDI. 

a. Tăng cường vai trò quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn FDI 

Xem xét những chỉ tiêu phát triển kinh tế thành phố đề ra cho thời gian 

tới, xem xét những “dấu hiệu nóng” của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta thấy 

cần thiết phải có những giải pháp cụ thể giúp cho việc hoàn thành các chỉ tiêu 

này và hạn chế những tác động tiêu cực có thể xẩy ra. 

 Thứ nhất, việc xác định các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế, 

phải dựa trên cơ sở các nguồn lực có thể có được và sự cân đối kinh tế mang 

tính vĩ mô. Tuy nhiên, các mục tiêu đL đề ra cần phải được kịp thời điều chỉnh 

khi có những biến động về kinh tế, xL hội ở trong nước cũng như trên thế giới, 

nhằm bảo đảm tính khả thi. Phấn đấu giảm thâm hụt cán cân vLng lai, bằng 

cách tăng nhanh các mặt hàng xuất khẩu. Ban hành chính sách thuế quan hợp 

lý để hạn chế sự chèn ép của các mặt hàng nhập ngoại (cả hàng tiêu dùng cao 

cấp lẫn hàng tiêu dùng thông thường).  

Thứ hai, cần giám sát chặt chẽ đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng 

khoán. Theo dõi tình hình mua, bán cổ phiếu, trái phiếu,...của các nhà ĐTNN, 

tránh tình trạng họ bán tháo cổ phiếu, trái phiếu gây ảnh hưởng bất lợi tới 

đồng tiền nội tệ. 
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Thứ ba, cải cách khu vực hành chính phải gắn liền với mục tiêu tạo thuận 

lợi cho các doanh nghiệp, giám sát có hiệu quả khu vực tài chính và nâng cao 

khả năng quản lý nợ nước ngoài, nhất là nợ ngắn hạn. Lành mạnh hóa hệ 

thống ngân hàng, cần có biện pháp hữu hiệu để làm giảm nợ quá hạn (đặc biệt 

là nợ quá hạn do đầu tư vào bất động sản, địa ốc). 

Thứ tư, khi nguồn vốn nước ngoài lớn và đều đặn đổ vào trong nước, 

Chính phủ cần tăng cường thực hiện chính sách tiền tệ an toàn nhằm đối phó 

với những tác động tiêu cực về giá cả, lạm phát. Nội dung chủ yếu của chính 

sách tiền tệ an toàn bao gồm:  

+ Tăng cường hoạt động trên thị trường mở bằng cách phát hành trái 

phiếu để tăng nguồn vốn. 

 + Tăng dự trữ bắt buộc các khoản tiền gửi để kéo dài thời hạn các khoản 

tiền gửi và hạn chế luồng vốn nước ngoài đổ vào hệ thống ngân hàng. 

 + Đưa ra các hình thức kiểm soát trực tiếp như: Hạn chế mức đầu tư trên 

thị trường chứng khoán đối với người nước ngoài, kiểm soát chặt chẽ việc 

vay vốn của các doanh nghiệp trong nước. 

 + Bỏ dần những hạn chế đối với luồng vốn đổ ra nước ngoài bằng cách 

cho các tổ chức và người cư trú trong nước đầu tư ra nước ngoài, loại bỏ dần 

những hạn chế đối với việc chuyển vốn và lợi nhuận của các doanh nghiệp 

nước ngoài về nước họ, loại bỏ hạn chế giao dịch trên tài khoản vLng lai trước 

hết là việc chuyển tiền cá nhân cho mục đích đi học, khám chữa bệnh, du lịch 

ở nước ngoài. 

Đổi mới cơ chế hành chính, nâng cao năng lực quản lý và điều hành hoạt 

động ĐTNN của bộ máy nhà nước. Thành phố, sở KH & ĐT Hà Nội cùng các 

ngành có liên quan cần rà soát lại chức trách của mình, giảm thiểu thủ tục 

hành chính, phát huy tính năng động trong công tác, để giải quyết nhanh 

chóng việc cấp giấy phép và các vướng mắc khác của doanh nghiệp có vốn 

FDI. Thực hiện tốt vấn đề này không những giúp tiết kiệm thời gian mà còn 

giảm đáng kể chi phí ban đầu cho các nhà ĐTNN. Hiệu quả hoạt động của cơ 

quan quản lý FDI không phải chỉ thể hiện ở việc cải tiến thủ tục, đẩy nhanh 
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tiến độ cấp giấy phép mà quan trọng hơn là phải tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện dự án, kịp thời giải quyết các vướng mắc, điều chỉnh những lệch 

lạc, đảm bảo kế hoạch đầu tư được thực hiện đúng tiến độ. Để tránh phiền hà 

cho các doanh nghiệp, nên chăng mỗi năm chỉ thực hiện kiểm tra tài chính một 

lần. Nhằm đơn giản các thủ tục và thống nhất quản lý chung trong cả nước, các 

cơ quan quản lý cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau dưới sự chỉ đạo chung của 

Bộ KH & ĐT. Kiên quyết từ chối những dự án không bảo đảm các tiêu chuẩn 

mà pháp luật quy định (công nghệ lạc hậu, không đảm bảo an toàn cho công 

nhân, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, đặc biệt nếu gây ô nhiễm về môi trường), 

không có tác dụng tích cực cho sự nghiệp CNH - HĐH. Muốn đổi mới cơ chế 

hành chính đạt hiệu quả cao, thành phố cần ban hành những quy định cụ thể về 

trách nhiệm kinh tế, hình sự đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan đến 

hoạt động ĐTNN. Thông qua việc thực hiện các qui định này, tình trạng đùn 

đẩy, trốn tránh tránh trách nhiệm, cũng như hiện tượng quy trách nhiệm một 

cách chung chung sẽ không còn chỗ để tồn tại. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng 

tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và duy trì hoạt động của các tổ 

chức này trong bộ máy quản lý hành chính, sẽ góp phần hạn chế các biểu hiện 

tiêu cực xẩy ra.   

- Mở rộng diện đăng ký cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án quy mô 

vừa và nhỏ, đối với các dự án khuyến khích đầu tư thì được cấp giấy chứng 

nhận ưu đLi đầu tư. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài đL có giấy phép đầu tư 

mà muốn kinh doanh các ngành nghề khác có liên quan thì chỉ cần đăng ký 

ngành kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. 

- Việc đền bù giải phóng mặt bằng do phía thành phố đảm nhận và chi 

phí được tính vào vốn góp, hoặc thoả thuận với phía chủ đầu tư trả chậm trong 

thời gian thuê đất. Với những dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, quy 

mô lớn, đầu tư dài hạn, thành phố nên có chính sách giảm 30% - 50% giá thuê 

đất để khuyến khích các nhà đầu tư. 

- Tiến hành nâng cao năng lực quản lý của các cấp, các ngành trong hoạt 

động ĐTNN, tạo thuận lợi cho Hà Nội cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng 
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tinh giảm, gọn nhẹ. Năng lực quản lý hoạt động ĐTNN của cán bộ không phải 

thể hiện ở chỗ người đó có trình độ học vấn cao, mà thể hiện ở hiệu quả công 

tác của họ. Muốn có được những cán bộ có năng lực quản lý tốt, công tác đào 

tạo phải chú trọng vào các nội dung: Chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin 

học. Bên cạnh đó việc trang bị cho cán bộ quản lý những kiến thức và kinh 

nghiệm thực tiễn về chuyên ngành kinh tế đối ngoại cũng cần được quan tâm 

hơn nữa. Việc đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện 

nay, không nhất thiết phải qua các trường lớp chính qui, có thể mở lớp đào tạo 

tại chỗ theo chương trình định sẵn, tiến hành cấp chứng chỉ nếu học viên đạt 

yêu cầu kiểm tra. Lựa chọn cán bộ để bố trí công tác vào lĩnh vực thu hút và 

quản lý FDI, cần dựa vào các tiêu chuẩn: Có trình độ chuyên môn vững, giỏi 

ngoại giao, nhạy bén, năng động trong công việc. 

Cải tiến thủ tục cấp giấy phép đầu tư. Cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cải 

cách thủ tục hành chính, khắc phục sự trì trệ trong các cơ quan quản lý Nhà 

nước, quán triệt thực hiện nguyên tắc thống nhất về “một cửa”, “một mối”, “tại 

chỗ” cho tất cả các cấp, các ngành liên quan đến hoạt động ĐTNN (cơ quan 

phụ trách hợp tác và đầu tư là bộ phận duy nhất tiếp nhận hồ sơ, thay mặt  nhà 

đầu tư làm việc với các cơ quan hữu quan khác để hoàn thành các thủ tục cần 

thiết liên quan đến việc cấp giấy phép đầu tư). Cơ quan phụ trách hợp tác và 

đầu tư cũng là bộ phận có trách nhiệm thông báo công khai cho các nhà đầu tư 

về các giấy tờ cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ xin đăng ký cấp giấy phép 

đầu tư (riêng các dự án có tỷ lệ xuất khẩu từ 80% trở lên hoặc các dự án thuộc 

một số lĩnh vực đặc biệt theo qui định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hồ sơ 

phải làm theo mẫu của Bộ công bố). 

Việc quy định rõ ràng, minh bạch các thủ tục hành chính và thời hạn giải 

quyết các thủ tục, không những giúp các nhà đầu tư tránh được phiền hà do 

hành động tiêu cực gây ra, mà còn tạo điều kiện cho các dự án nhanh chóng 

được triển khai. Sau đây là một số giải pháp cụ thể giúp cho việc cải cách hành 

chính: 
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- Để thực hiện nghiêm túc Nghị định 108/2006/NĐ-CP, quy định thời 

gian cấp giấy phép cho dự án cần thẩm định chậm nhất là 30 ngày kể từ khi 

nhận hồ sơ, đối với dự án đăng ký thời gian này chỉ là từ 10 - 15 ngày.  Đặc 

biệt đối với các dự án có quy mô nhỏ, hoạt động trong khu công nghiệp thời 

gian xét duyệt cấp giấy phép nên qui định không quá 10 ngày. Để hỗ trợ cho 

việc thực hiện qui định này, Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Tài nguyên - Môi 

trường & Nhà đất cần có văn bản cho phép một số dự án được miễn lập báo 

cáo về khả năng gây ảnh hưởng tới mội trường trong quá trình thực thi (trường 

hợp cơ quan thẩm định xét thấy không cần thiết). Với các dự án bắt buộc phải 

lập báo cáo này, cơ quan thẩm định phải khẩn trương nghiên cứu kỹ nội dung 

báo cáo để đưa ra đánh giá của mình trong thời hạn ngắn nhất, tạo thuận lợi 

cho công tác xét duyệt. Muốn làm tốt điều này, cán bộ thẩm định không 

những phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng mà còn phải cập 

nhật được các thông tin về tình hình phát triển công nghệ của khu vực và thế 

giới. Thành phố phải nhanh chóng công khai danh sách những địa bàn cần thu 

hút các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT và ban hành qui chế ưu đLi cụ thể để 

các nhà đầu tư đăng ký và triển khai dự án của mình, góp phần tăng nguồn vốn 

đầu tư cho ngân sách thành phố. 

Đối với những lĩnh vực và ngành nghề mà theo quy định hiện hành phải 

có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề, thì nay nên cho phép 

doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển 

khai hoạt động kinh doanh theo mục tiêu, ngành nghề quy định tại giấy phép 

đầu tư, không phải xin giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề. 

Để tạo điều kiện cho việc triển khai dự án kịp thời sau khi được cấp giấy 

phép đầu tư, thành phố cần có giải pháp thích hợp nhằm giải quyết nhanh 

chóng các thủ tục sau đây: 

Thủ tục cấp đất: Sở tài nguyên, môi trường và nhà đất của thành phố chỉ 

tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính một lần. Giao cho các bộ phận hữu 

quan soạn thảo ngay các quy định về giải phóng mặt bằng, về đền bù cho các 

hộ nằm trong khu vực triển khai dự án có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như quy 
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định về chuyển quyền sử dụng đất (đối với các dự án nằm ngoài khu công 

nghiệp, khu chế xuất). 

Thủ tục quản lý xây dựng cơ bản: Cần theo dõi chặt chẽ xem các nhà 

đầu tư có triển khai xây dựng cơ bản theo đúng thiết kế không để ngăn chặn 

kịp thời các sai phậm, tuy nhiên không được can thiệp quá sâu vào công việc 

của họ. Muốn làm tốt điều này cần ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ 

cũng như thẩm quyền cho cơ quan quản lý xây dựng cơ bản của thành phố.  

Thủ tục hải quan: Các quy định, thủ tục hải quan phải được sửa đổi theo 

hướng đơn giản hoá, và được công bố công khai, giúp cho các doanh nghiệp, 

tránh được các hành vi gây phiền hà và các biểu hiện tiêu cực. Bộ phận hải 

quan phải tiếp thu và xử lý kịp thời các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại của 

khách hàng. Phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành có liên 

quan (Sở Thương mại - Thuế - Khoa học & công nghệ - Tài nguyên - Môi 

trường & Nhà đất...) để đưa ra các sửa đổi hợp lý. Khi có những vấn đề phát 

sinh mà bộ phận mình không tự giải quyết được, phải nhanh chóng có công 

văn xin ý kiến của cơ quan chức năng cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Đơn giản hóa thủ tục hải quan, tại các cửa khẩu cần ban hành qui định cụ 

thể giúp cho công tác kiểm tra được tiến hành với thời gian ngắn nhất. Để giúp 

các nhà đầu tư triển khai kế hoạch của mình nhanh chóng, thuận lợi và hàng 

nhập khẩu của họ không bị suy giảm chất lượng. Cần thiết phải cải tiến cách 

thức làm việc, nhằm hạn chế thời gian lưu kho quá lâu chờ kiểm tra của hàng 

nhập khẩu. Sửa đổi các quy định hiện hành về cấp thị thực xuất nhập cảnh và 

giảm mức thu lệ phí ở khâu này đối với người nước ngoài.   

Về thủ tục kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có vốn FDI: Nhằm 

hạn chế các hậu quả xấu do các sai phạm mà các doanh nghiệp có vốn FDI 

mắc phải trong hoạt động của mình, công tác kiểm tra nhất thiết phải được tiến 

hành. Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao công tác kiểm tra phải được thực hiện 

theo đúng qui định (khi tiến hành kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên ngành 

phải thông báo trước 7 ngày cho các doanh nghiệp biết, thực hiện kiểm tra 

không quá một lần trong năm, thời gian kiểm tra không kéo dài quá 5 ngày, 30 
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ngày sau khi kết thúc đợt kiểm tra, bộ phận thực hiện phải gửi báo cáo kết quả 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan có liên quan biết, khi phát hiện 

có sai pham phải thông báo cho doanh nghiệp và kiến nghị lên các cơ quan 

chức năng cấp trên biện pháp giải quyết). 

Uỷ ban nhân dân thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 

ngành trung ương trong công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài, nhằm 

bảo đảm cho việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI đạt hiệu quả cao. ủy ban 

nhân dân thành phố có trách nhiệm xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của mình và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định 

tại giấy phép đầu tư và của pháp luật, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

tháo gỡ những khó khăn.  

 Thực tế cho thấy, trong nhiều liên doanh nhờ đàm phán đôi bên, bên Việt 

Nam nhận được lợi nhuận nhiều hơn tỷ lệ góp vốn. Vì vậy, thành phố nên quy 

định “các bên liên doanh được phân chia lỗ lLi tuỳ theo sự đàm phán, song 

không thấp hơn tỷ lệ góp vốn” để đảm bảo quyền lợi cho phía Việt Nam. 

c. Tăng cường đầu tư nâng cấp và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. 

 Qua phân tích, đánh giá tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng, trong mục: 

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút FDI, 

cũng đL nhận định: So với nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội tuy có hệ 

thống cơ sở hạ tầng tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn các nhà ĐTNN. Thời 

gian tới, Hà Nội cần đẩy mạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có và xây 

dựng hệ thống cơ sở hạ tầng mới, bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp, 

khu chế xuất. Khó khăn lớn nhất mà Hà Nội gặp phải là đòi hỏi về vốn để thực 

hiện chủ trương này là rất lớn, trong khi ngân sách của thành phố lại có hạn. 

Để khắc phục vấn đề này, Hà nội cần thực hiện một số giải pháp sau: 

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA làm cơ sở cho việc 

thu hút vốn FDI. Thành phố cần chú trọng khai thác thật triệt để nguồn vốn 

ODA, sử dụng nó một cách hiệu quả vào đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, 

các công trình trọng điểm, làm nền tảng để thu hút nguồn vốn FDI. Bài học rút 
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ra từ kinh nghiệm của Hàn Quốc là: “Bản thân nợ không phải là vấn đề đáng 

lo ngại mà điều quan trọng là sử dụng vốn vay như thế nào để có khả năng trả 

được nợ và tăng trưởng kinh tế nhanh”. Như vậy, rõ ràng điều đáng lo ngại 

không phải là gánh nặng nợ nần mà chính là việc sử dụng vốn vay không đúng 

mục đích, không phát huy được hiệu quả.  

- Cần có chính sách tập trung vốn cho việc tu bổ và xây dựng cơ sở hạ 

tầng ở các khu vực trọng điểm, nơi qui hoạch dành riêng cho các dự án đầu tư 

qui mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ nguồn, trung tâm tài 

chính, dịch vụ thương mại có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.  

- Để tạo sự phát triển đồng đều về kinh tế xL hội giữa các vùng, thành phố 

cũng cần có chính sách ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa bàn còn 

khó khăn để phát triển kinh tế (các huyện ngoại thành còn nghèo), nhưng có 

tiềm năng lớn về đất đai và thuận lợi về địa lý. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các dự 

án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, bằng cách cho hưởng các ưu tiên về thuế 

(miễn thuế thu nhập trong thời hạn nhất định và giảm mức thuế này ở những 

năm tiếp theo), được phép phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn. 

Cần có cơ chế ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư. Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng 

ngoài hàng rào khu công nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Bởi vậy ngay khi cấp giấy phép đầu tư, 

thành phố phải bố trí vốn giành cho việc xây dựng mạng lưới hạ tầng. Có thể 

coi đây là nguồn vốn đối ứng với FDI, vì vậy nếu thành phố không đủ khả 

năng cấp thì cho phép bộ phận đảm nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng vay ưu đLi, 

hoặc được phát trái phiếu công trình. Nguồn thu từ thuế của các doanh nghiệp 

có vốn FDI, là khoản dùng để thanh toán cho việc huy động vốn nói trên. 

Trường hợp yêu cầu các doanh nghiệp có vốn FDI ứng trước, để xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, thì phải xác định rõ thời gian hoàn trả vốn cho 

họ và thực hiện việc thanh toán nghiêm túc theo đúng qui định. 
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Đối với các hình thức BOT, BTO, BT để vận động các nhà ĐTNN, thành 

phố cần nghiên cứu, xây dựng quy chế ưu đLi cụ thể. Một khi nhìn thấy khả 

năng thu được lợi nhuận nhờ những ưu đLi, các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn xuất 

vốn đầu tư theo các hình thức trên, khi đó cái lợi mà chúng ta thu được là việc 

tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, có chất lượng cao trong các 

khu công nghiệp. Đặc biệt cần nghiên cứu để vận dụng hình thức này, khi thực 

hiện dự án Công viên Công nghệ cao kết hợp kinh tế mở. 

Việc thành phố chủ động xuất vốn, kết hợp với khuyến khích các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng trong khu công 

nghiệp, sẽ nhanh chóng cải thiện được điều kiện làm việc cũng như các yếu tố 

phục vụ sản xuất. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng 

cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nhằm 

thúc đẩy khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu được nâng cao. 

d. Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm quy hoạch lại cơ cấu kinh tế và 

quy mô các dự án thu hút vốn FDI theo định hướng phát triển Thủ đô. 

Xét về mặt kinh tế, mục đích tối thượng của các nhà ĐTNN là thu được 

lợi nhuận cao nhất từ hoạt động của mình. Bởi vậy, khi nhìn thấy hiệu quả đầu 

tư có khả năng được nâng cao thì họ trở nên hăng hái hơn trong việc tăng 

cường hoặc mở rộng qui mô đầu tư. Để qui hoạch thống nhất, hợp lý về cơ cấu 

kinh tế trên địa bàn Hà nội, cần được Sở Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với các 

sở chuyên ngành soạn thảo để lLnh đạo thành phố thông qua. Trước hết, cần 

khẩn trương quy hoạch các khu công nghiệp, xác định số lượng và qui mô các 

dự án cần thiết để sản xuất các sản phẩm quan trọng thuộc các ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm, dệt, may, chế tạo cơ khí, hóa chất, điện tử, vật liệu 

xây dựng, sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp thông tin. Dựa vào qui hoạch 

trên, để xác định khả năng vốn mà các nhà đầu tư trong nước có thể đảm nhận 

và mức độ FDI cần thiết phải thu hút, cũng như xác định yêu cầu tương ứng về 

trình độ công nghệ cho các dự án cần đầu tư. Đồng thời, cũng dựa vào qui 

hoach này, để xác định mức độ cần thiết về cơ sở hạ tầng của các khu công 

nghiệp, khu chế xuất đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nhà đầu tư mà 
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không bị lLng phí (ví dụ như việc cung cấp điện, nước và các dịch vụ bưu điện, 

bưu chính, ngân hàng, cơ sở y tế, nhà ở). 

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch đầu tư. Thành phố cần bổ 

sung, hoàn thiện quy hoạch ngành, quy hoạch không gian cho từng quận, 

huyện để tạo ra một cơ cấu không gian, cơ cấu sản phẩm hợp lý, phát triển 

đồng bộ các vùng kinh tế, các ngành kinh tế của Thủ đô. Mở rộng không gian 

đầu tư ra các huyện ngoại thành, di chuyển các nhà máy công nghiệp từ trung 

tâm thành phố, các khu đông dân cư, đến các nơi như: Sóc Sơn, Đông Anh, 

Gia Lâm,... phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở ngoại thành (khu 

công nghiệp Sài Đồng A, khu công nghiệp ở Thanh Trì, khu công nghiệp ở Sóc 

Sơn, Sài Đồng B...) bằng cách lấp đầy và mở rộng qui mô các dự án.  

Việc quy hoạch của thành phố phải được dân chủ hoá, công khai hoá, minh 

bạch rõ ràng và có cơ sở khoa học, phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường, từ 

tiềm năng lợi thế so sánh của Thủ đô cần khai thác phát huy. Trong thời gian 

tới, quy hoạch của thành phố phải đảm bảo: Ưu tiên tập trung đầu tư vào các 

ngành công nghiệp tạo sản phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, như 

chế tạo máy công cụ, động cơ, lắp ráp chế tạo ô tô, xe máy, đồ điện tử. Từng 

bước xây dựng các trung tâm thương mại, tài chính - ngân hàng, tăng cường 

phát triển các loại hình dịch vụ (như tư vấn kỹ thuật, tiếp thị, dịch vụ khách 

sạn, dịch vụ sân bay). Hình thành thêm một số siêu thị, trung tâm dịch vụ tổng 

hợp,... Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương 

với thành phố trong việc lập danh mục các dự án cần kêu gọi ĐTNN (có nêu 

địa điểm cụ thể để triển khai dự án), công bố quy hoạch và danh mục này để 

các nhà ĐTNN dễ dàng lựa chọn. 

Nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể nói chung và quy hoạch đầu tư 

trực tiếp nước ngoài nói riêng, không những giúp thành phố tránh được tình 

trạng đầu tư tràn lan, đầu tư theo phong trào, làm phung phí nguồn lực giảm 

hiệu quả các dự án, mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Thủ đô 

theo đúng phương hướng, chủ trương của lLnh đạo thành phố. 
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Ngoại trừ một số dự án bắt buộc phải thực hiện tại vùng nguyên liệu như 

khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, các dự án khác cần được tập 

trung triển khai ở các khu công nghiệp, không để tình trạng đầu tư phân tán 

gây khó khăn cho công tác quản lý và tốn kém chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. 

e. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút FDI. 

Xúc tiến thu hút FDI bắt đầu bằng công tác tuyên truyền, vận động các 

nhà đtnn. Cần thành lập bộ phận chuyên trách của thành phố về vấn đề này. 

Cán bộ được tuyển chọn phải là người nắm vững tình hình phát triển kinh tế xL 

hội, cũng như những điều kiện thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lý, về lịch sử, 

văn hoá, con người,…của Hà Nội và phải có kinh nghiệm trong giao tiếp, 

tuyên truyền vận động cũng như khả năng nhất định về ngoại ngữ. Bộ phận 

này không những có nhiệm vụ giới thiệu hình ảnh Thủ đô, Luật Đầu tư và các 

chính sách liên quan ra nước ngoài mà còn sẵn sàng trả lời, giải thích các câu 

hỏi, thắc mắc mà các nhà ĐTNN quan tâm. Các hình thức tuyên truyền cần 

phải đa dạng (qua các tạp chí quốc tế, mạng internet, trực tiếp gặp gỡ các nhà 

ĐTNN hoặc đại diện của họ) và mở rộng không những trong khu vực mà  trên 

phạm vi toàn thế giới. Bên cạnh việc thành lập bộ phận chuyên trách làm công 

tác tuyên truyền vận động, cũng nên xây dựng các tổ chức tư vấn đầu tư 

chuyên ngành (để giúp cho các nhà đầu tư nắm vững thuận lợi, khó khăn khi 

họ muốn dầu tư vào một lĩnh vực nào đó), các cơ sở dịch vụ hỗ trợ giải quyết 

các thủ tục, xin cấp giấy phép đầu tư và triển khai dự án (dịch vụ đất đai, quản 

lý xây dựng, cung cấp lao động), tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt 

là các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.   

Cũng cần tăng cường nghiên cứu, cập nhật thông tin xu thế phát triển của 

thị trường vốn đầu tư trên thế giới, chính sách đầu tư của các TNCs, để xác 

định chính xác đối tác thích hợp, cần vận động đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế 

nhất định. Để nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, cần phải xây 

dựng chiến lược dài hạn cho công tác vận động tuyên truyền và liên tục thực 

hiện nó bằng mọi phương tiện, trong mọi hoàn cảnh mà khả năng cho phép. 
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Vận động thu hút và triển khai mở rộng các hình thức đầu tư. Công tác 

vận động ĐTNN thời gian qua tuy đL được xúc tiến, song hiệu quả mà nó 

mang lại còn hạn chế. Đó là vì chúng ta còn thiếu kinh nghiệm và chưa thực sự 

quan tâm đến hoạt động này, thời gian tới cần thực hiện một số biện pháp sau: 

- Giao trách nhiệm cho UBND các cấp và các sở, ngành phải giới thiệu 

cho các nhà ĐTNN về những lĩnh vực mà Hà Nội cần đầu tư, về Luật Đầu tư 

của Việt nam và về các chính sách liên quan. Hướng dẫn các nhà đầu tư làm 

thủ tục xin cấp giấy phép, khẩn trương xét duyệt để có thể cấp giấy phép trong 

thời hạn qui định, giúp đỡ họ giải quyết các khó khăn trong quá trình triển 

khai dự án. 

- Các sở, ngành cần tổ chức phối hợp nghiên cứu tình hình kinh tế, thị 

trường đầu tư, chính sách của các nước, các tập đoàn đa quốc gia, các tập đoàn 

và các công ty quốc tế trong từng giai đoạn, để có phương sách thu hút đầu tư 

phù hợp. Cần nghiên cứu luật pháp, cơ chế, chính sách, biện pháp thu hút FDI 

của các nước trong khu vực để một mặt học tập kinh nghiệm của họ, mặt khác 

tìm đối sách phù hợp, tạo ưu thế cạnh tranh cho ta ở lĩnh vực này. 

- Xây dựng trang Web Hà Nội để đưa lên mạng Internet các thông tin về 

chính sách kêu gọi đầu tư vào Hà Nội, Luật Đầu tư của Việt Nam, các dự án 

ĐTNN đL và đang được triển khai và hiệu quả kinh tế mà các dự án này thu 

được, các ưu đLi về tài chính, các chính sách về thuế, về đất đai, điều kiện tự 

nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xL hội của Hà Nội,… để các nhà ĐTNN  

dễ dàng nghiên cứu tìm hiểu.  

- Gửi tới các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức Việt kiều 

danh mục các dự án cần thu hút đầu tư, để họ tuyên truyền giới thiệu với các 

công ty, tập đoàn kinh tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước đó.  

- Tổ chức thường kỳ hội nghị với các doanh nghiệp nước ngoài, các nhà 

tài trợ, tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, họp báo để giới thiệu cơ hội đầu tư. 

- Khi đi nước ngoài, các đoàn công tác của thành phố cần kết hợp thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm của chuyến đi với việc giới thiệu các cơ hội đầu tư 

vào Hà Nội. 
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- Phát huy vai trò của đường dây nóng mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 

đL lập ra, trả lời kịp thời và miễn phí các câu hỏi quan tâm đến lĩnh v−c ĐTNN 

nhằm cung cấp thông tin hoặc giải thích các vướng mắc của các nhà đầu tư. 

- Đơn giản hoá thủ tục mở văn phòng đại diện, các chi nhánh của công ty 

nước ngoài ở Hà Nội. Thường xuyên tổ chức hội nghị các văn phòng đại diện 

nước ngoài để nắm bắt những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp có 

vốn FDI, từ đó tìm ra hướng giải quyết. 

- Tăng cường in ấn tài liệu giới thiệu các chính sách, các ưu đLi, các điều 

kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giá thuê đất, giá điện nước ở Hà Nội, phát miễn 

phí các tài liệu này cho các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài để họ nghiên 

cứu so sánh trước khi đưa ra quyết định đầu tư. 

- Xúc tiến môi giới thành lập doanh nghiệp liên doanh thông qua hệ 

thống ngân hàng, các tổ chức tư vấn pháp luật, các hLng chuyên môn kỹ 

thuật,... cung cấp thông tin và tạo ra tiền đề ban đầu cho các nhà đầu tư trực 

tiếp nước ngoài. Trong trường hợp xảy ra rủi ro, các công ty này phải chịu 

trách nhiệm đối với phần công việc của mình. 

f. Các giải pháp hỗ trợ công tác hoàn thiện chính sách thu hút FDI. 

- Thành lập bộ phận có nhiệm vụ cung cấp các thông tin về tình hình kinh 

tế, chính trị, xL hội, ứng dụng kỹ thuật trên thế giới cũng như trong nước cho 

các nhà ĐTNN giúp họ chủ động sản xuất và cải tiến kỹ thuật phù hợp với yêu 

cầu của thị trường. 

- Mở rộng và quản lý thật tốt thị trường chứng khoán, để tạo điều kiện 

cho các công ty cổ phần phát triển hơn, nhờ khả năng huy động vốn của nó 

được tăng cường, đây cũng là nhân tố góp phần hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. 

- Cần tiến hành kiểm tra, phân loại và đánh giá hiệu quả việc triển khai 

các dự án trên địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý, hỗ trợ phù hơp, kịp 

thời. Xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm cũng như giải quyết nhanh các 

vấn đề khó khăn phát sinh ở các doanh nghiệp có vốn FDI.  

- Đi đôi với sự ra đời của các khu công nghiệp là việc quy hoạch xây 

dựng các khu đô thị mới, nhằm đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng 
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dân cư trong khu vực nói chung và của cán bộ, công nhân khu công nghiệp nói 

riêng (nhu cầu ăn, ở , rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hoá).  

- Hỗ trợ quỹ nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp có vốn FDI dưới 

hình thức trợ cấp tài chính, đặt ra các giải thưởng cho các phát minh, sáng chế, 

các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật mang lai hiệu quả kinh tế cao.  

- Đơn giản hoá thủ tục thành lập các công ty xuất, nhập khẩu, linh hoạt 

hơn trong việc cho phép các công ty này thuê các nhà Khoa học hay nhân viên 

trình độ cao của nước ngoài vào làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

khoa học hoặc các nhân viên của các công ty trên sinh sống, làm việc. 

- Đối với các dự án chưa được triển khai theo đúng dự định, cần kiểm tra 

để tìm nguyên nhân và có biện pháp tập trung tháo gỡ. Nếu vì lý do thiếu vốn 

hoạt động làm ảnh hưởng đến tốc độ triển khai dự án, thì có thể hỗ trợ tài 

chính cho các nhà ĐTNN, hoặc giới thiệu cho họ những đối tác trong nước có 

tiềm lực tài chính để liên kết thực hiện dự án. 

- Đối với các dự án đang hoạt động nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh 

thấp, cũng cần kiểm tra để tìm nguyên nhân. Nếu vì những biến động của thị 

trường gây khó khăn cho họ (hàng nhập lậu nhiều, giá nguyên vật liệu đầu vào 

tăng), thì có thể cho họ được hưởng những ưu đLi về thuế, giảm giá thuê đất.  

- Đối với các doanh nghiệp thực sự lỗ, cho phép họ chuyển đổi chủ đầu 

tư, hoặc chuyển hướng kinh doanh (nếu xét thấy không làm ảnh hưởng đến các 

doanh nghiệp trong nước).  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của các 

doanh nghiệp có vốn FDI, nhằm ngăn chặn các sai phạm gây thiệt hại đến lợi 

ích của bên Việt Nam. Đôn đốc các doanh nghiệp có vốn FDI, thực hiện 

nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành, qua đó 

giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của 

các doanh nghiệp, để có biện pháp quản lý thích hợp. 

g. Đề xuất với Chính phủ mở rộng quyền quản lý đầu tư và ban hành một 

số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội. Với những lý do sau: 
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Thứ nhất: Là trung tâm đầu nLo chính trị, kinh tế, văn hoá, xL hội và khoa 

học kỹ thuật của cả nước, nên những vấn đề có liên quan tới yếu tố nước ngoài 

đều phải được nghiên cứu xem xét trong mối quan hệ về chính trị, an ninh, 

quốc phòng, văn hoá, lịch sử của toàn dân tộc. 

Thứ hai: Tuy có lợi thế là Thủ đô, nhưng Hà Nội lại hạn chế về quỹ đất 

để quy hoạch phát triển kinh tế lâu dài và những đòi hỏi rất cao của nhiều lĩnh 

vực như an toàn, ổn định về an ninh, về vệ sinh môi trường, điều kiện sống, 

điều kiện làm việc và cung cấp các dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sinh hoạt,...phục 

vụ cho hệ thống các cơ quan bộ máy chỉ đạo điều hành đất nước. 

Thứ ba: Việc thu hút FDI trong thời gian vừa qua là chưa tương xứng với 

khả năng và lợi thế của Hà Nội. Là Thủ đô, Hà Nội được Nhà nước tập trung 

đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn các địa phương khác trong cả nước, nhưng thực tế 

các dự án FDI đang có xu hướng chuyển sang đầu tư ở các tỉnh lân cận (như 

Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tây,...), có môi trường đầu tư thuận lợi 

hơn và vẫn sử dụng được hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng của Hà Nội. 

Nguyên nhân do cơ chế quản lý hành chính của Hà Nội còn quá phức tạp và 

việc định giá đất của Hà nội quá cao, giải phóng mặt bằng lâu (hai khu đất 

giáp nhau, một tỉnh định giá đất theo đô thị, một tỉnh vận dụng chính sách hạ 

giá đất để thu hút FDI). Hà Nội phải có những quyết sách lớn trong việc quy 

hoạch phát triển, xác định ưu tiên loại hình đầu tư nào cần tập trung thu hút.    

Từ những lý do trên, để phát triển kinh tế bền vững và ổn định, Hà Nội 

phải có cơ chế, chính sách thu hút FDI đặc thù xuất phát từ vai trò, vị thế của 

Thủ đô, dựa trên cơ sở luật pháp về đầu tư chung cho cả nước. Cụ thể là những 

đề xuất sau đây: 

- Hà Nội chủ động đề ra các quyết sách nhằm tăng sức hấp dẫn các nhà 

ĐTNN như miễn, giảm thuế, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, tư vấn miễn phí,...cho 

các dự án đầu tư theo định hướng phát triển lâu dài vì lợi ích bền vững của Thủ 

đô. Chủ động xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính 

để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là thời gian giải phóng mặt bằng và chi phí 
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đền bù (vấn đề này có liên quan tới chế độ sở hữu đất đai và khung giá đất do 

Nhà nước ban hành).  

- Theo điều 80 Nghị định 108/NĐ/CP, quy định về quyền hạn, trách 

nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tại khoản 4, 

chỉ quy định cho phép các tỉnh thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu công 

nghiệp, khu chế xuất. Để tăng cường thu hút FDI, vào các ngành kinh tế mũi 

nhọn theo tính chất đặc thù của Thủ đô, nhằm phát huy lợi thế so sánh, thành 

phố đề xuất với Chính phủ cho phép được quy hoạch chi tiết xây dựng Công 

viên Công nghệ cao - kinh tế mở tại Hà nội, xây dựng cơ chế, chính sách cho 

việc quản lý và hoạt động của mô hình này.  

- Thống nhất một môi trường pháp lý chung về đầu tư giữa ban quản lý 

khu công nghiệp, khu chế xuất với sở Kế hoạch và Đầu tư của thành phố, mọi 

cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu tiên thu hút FDI đều phải do Uỷ ban nhân 

dân thành phố thống nhất ban hành, tránh tình trạng do cạnh tranh để thu hút 

đầu tư giữa hai khu vực dẫn đến vi phạm luật. Thành phố công khai công bố 

trước các điều kiện và thủ tục đăng ký, để các dự án đầu tư vào khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, chỉ cần đăng ký không cần phải xin 

giấy phép (đối với những dự án thuộc loại không bắt buộc phải có giấy phép). 

- Hà Nội được phép phê duyệt các dự án có vốn FDI tới 100 triệu USD 

(trừ danh mục cấm hoặc danh mục được qui định do Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt), các dự án ODA có tổng mức đầu tư đến 35 triệu USD (nếu thành phố 

tự cân đối được nguồn trả nợ). Bởi lẽ, với một dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ tài 

chính, ngân hàng, thương mại và công nghệ cao, công nghệ nguồn thường có 

vốn đầu tư rất lớn. 

h. Một số gợi ý nhằm tăng cường triển khai Nghị định 108/2006/NĐ/CP 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đối với Hà Nội: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh 

tế ở Thủ đô, để từ đó có sự chỉ đạo thống nhất từ thành phố tới các cơ sở, đặc 

biệt đối với mỗi người dân trong việc tuân thủ hệ thống pháp luật, tạo ra môi 

trường đầu tư thuận lợi, nhất quán nhằm thu hút nguồn vốn quan trọng này. 
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Cần từ bỏ suy nghĩ sợ thiệt, thất thu trước mắt mà cần nhìn nhận tính lâu dài từ 

lợi ích của việc thu hút FDI của các tập đoàn đầu tư quốc tế. 

Thứ hai, thành lập các trung tâm tư vấn đặc biệt ở các khu vực trọng 

điểm, tập trung nhiều dự án FDI nhằm phổ biến cơ chế, chính sách và giải 

quyết nhanh chóng các thắc mắc của các nhà đầu tư, góp phần đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

Thứ ba, xây dựng quy chế giám định vốn nước ngoài, quy chế này nên 

để các công ty chuyên trách tiến hành giống như hoạt động của các công ty 

kiểm toán. Các công ty giám định phải có đủ nghiệp vụ và chứng chỉ, được 

quốc tế thừa nhận.  

Thứ tư, các cơ chế, chính sách thu hút và ưu đLi đầu tư đối với FDI của 

thành phố phải được đặt trong mối quan hệ với thu hút đầu tư trong nước, đảm 

bảo tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh của các tập đoàn đầu tư quốc tế 

về vốn, công nghệ nguồn, kinh nghiệm quản lý và mở rộng thị trường vừa đảm 

bảo sự tăng trưởng bền vững tất cả các nguồn đầu tư nhằm thúc đẩy nền kinh 

tế phát triển ổn định, bền vững, tránh sự phân biệt đối xử, thiếu công bằng.  

Thứ năm, xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực 

công nghệ cao, công nghệ nguồn. Thành phố nên cho các doanh nghiệp được 

mở các trường dạy nghề tại chỗ và phối hợp với các trường dạy nghề, các 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để có kế hoạch ngành, nghề cần đào tạo.   

Thứ sáu, nghiên cứu cơ chế để mở rộng hình thức thu hút vốn FDI triển 

khai ở Hà Nội gồm: Công ty cổ phần trong nước có vốn đầu tư nước ngoài và 

cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tăng tỷ lệ góp vốn, 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cổ phần. Tăng cường 

thu hút các dự án FDI đầu tư vào hạ tầng, dựa trên việc xây dựng cơ chế đấu 

thầu phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai để các nhà đầu tư 

nước ngoài trực tiếp thiết kế và thi công hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, 

cấp, thoát nước của Hà Nội, tránh độc quyền chỉ định thầu hiện nay.   

Thứ bẩy, mở rộng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài tự do lựa chọn hình 

thức đầu tư (trên cơ sở triển khai Nghị định 108/NĐ/CP), cải tiến quy chế đầu 
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tư vào các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Hà Nội nhằm giải quyết nhanh 

các thủ tục như: Cấp và điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy phép xuất, nhập 

khẩu, cấp và gia hạn giấy phép lao động theo nguyên tắc công khai về thủ tục, 

về thời gian giải quyết hồ sơ, về phí và lệ phí. 

Thứ tám, để thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cần phải giải 

quyết tốt vấn đề con người, không phải là ở học vấn, trình độ văn hoá chung 

chung mà phải là con người có thể tham gia vào các hoạt động hợp tác đầu tư 

một cách có hiệu quả. Việc đào tạo phải tập chung vào nội dung: Chuyên môn, 

nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, không nhất thiết phải qua các trường lớp mà 

theo các chương trình đào tạo sau đó cấp chứng chỉ hành nghề. 

Thứ chín, để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới một cách vững 

chắc, thành phố cần nhanh chóng nghiên cứu ban hành chính sách phát triển 

các trung tâm tài chính, tổ chức thương mại và ngành dịch vụ. Riêng về lĩnh 

vực công nghiệp nên chú trọng thu hút các ngành kinh tế mũi nhọn sử dụng 

công nghệ kỹ thuật hiện đại, công nghệ sạch và tập trung vào vành đai ngoài 

cùng. Đồng thời, nhanh chóng di chuyển các cơ sở sản suất trong thành phố ra 

vành đai tập trung phát triển công nghiệp ở ngoại thành.  

Tóm lại: Chúng ta đL biết FDI có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân ta 

đang theo đuổi. Cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội trong những năm qua đL có 

những bước tiến đáng kể trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm 

cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại. Để có 

thể hoàn thành chương trình phát triển kinh tế đối ngoại đến năm 2020, thành 

uỷ Hà Nội đL có nhiều chủ trương, giải pháp khác nhau cho nhiều lĩnh vực, 

trong đó có chủ trương: “Việc thu hút và sử dụng các nguồn đầu tư trực tiếp 

(FDI) phải được tập trung vào lĩnh vực: Sản xuất hàng xuất khẩu, thay thế 

nhập khẩu, đẩy mạnh tốc độ nội địa hoá sản phẩm, du lịch, dịch vụ thu ngoại 

tệ. ưu tiên cho những dự án sản xuất có công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, thu 

hút nhiều lao động, những dự án kinh doanh dịch vụ có hiệu quả cao hoặc 
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những dự án góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân 

Thủ đô”. Thực tế ở các nước trong khu vực, ở Việt Nam và ở Hà Nội cho thấy 

rằng việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình cụ thể 

của từng thời kỳ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu hút và sử dụng FDI. Tuy 

nhiên quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI không phải là việc 

làm đơn giản. Qua nghiên cứu thực trạng thu hút FDI của Hà nội ở các thời kỳ, 

xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nhu cầu vốn của Hà Nội, để thấy 

được tầm quan trọng của FDI đối với việc giải quyết khó khăn về vốn và tác 

động tích cực của nó đối với việc tăng trưởng kinh tế. Qua đánh giá các nhân 

tố tác động đến việc thu hút FDI, kết hợp với việc phân tích khả năng diễn 

biến về kinh tế - xL hội của Việt Nam và Hà Nội đến năm 2010, chương 3 luận 

án cố gắng trình bày một số quan điểm, phương hướng, giải pháp cho quá 

trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI vào Hà Nội đến năm 2010.  

Những giải pháp chính mà luận án đL trình bày trong chương, là nhằm góp 

phần khắc phục những bức xúc mà thực trạng thu hút và sử dụng FDI trong 

các giai đoạn vừa qua, cũng như để phù hợp với xu thế hội nhập. Để tận dụng 

những thuận lợi của việc gia nhập tổ chức WTO nhằm tăng cường thu hút FDI 

phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hà Nội cần tập 

trung nghiên cứu tình hình thực tế trước mắt, học tập kinh nghiệm của các 

nước trong khu vực, các địa phương trong cả nước để có thêm nhiều giải pháp 

nhanh chóng hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực này. Tuy nhiên, 

trong phạm vi nội dung của luận án, những giải pháp về vấn đề đó còn ở mức 

độ nhất định, cần phải tiếp tục nghiên cứu các quy định và yêu cầu của các tổ 

chức APEC, ASEAN, WTO,... đặt ra, đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng 

hoàn thiện cả về thể chế và bổ sung luật, cũng như sửa đổi nội dung cho đồng 

bộ trong hệ thống luật pháp. 
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Kết luận 
 

Việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI, nhằm phục vụ cho mục tiêu đẩy 

nhanh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, không chỉ được Việt nam mà còn 

được các nước trong khu vực rất quan tâm. Chính vì vậy, trong thời gian qua, 

cuộc cạnh tranh trên lĩnh vực này, đL diễn ra khá gay gắt giữa các nước trong 

khu vực. ĐL có khá nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, luận án thạc 

sỹ, tiến sỹ đề cập đến vấn đề này (như đề tài cấp Bộ “Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xL hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay; thực trạng và triển vọng”, do PGS TS Trần Quang Lâm làm chủ 

nhiệm, Luận án tiến sỹ kinh tế “Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim NhL,..). 

Qua nghiên cứu tìm hiểu cơ chế, chính sách thu hút FDI của Việt Nam và thực 

tế thu hút FDI của Hà Nội trong giai đoạn vừa qua tôi đL chọn đề tài “Hoàn 

thiện cơ chế chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội 

trong giai đoạn 2001- 2010” cho luận án tiến sỹ của mình, với mong muốn 

đóng góp một vài ý kiến nhằm tăng cường hơn nữa khả năng thu hút FDI vào 

Hà Nội trong thời gian tới. Chương 1 luận án đi sâu nghiên cứu thực chất của 

việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI, đánh giá vai trò to lớn của nó 

đối với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xL hội theo chiều hướng tích cực, phân 

tích ảnh hưởng của một số nhân tố quan trọng đến quá trình hoàn thiện cơ chế, 

chính sách và tác động của cơ chế, chính sách đến kết quả thu hút FDI trên cơ 

sở lý luận và thực tiễn ở các nước trong khu vực. Từ cơ sở phân tích này, cộng 

với những lý luận mang tính khoa học biện chứng, luận án đL nêu nên sự cần 

thiết phải hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI. Chương 2 luận án đi sâu 

trình bày quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút FDI ở nước ta trong 

đó đặc biệt chú trọng đến quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đầu tư 

nước ngoài qua các giai đoạn từ khi ban hành 1987 đến năm 2005. Với các số 

liệu thực tế luận án đL làm rõ được tác động tích cực của việc hoàn thiện cơ 

chế, chính sách đối với kết quả thu hút fdi. Bằng phương pháp phân tích dựa 
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trên các số liệu thu thập được, để đánh giá thực trạng thu hút FDI vào Hà Nội 

trong các giai đoạn vừa qua, và cho rằng kết quả này chưa tương xứng với tiềm 

năng của Thủ đô. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do cơ chế, chính 

sách thu hút FDI của ta còn nhiều bất cập. Luận án cũng đL trình bày những 

hạn chế do cơ chế, chính sách gây ra làm cản trở đến kết quả thu hút và sử 

dụng FDI ở Hà Nội. Trên cơ sở phân tích các hạn chế này, chương 3 của luận 

án đi sâu trình bày phương hướng và đề ra một số giải pháp cho công tác hoàn 

thiện cơ chế, chính sách để tăng cường thu hút FDI vào Hà Nội trong giai đoạn 

đến năm 2010. Về cơ bản luận án đL đúc rút được những vấn đề chính sau: 

1. Về sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế, chính sách. Một là, ngày nay 

hầu hết các quốc gia đều phát triển nền kinh tế theo hướng thể chế thị trường 

mở cửa và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, để khắc phục những va chạm do 

sự khác biệt về thể chế kinh tế gây lên, các quốc gia buộc phải điều chỉnh thể 

chế sao cho phù hợp với nhau và với thông lệ của thể chế thị trường thế giới. 

Hai là, nếu các cơ chế, chính sách thu hút FDI của một quốc gia nào sai lệch 

với trào lưu mới của thị trường và thông lệ quốc tế, thì quốc gia đó sẽ thất bại 

trong việc giành được những khoản đầu tư trực tiếp để rút ngắn khoảng cách 

với các nước phát triển. Ba là, nếu cơ chế, chính sách chỉ thể hiện ý chí của 

các chính phủ mà không quan tâm đến những quy luật khách quan của thị 

trường và các thông lệ quốc tế, thì đáp lại là sự trừng phạt do chính cái lôgic 

của thị trường và ý chí của các tổ chức quốc tế.     

2. Những vấn đề tồn tại về thực trạng cơ chế, chính sách thu hút FDI ở Hà 

Nội cần phải hoàn thiện, trong đó đặc biệt cần quan tâm đến các vấn đề sau. 

Một là, việc thu hút FDI trong thời gian vừa qua là chưa tương xứng với khả 

năng và lợi thế của Hà Nội, mặc dù được Nhà nước tập trung đầu tư cơ sở hạ 

tầng tốt hơn các địa phương khác, nhưng trong thực tế các dự án FDI đang có 

xu hướng chuyển dần sang các tỉnh lân cận (Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, 

Hưng Yên,...), những địa phương này đL tạo được môi trường đầu tư thuận lợi 

và tận dụng được hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng của Hà Nội. Hai là, 

cơ chế quản lý hành chính của Hà Nội còn quá phức tạp, phải qua quá nhiều 
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ban ngành các nhà đầu tư mới có thể triển khai dự án được (sở quy hoạch kiến 

trúc đô thị, sở tài nguyên môi trường,...). Ba là, việc định giá đất của Hà nội 

quá cao thường dựa theo khung giá đất đô thị để áp giá (trong khi các địa 

phương lân cận chỉ cách cột mốc giới lại áp giá đất nông nghiệp để thu hút đầu 

tư), việc giải phóng mặt bằng tiến hành chậm, thời gian giao đất cho các dự án 

thường bị kéo dài. 

3. Đưa ra 5 phương hướng thu hút FDI nhằm khai thác tối đa lợi thế so 

sánh và phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của Hà Nội, trong đó đặc biệt chú ý: 

Một là, tập trung thu hút các dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực tài chính, dịch vụ 

thương mại, thị trường chứng khoán nhằm phát triển Hà Nội thành trung tâm 

tài chính của toàn quốc. Hai là, do hạn chế về quỹ đất Hà Nội cần kết hợp với 

địa các tỉnh lân cận để xây dựng Công viên Công nghệ cao - Kinh tế mở ban 

hành cơ chế, chính sách ưu đLi riêng nhằm thu hút các tập đoàn kinh tế quốc tế 

đầu tư và chuyển giao các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến. Ba là, 

xúc tiến hợp tác với thủ đô các nước có nền kinh tế phát triển để thu hút FDI, 

đặc biệt các nước có nhiều tập đoàn đầu tư quốc tế về tất cả các lĩnh vực.  

4. Chỉ rõ 4 phương hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI vào 

Hà Nội trong giai đoạn đến 2010, trong đó cần lưu ý: Thứ nhất, hoàn thiện 

theo hướng kiên quyết điều chỉnh những bất hợp lý hiện nay (như thiếu quy 

hoạch đồng bộ, cơ chế cấp đất, giá thuê đất, chính sách đền bù giải phóng mặt 

bằng, thuế,...), nhằm đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu của 

AFTA, APEC, WTO để tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn giúp các doanh 

nghiệp FDI kinh doanh đạt hiệu quả cao. Thứ hai, hệ thống cơ chế, chính sách 

sau khi hoàn thiện phải đảm bảo được tính đồng bộ, khả năng khả thi cao, rõ 

ràng, minh bạch, ổn định, nhất quán, có sự tham khảo kinh nghiệm của các 

nước đL thành công trong việc thu hút FDI, như Trung quốc, Singapore,... 

5. Đề xuất 8 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút 

FDI ở Hà Nội trong giai đoạn đến 2010. Trong đó đặc biệt lưu ý: Thứ nhất, do 

các dự án đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ cao thường đòi 

hỏi có thời gian hoạt động lâu dài, quy mô đầu tư lớn vì vậy để thu hút được 
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các tập đoàn kinh tế quốc tế đầu tư, Hà Nội cần có cơ chế riêng về thời gian 

cho thuê đất được kéo dài tới 90 năm và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 

được quyền cấp phép cho các dự án FDI với quy mô 100 triệu USD. Thứ hai, 

cơ chế, chính sách thu hút FDI phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ gắn liền 

với các nguồn đầu tư đối ứng trong nước đảm bảo sự tăng trưởng bền vững tất 

cả các nguồn đầu tư ở Hà Nội nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thứ ba, 

việc đào tạo nguồn nhân lực phải tập trung vào vấn đề chất lượng, đảm bảo 

đáp ứng tốt yêu cầu của hội nhập WTO và sự đòi hỏi về khả năng chuyên môn 

của các tập đoàn đầu tư quốc tế đặt ra. Có chính sách tạo điều kiện cho các tổ 

chức quốc tế, các tập đoàn đầu tư quốc tế đầu tư vào lĩnh vực đào tạo. Thứ tư,  

thành phố cần ban hành các chế tài nhằm thực hiện nghiêm túc việc công khai 

về thủ tục, thời gian cấp phép, phí và lệ phí cấp phép đầu tư. Thứ năm, cơ chế 

đấu thầu phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai để các nhà 

ĐTNN trực tiếp tham gia thiết kế và thi công hệ thống cơ sở hạ tầng, giao 

thông, cấp, thoát nước của Hà Nội, tránh độc quyền chỉ định thầu hiện nay.  

Các giải pháp mà luận án đưa ra với mục đích nhằm khắc phục những hạn 

chế đL được nêu ra, đồng thời phù hợp với Luật Đầu tư, phù hợp với thông lệ 

quốc tế nhất là các quy định của AFTA, APEC, WTO và các chính sách 

khuyến khích thu hút FDI của các nước trong khu vực. Hoàn thiện cơ chế, 

chính sách thu hút FDI là một vấn đề hết sức rộng lớn, mặc dù tác giả của luận 

án đL hết sức cố gắng, song do nhiều lý do (như còn thiếu tài liệu chưa nghiên 

cứu do hạn chế về mặt khả năng ngoại ngữ có hạn, thiếu kinh nghiệm thực tế 

trước sự vận động và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới...) nên 

không tránh khỏi những khiếm khuyết. Mong rằng trong tương lai, đề tài này 

sẽ còn được tiếp tục nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, bổ sung và 

hoàn thiện, để đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong quá trình 

đẩy mạnh phát triển thủ đô Hà Nội hội nhập với nền kinh tế thế giới./. 
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Phụ lục 1: 

 
 Vốn đầu tư nước ngoài của hà nội so với cả nước 
 Foreign direct investment capital in Hanoi compared to the whole country 
                       Đơn vị (Unit): Triệu USD - Million USD 

 
Vốn đầu tư 
Investment 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Cả nước 
Whole 
country 

1582 1294 2036 2652 4071 6616 8258 4445 4830 2120 1500 1800 2299 2300 

Hà Nội 
Hanoi City 

300 126 301 857 989 1058 2641 913 673 345 100 216 362 400 

So sánh 
(%) Hanoi 
compared to 
the whole 
country (%) 

19 10 15 32 24 16 32 21 14 16 7 12 15,7 17,4 

(Nguồn: [75]) 
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Phụ lục 2: 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà nội phân theo quốc gia và lãnh thổ 

Foreign direct investment capital in Hanoi classified by nation and territory 

                   Đơn vị (Unit): USD  

STT 

(No.) 

Quốc gia/Lãnh thổ 
(Nation/Territory) 

Số dự án                
(Number of Project) 

Vốn đầu tư       
(Investment capital) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Singapore 
Japan 
Rep. Of Korea 
Hongkong 
Thailand 
Australia 
Sweden 
United Kingdom 
Taiwan 
France 
USA 
Malaysia 
Philippines 
Denmark 
China 
Indonesia 
Holland 
Switzerland 
Germany 
Panama 
Poland 
Argentina 
Austria 
Hungari 
Russia 
P.D.Rep of Korea 
Luxembourg 
Cuba 
Czech 
Newzealand 
India 
Israel 
Italy 
Laos 
Other 

38 
92 
45 
53 
18 
22 
15 
21 
30 
25 
26 
16 
3 
2 
52 
12 
8 
9 
18 
3 
4 
3 
8 
2 
7 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
52 

2.980.000.000 
1.260.000.000 
965.000.000 
487.000.000 
425.500.000 
395.336.000 
368.245.840 
358.000.000 
261.000.000 
193.958.460 
172.000.000 
163.000.000 
99.700.000 
79.636.000 
68.000.000 
67.592.000 
58.830.770 
58.505.000 
45.000.000 
27.350.400 
15.800.000 
14.073.932 
14.000.000 
11.400.000 
10.511.400 
8.100.000 
7.619.400 
6.600.000 
6.298.313 
5.200.000 
5.000.000 
1.981.136 
1.500.000 
686.000 

476.533.809 

(Nguồn: [75]) 
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Phụ lục 3: 
 

Bảng xếp hạng môi trường kinh doanh một số nước trong khu vực 
ASEAN 

 
 

Si
ng
ap
or
e 

B
ru
ne
i 

M
al
ay
si
a 

T
há
i L
an
 

P
hi
lip
pi
ne
s 

In
do
ne
si
a 

V
iÖ
t 
na
m
 

M
ya
nm

a 

L
ào
 

C
am
pu
ch
ia
 

Sân bay 4,9 3,3 3,1 3,1 2,3 3,0 1,9 1,6 1,5 1,6 

Bến cảng 4,9 3,0 3,1 2,5 2,4 2,4 2,0 1,5 - 1,5 

Vận tải 4,6 3,3 2,7 1,6 1,9 2,3 1,9 1,6 1,5 1,8 

Năng lượng 4,4 3,6 2,6 2,7 2,2 2,6 1,9 1,4 1,7 1,4 

Viễn thông 4,7 3,5 3,2 3,0 2,7 2,7 2,2 1,4 1,5 1,4 

Nguồn nhân lực 4,1 2,8 2,9 2,7 3,1 2,5 2,7 2,3 1,7 1,4 

Công nghệ 3,8 2,6 3,0 2,6 2,8 2,2 1,9 1,8 1,5 1,3 

Tài chính 4,6 3,3 3,0 2,5 2,6 2,0 1,6 1,6 1,3 1,2 

Điều kiện sống 4,1 3,3 3,2 2,7 2,7 2,3 1,8 1,7 1,4 1,5 

Hệ thống thuế 4,2 3,3 3,2 2,7 2,7 2,3 1,8 1,7 1,4 1,5 

Hậu quả của bộ 
máy hành chính 

4,5 3,0 3,0 2,3 2,4 1,9 1,4 1,6 1,3 1,1 

Tính công minh 
của bộ máy hành 
chính 

4,3 2,3 3,0 2,3 2,2 1,8 1,5 1,6 1,4 1,1 

Trung bình 4,4 3,1 3,0 2,6 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 

Xếp hạng trung 
bình từ tốt nhất 
đến xấu nhất 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Theo thang điểm 5 và điểm 5 là cao nhất 

(Nguồn: [75]) 
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Phụ lục 4: 
 

Những điểm tiến bộ của luật ĐTNN tại Việt Nam sửa đổi,          
bổ sung năm 1996 và 2000 

 
Những điểm tiến bộ của Luật ĐTNN  

sửa đổi năm 1996 

Nét mới của Luật ĐTNN 

 sửa đổi, bổ sung năm 2000 

So với Luật ĐTNN sửa đổi năm 1992, 

Luật ĐTNN sửa đổi năm 1996 có một số 

điểm mới: 

� Khuyến khích hơn ĐTTTNN trên cơ sở 

quy định các ưu đLi về thuế thông thoáng 

hơn để thu hút FDI vào những lĩnh vực và 

địa bàn như sản xuất hàng xuất khẩu; nông, 

lâm, thuỷ sản; sử dụng công nghệ cao; xây 

dựng cơ sở hạ tầng; sử dụng nhiều lao 

động; địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; 

những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt 

khó khăn (Điều 39). Luật đL đa dạng hoá 

hơn phương thức đầu tư hơn (bổ sung thêm 

phương thức đầu tư BOT, BT, BTO) (Đièu 

19). Đồng thời, Luật cũng có các điều 

chỉnh về góp vốn đầu tư bằng tiền Việt 

Nam của nhà ĐTNN; bảo đảm việc hỗ trợ 

cân đối ngoại tệ cho các công trình hạ tầng, 

sản xuất hàng hoá thay thế hàng nhập khẩu 

thiết yếu và các công trình quan trọng khác 

(Điều 33); thu hẹp đề mục phải biểu quyết 

theo nguyên tắc nhất trí. 

Luật sửa đổi cũng đL đưa ra các ưu đLi 

về tài chính được áp dụng với các tiêu 

chuẩn khuyến khích nhiều hơn, rõ ràng hơn 

về lĩnh vực, thời hạn và nghành nghề. Các 

dự án đầu tư được phân thành các nhóm 

khác nhau như: các dự án bình thường, các 

dự án khuyến khích đầu tư, các dự án có 

nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu tư và 

các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. 

� Tiếp tục thu hẹp phạm vi quy định về nguyên 

tắc nhất trí trong Doanh nghiệp liên doanh. 

Thay vì từ 4 đề mục phải biểu quyết theo 

nguyên tắc nhất trí, Luật mới sửa đổi năm 2000 

đL thu hẹp hơn và chỉ giữ lại 2 đề mục là bổ 

nhiệm, miễn nhiệm TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán 

trưởng; sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp 

(Điều 14). Quy định này là một điều chỉnh quan 

trọng, góp phầm làm hài lòng các nhà ĐTNN 

hơn. 

� Tạo điều kiện cho nhà ĐTNN tự do lựa chọn 

hình thức và chuyển nhượng vốn đầu tư phù hợp 

với thông lệ quốc tế hơn. 

Điều 19 Luật ĐTNN năm 1996 đL được bổ sung 

trong Luật mới: "Các doanh nghiệp có vốn 

ĐTNN trong quá trình hoạt động được tự do lựa 

chọn hình thức đầu tư, chia tách, sát nhập, hợp 

nhất doanh nghiệp". Đây là một bổ sung quan 

trọng tạo điều kiện cho các nhà ĐTNN sử dụng 

vốn một cách linh động hơn để tránh rủi ro cao. 

Tại điều 34 của Luật ĐTNN năm 1996 có quy 

định buộc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 

phải ưu tiên chuyển nhượng vốn cho doanh 

nghiệp Việt Nam. Quy định này là biện pháp cần 

thiết để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp Việt 

Nam nhưng đL bộc lộ một số hạn chế: vừa bó 

buộc cho ta, vừa gây phản ứng của các nhà 

ĐTNN. Luật năm 2000 đL khắc phục hạn chế 

này bằng cách Luật chỉ quy định" "Nhà ĐTNN 

trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có 

quyền chuyển nhượng vốn của mình". 
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Thời hạn miễn thuế lợi tức cũng được kéo 

dài tối đa 8 năm. Doanh nghiệp có quyền 

chuyển khoản lỗ của bất kỳ năm thuế nào 

sang năm tiếp theo và được bù khoản lỗ đó 

bằng lợi nhuận của những năm tiếp theo, 

nhưng không được quá 5 năm [23,81-88]. 

Bên cạnh việc miễn thuế và giảm thuế, 

việc hoàn thuế lợi tức cũng được chú trọng. 

Thuế lợi tức được hoàn trả đối với các dự 

án tái đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích 

đầu tư, vốn tái đầu tư được sử dụng từ 3 

năm trở lên và đL góp đủ vốn pháp định. 

Tuỳ mức độ khuyến khích khác nhau mà 

mức hoàn thuế lợi tức có thể là 50%, 75% 

hoặc 100% (Nghị định số 10-1998/CP ngày 

23-1-1998 tiếp tục các biện pháp khuyến 

khích và bảo đảm hoạt động ĐTTTNN tại 

Việt Nam có mở rộng diện miễn thuế lợi 

tức trong 4 năm kể từ khi bắt đầu kinh 

doanh có lLi, và giảm 50% trong 4 năm tiếp 

theo như các dự án sản xuất các loại giống 

mới, giống lai đạt tiêu chuẩn quốc tế và 

hiệu quả kinh tế cao, sản xuất vật liệu mới, 

công nghệ điện tử, sinh học, viễn thông ...) 

� Quản lý nhà nước được quy định rõ 

hơn khi phân cấp chức năng và thẩm quyền 

của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

và cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc 

Trung ương theo hướng bảo đảm sự phối 

hợp giữa các Bộ, ngành địa phương trong 

việc quản lý hoạt động ĐTNN, tránh chồng 

chéo, tạo cơ sở pháp lý cần thiết để cải tiến 

mạnh mẽ thủ tục đầu tư, nâng cao hiệu quả 

QLNN đối với hoạt động đầu tư. 

� Cải cách một bước thủ tục hành chính 

bằng việc rút ngắn thời gian cấp giấy phép 

đầu tư. Đây là bước cải cách quan trọng 

� Giảm bớt mức can thiệp của Nhà nước vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh 

nghiệp liên doanh 

Điều 41 của Luật ĐTNN năm 1996 quy định 

"sau khi nộp thuế lợi tức, doanh nghiệp liên 

doanh trích 5% lợi nhuận còn lại để lập quỹ dự 

phòng. Quỹ dự phòng được giới hạn ở mức 10% 

vốn pháp định của doanh nghiệp. Quy định này 

của Luật năm 1996 đL giảm nhẹ nghĩa vụ phải 

trích lập quỹ dự phòng của doanh nghiệp liên 

doanh (giảm mức tối đa từ 25% theo quy định 

của Luật sửa đổi, bổ sung năm 1992 xuống mức 

tối đa không quá 10% vốn pháp định của doanh 

nghiệp liên doanh). Tuy nhiên quy định này còn 

thiếu cụ thể, chưa làm rõ mục đích cũng như cơ 

chế sử dụng quỹ dự phòng. Theo ý kiến của các 

nhà ĐTNN quy định này đL can thiệp vào quyền 

chủ động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

liên doanh và làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

các bên trong liên doanh. Để khắc phục hạn chế 

này, Điều 41 của Luật mới đL sửa lại thành "việc 

trích lập quỹ dự phòng do doanh nghiệp quyết 

định". Quy định này cởi mở hơn và không can 

thiệp vào dh dx kinh doanh của doanh nghiệp 

như trước, đáp ứng được những yêu cầu về quyền 

chủ động sản xuất kinh doanh và bảo đảm cải 

thiện lợi nhuận cho các bên trong liên doanh. 

� Quy định về nguyên tắc "không hồi tố" trong 

Nghị định 12/CP và Nghị định 101/1998/NĐ-CP 

®= được luật hoá. 

Vấn đề "không hồi tố" đL được đưa vào Luật 

ĐTNN tại Việt Nam năm 1992, nhưng chỉ quy 

định nguyên tắc chung là "Nhà nước Việt Nam 

có biện pháp giải quyết thoả đáng đối với quyền 

lợi của nhà đầu tư khi luật pháp thay đổi làm 

thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp đL được 

quy định tại giấy phép đầu tư". Để hướng dẫn thi 

hành quy định này, Điều 101 của Nghị định 
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nhằm từng bước hoàn thiện các thủ tục 

hành chính trong hoạt động thu hút FDI bởi 

vì yếu tố này thường làm nản lòng các nhà 

§TNN. 

Với những nội dung đổi mới trên đây, Luật 

ĐTNN tại Việt Nam sửa đổi năm 1996 đL 

tiến bộ, thông thoáng, chặt chẽ và phù hợp 

thông lệ quốc tế hơn so với Luật cũ, là một 

đóng góp quan trọng để hoàn thiện môi 

trường pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư 

nhằm mục tiêu thu hút FDI với số lượng 

nhiều hơn, chất lượng cao hơn, góp phần 

thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xL 

hội của đất nước, tăng cường hội nhập kinh 

tế với các nước trong khu vực và trên thế 

giới. 

Tiếp theo Luật ĐTNN sửa đổi năm 1996 

Chính phủ ®= ban hành nhiều chính sách 

và quyết định quan trọng (Nghị định 12/CP 

và Nghị định 10/1998/NĐ-CP của Chính 

phủ, Chỉ thị số 11/1998/CT-TTg và Quyết 

định số 53/1999/QQĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ) nhằm tiếp tục cải thiện môi 

trường đầu tư, định hướng và khuyến khích 

ĐTNN vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn 

cần thu hút vốn ĐTNN, được các nhà 

ĐTNN đánh giá cao. Chính phủ đL quyết 

định một loạt các biện pháp nhằm khuyến 

khích và tạo thuận lợi hơn nữa cho các 

doanh nghiệp có vốn ĐTNN hoạt động 

kinh doanh mà trọng tâm nhằm vào 3 

hướng chủ yếu [21]: 

+ Trực tiếp giảm bớt chi phí đầu tư cho các 

doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

+ Đơn giản hoá hơn nữa các thủ tục, giảm 

phiền hà và tháo gỡ các khó khăn cho các 

nhà ĐTNN; 

12/CP ngày 18-2-1997 đL quy định một số "biện 

pháp giải quyết thoả đáng" gồm [13, 12]: 

- Thay đổi mục tiêu của dự án; 

- Giảm, miễn thuế trong khuôn khổ của pháp 

luật; 

- Thiệt hại của nhà ĐTNN được coi là những 

khoản lỗ và được chuyển sang năm tiếp theo; 

- Được xem xét bồi hoàn thoả đáng trong một 

số trường hợp cần thiết. 

Nhằm cụ thể hoá hơn nữa Điều khoản nói 

trên, Điều 1 của Nghị định 10/1998/NĐ-CP ngày 

23-1-1998 đL khẳng định nguyên tắc: không áp 

dụng quy định của văn bản pháp luật mới nếu 

gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp đL 

được quy định tại giấy phép đầu tư, các ưu đLi 

hơn được ban hành sau khi doanh nghiệp được 

cấp giấy phép đầu tư sẽ được cơ quan cấp giấy 

phép đầu tư điều chỉnh cho doanh nghiệp được 

hưởng theo quy định của Nghị định này. Các quy 

định nói trên là biện pháp đảm bảo đầu tư quan 

trọng phù hợp với thông lệ quốc tế và được các 

nhà đầu tư đánh giá cao. Tuy nhiên, do được quy 

định tại một Nghị định của Chính phủ, các biện 

pháp nói trên chưa có hiệu lực pháp lý cao và 

cũng chỉ được áp dụng hết sức hạn chế cả về 

phạm vị cũng như đối tượng điều chỉnh. Để khắc 

phục hạn chế này và phù hợp với quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy 

định "không hồi tố" của Nghị định 12/CP và 

Nghị định 10/1998/NĐ-CP đL được Luật hoá tại 

Điều 21 của Luật ĐTNN sửa đổi, bổ sung năm 

2000. 

� Một số quy định về tài chính, ngoại hối ®= 

được sửa đổi hoặc luật hoá: 

** Về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Luật 

sửa đổi bổ sung mới đL điều chỉnh mức thuế 

chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ 5%, 7% hoặc 

10% xuống còn 3%, 5%, 7% (Điều 43). 
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+ Mở ra các điều kiện ưu đLi mới dành cho 

các nhà đầu tư nào đạt được các tiêu chuẩn 

về tỷ lệ xuất khẩu cao, hàng xuất khẩu có 

hàm lượng nội địa hoá cao, sử dụng nhiều 

lao động. 

Mặc dù đL trải qua 3 lần sửa đổi, nhưng 

trước sự phát triển nhanh chóng của tình 

hình kinh tế - xL hội, nhu cầu về vốn cho 

đầu tư phát triển trong giai đoạn tới rất lớn, 

đặc biệt là môi trường đầu tư của các nước 

trên thế giới và khu vực cũng có nhiều thay 

đổi, đL xuất hiện các yêu cầu cấp bách cần 

sửa đổi Luật ĐTNN năm 1996 nhằm tăng 

cường tính cạnh tranh của môi trường đầu 

tư tại Việt Nam. Ngày 9-6-2000 tại Quốc 

hội khoá X, kỳ họp thứ 7 đL thông qua 

Luật ĐTNN sửa đổi lần thứ 4 

 

** Về đối tượng miễn giảm thuế nhập khẩu: các 

quy định tại Điều 10 của Nghị định 10 đL được 

luật hoá vào phần bổ sung của điều 47 của Luật 

mới năm 2000 để khuyến khích nhập khẩu các 

tài sản trên để không ngừng đổi mới công nghệ 

tiên tiến mà trong nước chưa sản xuất được. 

** Về quy định chuyển lỗ: Luật sửa đổi năm 

2000 đL mở rộng phạm vi đối tượng điều chỉnh là 

cả doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài, và doanh nghiệp tham gia hợp 

đồng hợp tác kinh doanh thay vì chỉ có doanh 

nghiệp liên doanh  như trước (Điều 40). 

** Về quản lý ngoại hối: Tại Điều 33 của Luật 

ĐTNN năm 1996 quy định: doanh nghiệp có vốn 

ĐTNN, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp 

tác kinh doanh tự bảo đảm nhu cầu về tiền nước 

ngoài cho hoạt động của mình". Quy định này 

đặc các doanh nghiệp có vốn ĐTNN trước nhiều 

khó khăn, rủi ro trong việc bảo đảm ngoại tệ cho 

hoạt động của mình. Để khắc phục các hạn chế 

trên, Luật mới năm 2000 đL sửa lại Điều 33 của 

Luật ĐTNN năm 1996: doanh nghiệp có vốn 

ĐTNN, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp 

tác kinh doanh được mua ngoại tệ tại ngân hàng 

thương mại để đáp ứng cho các giao dịch vLng và 

các giao dịch được phép khác theo quy định của 

pháp luật về quản lý ngoại hối". 

** Về thế chấp tài sản vay vốn: Luật mới năm 

2000 (Điều 46) đL cho phép doanh nghiệp có vốn 

ĐTNN được thế chấp tài sản gắn liền với đất và 

giá trị quyền sử dụng đất để đảm bảo vay vốn tại 

các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại 

Việt Nam". Đây là nét mới bổ sung nhằm tháo 

gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp có vốn 

ĐTNN mà Luật ĐTNN trước đấy không đề cập 

đến. 

(Nguồn: [6]) 
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Phụ lục 5: 

Một số khoản ưu đ4i về ĐTNN của Việt Nam 
hấp dẫn hơn so với một số nước châu ¸ 

 

1. Ưu đAi 
về miễn, 
giảm thuế 
thu nhập 
doanh 
nghiệp 

• Về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

Theo Luật ĐTNN tại Việt Nam sửa đổi năm 1996 và năm 2000, thuế 

suất thu nhập phổ thông áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn ĐTNN và 

bên nước ngoài tham gia hợp đồng HTKD là 25% (Điều 38 - Luật năm 

1996; Điều 45 Nghị định số 24/200-0/CP ngày 31-7-2000 hướng dẫn thi 

hành Luật bổ sung, sửa đổi năm 2000). Với mức thuế suất thu nhập 

doanh nghiệp của các nước trên thế giới thường giao động trong khoảng 

30% - 60% thì thuế suất này của Việt Nam là vào loại thấp. Ngay cả so 

với các nước trong khu vực, mức thuế suất của Việt Nam cũng được coi 

là hấp dẫn hơn, chẳng hạn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của 

Brunei 30%; Malaysia 28%; Myanmar 30%; Singapore 26%; Thái Lan 

30%; Trung Quốc 30%, ngoài ra còn phải trả thuế thu nhập địa phương 

là 3%; còn Philippines thuế thu nhập của công ty giảm dần mức thuế từ 

34% năm 1998, xuống 33% năm 1999, và 32% từ năm 2000 trở đi. 

• Các ưu đAi về thuế suất, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Các ưu đLi về thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam cũng được coi 

là hấp dẫn với các mức thuế suất ưu đLi là 20%, 15%, 10%, thời hạn 

miễn thuế tối đa là 8 năm. Mức thuế suất ưu đLi và thời hạn miễn giảm 

thuế phụ thuộc chủ yếu vào một số tiêu chí như lĩnh vực đầu tư, địa bàn 

đầu tư, tỷ lệ xuất khẩu, trình độ công nghệ, số lượng lao động sử dụng, 

mức độ sử dụng nguyên liệu, vật tư ... trong nước. Các dự án càng đáp 

ứng được nhiều tiêu chí càng được hưởng mức ưu đLi cao hơn. Chẳng 

hạn: 

- Trên cơ sở tiêu chí về lĩnh vực đầu tư: Theo quy định hiện hành của 

Việt Nam, các dự án đầu tư vào cac ngành khuyến khích như chế biến 

nông, lâm, thuỷ sản, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng .. có thể được 

hưởng các mức thuế suất ưu đLi khác nhau là 10%, 20% và được miễn, 

giảm thuế với các mức khác nhau, tối đa là 8 năm. Trong khi đó 

Malaysia quy định các dự án đầu tư vào lĩnh vực mới được giảm 30% 

thuế và miễn thuế tối đa là 5 năm tính từ ngày sản xuất, còn Philippines 
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quy định miễn thuế tối đa là 6 năm kể từ lúc bắt đầu đi vào hoạt động. 

- Trên cơ sở tiêu chí về địa bàn đầu tư: Việt Nam quy định: các dự án 

đầu tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa được hưởng thuế suất ưu đLi là 

10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% thuế trong 4 

năm tiếp theo.. Trung Quốc quy định các dự án đầu tư vào các khu vực 

xa xôi, kém phát triển được giảm 15-30% thuế, trong 10 năm tiếp theo 

sau thời hạn miễn thuế bình thường, còn Lào xem xét cho các dự án này 

hưởng thuế suất thu nhập công ty ưu đLi là 10-15% và việc miễn thuế chỉ 

xem xét cho một số trường hợp hLn hữu .v.v.. 

2. Ưu đAi 
về miễn, 
giảm thuế 
nhập khẩu 

Chính sách ưu đLi của Việt Nam trong miễn thuế nhập khẩu cơ bản là 

tương đối rộng. Về nguyên tắc, tất cả tài sản thuộc vốn đầu tư được miễn 

thuế nhập khẩu gồm: 

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây 

chuyền công nghệ để tạo TSCĐ của doanh nghiệp, linh kiện, chi tiết đi 

kèm, nguyên liệu, vật tư để chế tạo linh kiện, chi tiết ... 

- Vật tư xây dựng để tạo TSCĐ trong nước chưa sản xuất được. 

- Các dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và dự 

án đầu tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa được miễn thuế nhập khẩu đối 

với nguyên liệu sản xuất trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. 

- Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Ưu đLi về miễn giảm thuế nhập khẩu cũng được nhiều nước trong khu 

vực áp dụng. Ngoài các yêu cầu chung rằng hàng hoá nhập khẩu phải 

thuộc vốn đầu tư và phải được trực tiếp sử dụng cho dự án, việc miễn, 

giảm thuế nhập khẩu thường phải được các nước xem xét kèm theo một 

số điều kiện nhất định khác. Chẳng hạn: 

+ Trung Quốc quy định từ 1-1-1998 một trong các điều kiện để được 

miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cho các dự án 

phải thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư. 

+ Indonesia và Malaysia quy định hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên 

liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tuy nhiên Malaysia còn quy 

định, với các nguyên liệu có thuế suất nhập khẩu <3% thì không được 

xem xét miễn thuế nhập khẩu. 



 

225 

+ ấn Độ không áp dụng ưu đLi về miễn thuế nhập khẩu đối vói máy 

móc, thiết bị. Máy móc, thiết bị nói chung đều phải chịu thuế nhập khẩu 

từ 41,25% đến 47,5%. Một số ít dự án được xem xét giảm thuế nhập 

khẩu như dự án khai thác than là 20%, các dự án điện từ 22% - 37,89%. 

3. Ưu đAi 
về chuyển 
lỗ 

Luật ĐTNN tại Việt Nam quy định các doanh nghiệp có vốn ĐTNN 

được chuyển lỗ tối đa là 5 năm. Thời hạn cho phép chuyển lỗ này là mức 

trung bình khu vực. Trung Quốc, Thái Lan cũng quy định cho phép 

chuyển lỗ tối đa là 5 năm. Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực mới từ 

sau 1-1-1991, Malaysia cho phép được chuyển lỗ vô thời hạn .v.v.. 
4. Ưu đAi 
đối với tái 
đầu tư  

Theo quy định của Nghị định 12/CP ngày 18-2-1997, nhà ĐTNN dùng 

lợi nhuận được chia để tái đầu tư vào những dự án thuộc lĩnh vực khuyến 

khích đầu tư với điều kiện vốn tái đầu tư được sử dụng từ 3 năm trở lên 

và đL góp đủ vốn pháp định ghi trong giấy phép đầu tư được hoàn lại số 

thuế lợi tức đL nộp của số lợi nhuận tái đầu tư như sau: 

- 100% đối với các dự án hưởng thuế suất ưu đLi 10%; 

- 75% đối với các dự án hưởng thuế suất ưu đLi 15%; 

- 50% đối với các dự án hưởng thuế suất ưu đLi 20%; 

Có thể nói, quy định của Việt nam về hoàn thuế lợi tức trong trường hợp 

đầu tư là hấp dẫn nhất trong khu vực. Trung Quốc quy định, nếu lợi 

nhuận thu được từ đầu tư được dùng để mở rộng sản xuất thông qua việc 

tăng vốn hoặc để thành lập xí nghiệp mới với thời gian hoạt động không 

dưới 5 năm, thì tuỳ thuộc vào địa bàn và tính chất của dự án, được hoàn 

trả 40% thuế thu hập doanh nghiệp đL nộp cho phần lợi nhuận được tái 

đầu tư đó. Nhà đầu tư sẽ được xem xét hoàn trả 100% thuế thu nhập 

công ty đL nộp đối với phần lợi nhuận tái đầu tư vào việc thành lập, hoặc 

mở rộng dự án xuất khẩu, hoặc sử dụng công nghệ tiên tiến, hoặc tái đầu 

tư lợi nhuận của dự án tại Đặc khu kinh tế Hải Nam vào các dự án phát 

triển cơ sở hạ tầng hoặc trồng trọt tại khu này. Indonesia, ấn Độ, Thái 

Lan không có các ưu đLi về tái đầu tư. 

Có  thể nói, các ưu đãi về thuế của Việt Nam là tương đối hấp dẫn so với các nước 

trong khu vực. Tuy nhiên đây không phải là yếu tố duy nhất tác động tới việc thu hút 

FDI [6]. 
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Phụ lục 6: 
 

Những điểm nhà ĐTNN được ưu đ4i 

hơn nhà đầu tư trong nước ở Việt nam 
 
 Nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư trong nước 

A. Thuế lợi 

tức 

  

1- Thuế suất • Thuế suất phổ thông: 25% 

• Thuế suất trong trường hợp khuyến 

khích đầu tư: 20% 

• Thuế suất trong trường hợp có 

nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu 

tư: 15% 

• Thuế suất trong trường hợp đặc 

biệt khuyến khích đầu tư: 10% 

(Điều 38 Luật ĐTNN sửa đổi năm 

1996) 

• áp dụng thuế thu nhập 
doanh nghiệp với thuế suất 

chung là 32%. 

(Điều 10 Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp) 

 

2- Miễn giảm 

thuế: 

Được miễn thuế lợi tức tối đa là 8 năm 

kể từ khi kinh doanh có lLi 

Được miễn thuế lợi tức tối 

đa là 4 năm kể từ khi kinh 

doanh có lLi và giảm 50% 

trong thời gian tối đa là 9 

năm tiếp theo 

3-Chuyển lỗ Được chuyển khoản lỗ của bất kỳ năm 

tính thuế nào sang năm tính thuế tiếp 

theo, nhưng không được quá 5 năm. 

(Điều 11- NĐ 10/1998/NĐ-CP ngày 

23-1-1998) 

Được chuyển lỗ tối đa là 5 

năm 

(Điều 22 Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp) 

B. Thuế thu 

nhập 

Tất cả các dự án đều được miễn thuế 

nhập khẩu đối với: 

- Thiết bị, máy móc, phương tiện 

vận chuyển nhập khẩu để tạo tài sản 

cố định của doanh nghiệp hoặc tạo tài 

sản cố định của Hợp đồng hợp tác 

Theo Luật khuyến khích đầu 

tư trong nước và các Văn 

bản hướng dẫn thi hành (NĐ 

07 của CP và TT 09/1998 

của Bộ Thương mại): chỉ các 

dự án đầu tư và các lĩnh vực 

và địa bàn khuyến khích 
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kinh doanh (kể cả linh kiện, chi tiết, 

bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn 

mẫu, phụ kiện đi kèm). 

- Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để 

thực hiện dự án BOT, BTO, BT. 

- Hàng hoá vật tư dùng cho dự án 

đặc biệt khuyến khích đầu tư theo 

quyết định của Chính phủ. 

- Các dự án thuộc Danh mục dự án 

đặc biệt khuyến khích đầu tư vào vùng 

núi, vùng sâu, vùng xa được miễn thuế 

nhập khẩu đối với nguyên liệu sản 

xuất trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản 

xuất. 

(NĐ 10/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998) 

 

được miễn thuế nhập khẩu 

đối với hàng hoá trong nước 

chưa sản xuất được hoặc sản 

xuất chưa đáp ứng yêu cầu. 

Các hàng hoá này cũng gần 

tương tự như quy định đối 

với ĐTNN. 

C. Thuế thu 

nhập cá nhân 

• Được tính từ mức 5 triệu đồng trở 

lên 

• Mức thuế tối đa là 50% 

• Được tính từ mức 2 triệu 

đồng trở lên 

• Mức thuế tối đa là 60% 

D. Bán sản 

phẩm cho 

doanh nghiệp 

sản xuất 

hàng xuất 

khẩu  

Doanh nghiệp bán sản phẩm do doanh 

nghiệp sản xuất cho các doanh nghiệp 

khác trực tiếp sản xuất ra sản phẩm 

xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu 

đối với nguyên liệu và thuế doanh thu 

tương ứng đối với số sản phẩm trên 

(Điều 13-NĐ 10/1998/NĐ-CP ngày 

23-1-1998) 

Không được hưởng ưu đLi 

miễn thuế nhập khẩu và thuế 

doanh thu trong trường hợp 

bán sản phẩm cho doanh 

nghiệp sản xuất hàng xuất 

khẩu. 

(Nguồn: [ 6]) 
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Phụ lục 7 

Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước 

Sau khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, chúng ta bước vào 

giai đoạn khôi phục lại nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Từ 1975 

đến 1990 với những nỗ lực to lớn của toàn dân, kinh tế nước ta đL đạt được 

những thành tựu đáng khích lệ, cụ thể là: “Hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu 

phát triển phong phú, đa dạng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế “, 

tốc độ lạm phát đL được kiềm chế. Tuy nhiên so với nhiều nước trong khu vực 

(như Thái lan, Singapore, Malaisia), kinh tế Việt nam vẫn còn chậm phát triển. 

Nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, 

Đảng và Chính phủ chủ trương phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. Xuất phát từ trình độ khoa học công nghệ còn lạc hậu, vốn đầu tư 

cho sản xuất thiếu nghiêm trọng nên việc thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ 

cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tất yếu. Dựa vào đặc thù riêng 

của mình, nhiều địa phương trong cả nước đL vận dụng và triển khai cơ chế, 

chính sách nhằm thu hút vốn FDI đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn. Sau 

đây là kinh nghiệm của một số địa phương đL đạt được kết quả khá khả quan 

trong lĩnh vực thu hút FDI, thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách cho 

phù hợp  với đặc điểm của từng thời kỳ.  

Đồng nai: Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở phía nam, 

Đồng Nai có nhiều thuận lợi để phát triển công ngiệp (cơ sở hạ tầng như: 

Điện, nước, giao thông, bưu chính viễn thông, ngân hàng tương đối tốt). Dựa 

vào đặc điểm này, tỉnh uỷ và uỷ ban nhân dân đL chủ trương xây dựng các khu 

công nghiệp nhằm mục đích: “thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu công nghệ, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động phù hợp với xu thế hội 

nhập kinh tế quốc tế”. Qua nhiều năm thực hiện chủ trương này chúng ta nhận 

thấy kết quả thu hút FDI ở từng thời kỳ là rất khác nhau. Theo báo cáo của sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về tình hình thu hút FDI tại Đồng Nai với kết quả 

sau: 
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- Giai đoạn trước 1995: Tổng số giấy phép đL cấp còn hiệu lực 115 dự án, 

tổng vốn đăng ký 3.373 triệu USD. 

- Giai đoạn 1996 - 2000: Tổng số giấy phép đL cấp còn hiệu lực 132, tổng 

vốn đăng ký mới 1.699 USD, tăng vốn 270 triệu USD, tổng cộng đạt 1.968 

USD, giảm 50% so với giai đoạn 5 năm trước đó. 

- Giai đoạn 2001 - 2005: Tổng số giấy phép đL cấp giai đoạn 2001 - 2004 

là 353, vốn đăng ký mới 2.088 triệu USD và vốn đầu tư tăng thêm 1.134 triệu 

USD. Ước tính năm 2005 cấp 70 giấy phép, vốn đăng ký 350 triệu USD, vốn 

tăng thêm 250 triệu USD. Như vậy giai đoạn 2001 - 2005, dự kiến thu hút 

được khoảng 423 giấy phép đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký mới và tăng vốn 

đạt khoảng 3.821 triệu USD, tăng 13% so với giai đoạn 1991 - 1995 và tăng 

1,9 lần so với giai đoạn 1996 - 2000. 

Kết quả trên chỉ ra rằng việc thu hút FDI luôn có biến động là do tình 

hình thế giới, trong nước hoặc khu vực có những thay đổi (thời kỳ 1996 -2000 

là thời kỳ khủng hoảng kinh tế trong khu vực). Để thu hút và nâng cao hiệu 

quả vốn FDI. Đồng Nai đL chú trọng việc hoàn thiện cơ chế chính sách cho 

lĩnh vực này. Cụ thể đL  thực hiện, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách 

sau: 

Đồng Nai thi hành cơ chế một cửa, tức là việc cấp phép đầu tư cho các 

hLng nước ngoài giao toàn quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp. Với cơ 

chế này đL giảm khá nhiều thủ tục hành chính rườm rà, tiết kiệm được chi phí 

ban đầu cho các nhà đầu tư và vì vậy đL hấp dẫn họ. Bên cạnh việc áp dụng cơ 

chế một cửa, Đồng Nai cũng ban hành trong từng thời kỳ cụ thể những qui 

định, chính sách phù hợp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả 

nguồn vốn FDI. Sau đây là một số giải pháp quan trọng mà tỉnh đL thực thi: 

- Thực hiện các ưu đLi đầu tư đối với địa bàn kinh tế xL hội khó khăn 

(như miễn giảm tiền thuê đất, miễn giảm thuế thu nhập). 

- Tôn vinh các doanh nghiệp (tổ chức các buổi lễ long trọng để trao giấy 

phép đầu tư), thực hiện đối xử công bằng đối với các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước.  
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- Thiết lập các mối quan hệ hợp tác song phương với các địa phương 

trong nước và nước ngoài nhằm quảng bá hình ảnh của Đồng Nai ra thế giới. 

Nhận thấy vai trò to lớn của FDI đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, 

tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu 

tư nước ngoài. Cụ thể sẽ thực hiện các chủ trương, giải pháp sau đây cho giai 

đoạn 2005 - 2010: 

- Qui hoach bổ sung quĩ đất, ưu tiên cấp đất cho sản xuất công nghiệp, 

đặc biệt là các ngành sử dụng công nghệ cao (cơ khí, điện tử) 

- Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng bên ngoài 

hàng rào các khu công nghiệp (đường xá giao thông, hệ thống cấp điện, nước, 

viễn thông). 

- Nâng cao chất lượng dự án đầu tư, thông qua việc ban hành các chính 

sách ưu đLi thích hợp cho lĩnh vực đầu tư công nghệ cao và khu công nghiệp 

chuyên ngành. 

- Xây dựng danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư, giảm các dự án 

đầu tư gây ô nhiễm môi trường. 

- Chuyển dần các dự án có vốn đầu tư nước ngoài về nông thôn để cân đối 

kinh tế vùng. 

- Tăng cường áp dụng tin học vào quản lý, xây dựng phần mềm thông tin 

doanh nghiệp, để giúp các nhà đầu tư mới nắm được tình hình sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể. 

- Chú trọng công tác đào tạo ngành nghề, đảm bảo cho các nhà đầu tư có 

thể dễ dàng tuyển dụng đội ngũ lao động có chất lượng chuyên môn cao.  

Mặc dầu thu được một số kết quả khích lệ, song việc thu hút vốn đầu tư 

trực tiếp của nước ngoài ở Đồng Nai vẫn còn nhiều hạn chế. Để có thể cạnh 

tranh với các nước khác trong khu vực, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 

hút FDI của Đồng Nai cần phải được tiến hành liên tục phù hợp với từng thời 

kỳ và đáp ứng được các nhu cầu chính đáng của các nhà đầu tư. 

Thành phố Hồ Chí Minh: Là thành phố lớn nhất và là một trong những 

trung tâm kinh tế quan trọng của Việt nam, trong những năm qua thành phố 
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Hồ Chí Minh là địa phương đL thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đạt 

hiệu quả  cao nhất so với các địa phương khác trong toàn quốc. Tại thời điểm 

năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 416 giấy phép chứng nhận 

dành cho các doanh nghiệp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 

1.663,55 triệu USD. Trong năm 2004, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đL xuất khẩu hơn 1,6 tỷ USD và nhập khẩu 1,015 tỷ USD. Để thu hút 

FDI Đạt hiệu quả cao, thành phố Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng các khu 

chế xuất và các khu công nghiệp. Sau đây là một số kinh nghiệm của thành 

phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực này. 

- Qui hoạch phát triển khu công nghiệp phải gắn liền với qui hoạch 

phát triển khu đô thị và song song tổ chức thực hiện.  

Khu đô thị bao gồm khu thương mại, bệnh viện, trường học, khu vui chơi 

giải trí …, được xây dựng đồng thời và gần khu công nghiệp tạo điều kiện cho 

các chuyên gia, công nhân có nơi ăn ở thoải mái và có thể dễ dàng đi bộ đến 

nơi làm việc. Do tiết kiệm được thời gian đi lại, công nhân có thêm điều kiện  

nghỉ ngơi, vui chơi giải trí để phục hồi sức khoẻ sau thời gian làm việc và điều 

này giúp cho năng suất lao động của doanh nghiệp tăng lên. 

- Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp  

Các khu công nghiệp thường được xây dựng xa trung tâm thành phố, ở 

vùng hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp thấp, vì vậy cần thiết phải tính đến 

việc xây dựng cầu đường giao thông, hệ thống cấp điện nước, viễn thông … 

kéo đến sát hàng rào khu công nghiệp. Làm tốt điều này, tạo điều kiện cho 

khu công nghiệp sớm đi vào hoạt động, đảm bảo cho các nhà đầu tư thực hiện 

được kế hoạch kinh doanh của mình không để lỡ mất thời cơ . 

- Xây dựng khu công nghiệp phải gắn liền với việc quan tâm công tác 

quản lý môi trường. 

Các nhà đầu tư đặt lợi nhuận lên trên tất cả, vì vậy trong quá trình sản 

xuất kinh doanh việc chống gây ô nhiễm môi trường ít được quan tâm. Thực tế 

cho thấy khi môi trường bị ô nhiễm không chỉ làm tổn hại đến sức khoẻ của 

cán bộ công nhân viên làm việc trong khu công nghiệp, các hộ dân sống xung 
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quanh mà còn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của cả vùng (ví dụ như khi 

nguồn nước bị ô nhiễm). Để khắc phục môi trường ô nhiễm nhiều khi những 

thiệt hại về kinh tế là rất lớn.  

- Kiên trì cơ chế quản lý “một cửa - tại chỗ”.  

Thực chất cơ chế quản lý “một cửa - tại chỗ” là việc giao quyền, uỷ 

quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp trong việc giải quyết cấp phép 

cũng như các vấn đề nẩy sinh khác trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thực 

hiện cơ chế này góp phần chống nạn quan liêu, tham nhũng, giảm bớt các thủ 

tục hành chính rườm rà qua đó tiết kiệm được chi phí và thời gian cho các nhà 

đầu tư, tạo hưng phấn cho họ nhanh chóng xuất vốn đầu tư vào lĩnh vực mà họ 

đang quan tâm. 

- Trân trọng tất cả các nhà đầu tư, không phân biệt lớn hoặc nhỏ. 

Đối xử công bằng với tất cả các nhà đầu tư không có nghĩa là áp dụng các 

chính sách như nhau đối với tất cả các lĩnh vực, khu vực đầu tư (bởi lẽ cần có 

chính sách ưu tiên cho các lĩnh vực, khu vực mà thành phố quan tâm, nhằm 

khai thác được tiềm năng lao động, đất đai và bảo đảm sự phát triển cân đối 

của nền kinh tế). Đối xử công bằng ở đây cần hiểu là không phân biệt nhà đầu 

tư lớn hay nhỏ, hễ họ gặp khó khăn, vướng mắc, ban quản lý và các bộ phận 

liên quan cần tận tình giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ họ khắc phục kịp thời.  

Một số kinh nghiệm thu hút FDI của thành phố Hồ Chí Minh nêu trên 

đây là rất bổ ích, tuy nhiên cần phải được bổ sung hoàn thiện thêm cho phù 

hợp với sự biến động về kinh tế - xL hội trong nước, trong khu vực và quốc tế 

thì mới đảm bảo khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực thu hút vốn FDI. 

 

 


